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PHẦN 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

DỰ ÁN TÒA NHÀ INDOCHINA PARK TOWER
Chủ đầu tư Tập Đoàn Đông Dương


	


Indochina Group là nhóm Công ty chuyên về các lĩnh vực: Tư vấn đầu tư, quản lý dự án, tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng, kinh doanh thương mại, thi công xây lắp và chuyển giao công nghệ. Với một tập thể các nhà đầu tư và doanh nghiệp, các kỹ sư và kiến trúc sư, các cán bộ chuyên môn đầy kinh nghiệm, năng lực, sáng tạo và nhiệt tình, với đội ngũ công nhân chuyên nghiệp và đầy trách nhiệm, với cơ sở vật chất văn minh và đạt tiêu chuẩn, với giàn máy móc thiết bị chuyên dùng tiên tiến, với uy tín và thương hiệu, Indochina Group đã được khách hàng tín nhiệm trong nhiều năm qua.

	Được hình thành từ năm 1989 và chính thức đi vào hoạt động năm 1996, ban đầu Indochina Group chỉ là một Công ty gồm 5 thành viên sáng lập với số vốn pháp định là 4.145.000.000đ và ngành nghề kinh doanh chính là: Xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng (bao gồm cả công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, xử lý nền móng công trình) theo quy định hiện hành của Nhà nước. Sau 1 năm hoạt động, Công ty đã tăng số vốn điều lệ lên 8.168.000.000đ. Từ năm 2007, vốn điều lệ của Công ty Đông Dương đã lên tới 550.000.000.000 đ (năm trăm năm mươi tỉ đồng). Ngoài ra công ty Đông Dương còn góp vốn đầu tư vào 11 công ty con khác.

Các công ty hỗ trợ nhau trong việc thực hiện Dự án nhưng độc lập về mặt tài chính. Công ty Đông Dương đóng vai trò chủ chốt của nhóm, nắm quyền điều hành chung. Số nhân viên làm việc cho Indochina Group hiện nay có 400 nhân viên gồm 1 tiến sĩ, 2 thạc sĩ, 20 kiến trúc sư, 30 kỹ sư xây dựng, 35 kỹ sư cơ khí, 40 cử nhân kinh tế và các bộ phận khác. 

Công ty đã thành lập 2 chi nhánh miền Nam ở Tp. Hồ Chí Minh và chi nhánh miền Trung tại Quảng Bình.

Indochina Group đang là nhà đầu tư và đồng chủ đầu tư của các dự án Cao ốc văn phòng, dịch vụ và khu căn hộ tiêu chuẩn cao ở miền Nam và miền Bắc như 

Các dự án đã hoàn tất và đang trong giai đoạn hoàn tất:
- Cao ốc căn hộ cao cấp A3- Làng Quốc tế Thăng Long – Hà nội, 
- Cao ốc căn hộ cao cấp M3-M4 Thành Công – Hà nội,
- Dự án Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Ngọc Khánh Plaza số 1 Phạm Huy Thông – Hà Nội
- Dự án Khu chung cư cao tầng WASECO, Phổ Quang – Q. Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh
- Dự án Đầu tư xây dựng tổ hợp văn phòng và nhà ở cao cấp Indochina Park Tower 4 bis Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. I- TP. Hồ Chí Minh
- Dự án du lịch nghỉ dưỡng suối nước khoáng BANG – Quảng Bình
- Dự án khách sạn 5 sao Indochina – Petrolinex tại TP.. Huế 

Các dự án đang được triển khai:
- Khu biệt thự du lịch Hợp Long - Đông Dương tại Tuần Châu – Quảng Ninh
- Dự án tổ hợp căn hộ chung cư cao cấp 1Bis – 1 Kep Nguyễn Đình Chiểu, Quận I, TP Hồ Chí Minh,….
- Dự án cao ốc văn phòng Indochina – Caric đường Tôn Đức Thắng – TP. Hồ Chí Minh
- Dự án thủy cung & resort tại đảo Lùm Bò – Vịnh Hạ Long
- Dự án khu du lịch INDOCHINA HERITAGE tại Phong Nha – Quảng Bình
- Dự án tháp văn phòng INDOCHINA PLAZA tại Trần Phú – Đà nẵng 

Hiện tại Indochina Group đang là đơn vị tiên phong và đứng đầu trong việc triển khai công nghệ làm hầm chứa xe ô tô ngầm tự động tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nôi như:
- Dự án Hầm đỗ xe ô tô ngầm tự động Lam Sơn, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh,
- Dự án Hầm đỗ xe ô tô ngầm sân vận động Hoa Lư – TP.HCM
- Dự án Hầm đỗ xe ô tô ngầm tự động tại vườn hoa Vạn Xuân, Hà Nội
- Dự án Hầm đỗ xe ô tô ngầm tự động công viên hồ Thành Công, quận Đống Đa, Hà Nội
- Dự án Hầm đỗ xe ô tô ngầm tự động Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội….

Bằng nỗ lực của mình, Indochina Group đã khẳng định được thế mạnh của một nhóm chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, thiết kế, thi công xây lắp, ngày càng được sự tín nhiệm của các đối tác trong và ngoài nước.


Tổng quan tòa nhà Indochina Park Tower
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Indochina Park Tower –  Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM

Toà nhà hạng B sang trọng – 22 tầng, 05 thang máy hiện đang kinh doanh văn phòng ảo tại số 4 Nguyễn Đình Chiểu (i-Office)

Indochina Park Tower bao gồm 100 căn hộ chung cư (chung cư dịch vụ và chung cư để bán) và 3 vị trí văn phòng ở 4Bis Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, Thành phố HCM, căn hộ văn phòng bán và cho thuê tiêu chuẩn quốc tế.


QUY MÔ DỰ ÁN
· Diện tích khu đất: 1190m2

· Chiều cao tầng: 23 tầng

· Số lượng tầng hầm: 3 tầng

· Tổng diện tích sàn xây dựng: 17537m2

· Tổng số vốn đầu tư: 94.046.324.149 VNĐở 03 tầng: tầng 4; 13; 19  - được thiết kế với Địa chỉ uy tín tại toà nhà văn phòng cho thuê Indochina Park Tower Quận 1 để giao dịch, tiếp khách

· Văn phòng giá rẻ, không gian rộng lớn, linh hoạt được thiết kế sang trọng với khu vực tiếp khách rộng hơn 200m2
· Tòa nhà được trang bị nội thất hiện đại tiện nghi cho người sử dụng, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. 
· Toà nhà được trang bị hệ thống thang máy tốc độ cao, hệ thống báo cháy – chữa cháy tự động, máy phát điện dự phòng, camera an ninh, cùng dịch vụ lễ tân, bảo vệ, bảo trì và vệ sinh công nghiệp được thuê từ các công ty dịch vụ chuyên nghiệp có uy tín. 

với 03 tầng hầm, => Khu vực để xe (ô tô và xe máy) rất lớn để đáp ứng được nhu cầu của cho người làm việc trong tòa nhà và khách tới giao dịch.

Cao ốc Indochine Park Tower cung cấp 55 căn hộ 3 phòng ngủ rộng rãi và riêng biệt ngay trung tâm khu thương mại sầm uất của TP.HCM, rất gần các khách sạn 5 sao, nhà hàng cao cấp, trung tâm chăm sóc sức khỏe và cao ốc văn phòng đạt chuẩn quốc tế. Phòng khách với các ô cửa kính suốt từ trần đến sàn mang lại tầm nhìn không hạn chế về khuôn viên đẹp rợp bóng cây xanh của danh thắng lịch sử - Dinh Thống Nhất – ngay đối diện tòa nhà. Đến với Indochine Park Tower là đến với một phong cách sống cao cấp tại TP.HCM

Tóm tắt
Savills được chỉ định là đại lý độc quyền phụ trách việc tiếp thị, cho thuê và quản lý Cao ốc Indochine ngay từ khi tòa nhà mới bắt đầu đi vào hoạt động năm 1998. Trước đó, vào năm 1997, Savills đã được chỉ định là nhà tư vấn về tiếp thị, phụ trách thiết lập các dịch vụ, hoàn thiện, xây dựng hợp đồng và hồ sơ phục vụ công tác cho thuê, biểu giá thuê, cũng như các tài liệu phục vụ việc quảng bá và tiếp thị cho cao ốc.

Mục tiêu được đặt ra là lấp đầy cao ốc căn hộ hạng A tọa lạc ở quận trung tâm thương mại của thành phố này với khách thuê thuộc thành phần vị thế cao trong xã hội; đồng thời duy trì tỉ lệ thuê, giá thuê ở mức cao và các dịch vụ cung cấp đạt chất lượng tốt nhất.

Chủ đầu tư
Indochine Park Tower là công ty liên doanh giữa Tổng Công Ty Địa Ốc Sài Gòn (RESCO) và AF Investments Limited, công ty con của Mulpha International BHD. (MIB)

Nhận xét của khách hàng
"Savills đã và đang sát cánh bên chúng tôi trong việc đẩy mạnh tính cạnh tranh, nắm rõ các mục tiêu khách hàng đặt ra và luôn nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu đối với khách hàng. Do vậy, thời gian qua Savills đã giúp chúng tôi tối đa hóa lợi nhuận. Chúng tôi rất hài lòng khi duy trì mối quan hệ hợp tác kinh doanh với Savills như hiện tại và cả trong tương lai"
Giải pháp
Khách hàng mục tiêu mà Bộ phận Cho thuê của Savills chọn lọc cho Indochine Park Tower là các nhà ngọai giao và giám đốc của các công ty đa quốc gia tầm cỡ; qua đó tạo cho Indochine Park Tower thành chọn lựa lý tưởng của các khách hàng thuộc tầng lớp tương đương.

Công tác quản lý được Savills thực hiện ngay từ đầu cho cao ốc đã giúp cung cấp và duy trì các tiêu chuẩn ở mức cao nhất. Savills còn bổ nhiệm riêng cho Indochine Park Tower một Quản Lý Tòa Nhà làm việc ngay tại cao ốc để giám sát chặt chẽ và đào tạo đội ngũ nhân viên, nhờ đó luôn cung cấp những dịch vụ làm hài lòng mọi khách thuê

Nâng tầm giá trị
Trong những năm qua, việc trao đổi thông tin giữa các thành viên Savills phụ trách thực hiện các nhiệm vụ khác nhau cho Indochine Park Tower đã được tiến hành hết sức xuất sắc để đạt được sự nhất quán xuyên suốt các kế họach quản lý và tiếp thị cho tòa nhà.

Hiện nay, Indochine Park Tower được biết đến như là một trong những cao ốc căn hộ danh tiếng bậc nhất ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với 55 căn hộ độc đáo, rộng rãi và sang trọng.
PHẦN 2 : QUY TRÌNH QUẢN LÝ INDOCHINA PARK TOWER
TRÁCH NHIỆM VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ VỚI CHỦ ĐẦU TƯ , BAN QUẢN TRỊ

CHƯƠNG 1 : TÊN VÀ ĐỊA CHỈ : TÒA  NHÀ INDOCHINA PARK TOWER 
Số 4 – Nguyễn Đình Chiểu – Quận 1
Điều 1. Tên của Quy chế

Quy chế này được gọi là "Quy chế Khu Căn hộ INDOCHINA PARK TOWER”
Điều 2. Tên của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ

Chủ Đầu tư Khu Căn hộ là tập đoàn Đông Dương
Điều 3. Địa chỉ của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ 

Văn phòng của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ được đặt tại tầng G, Thành phố Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG 2 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 4. Định nghĩa

Theo Quy chế này:

"Ban Quản trị (BQT)" là ban quản trị được chọn lựa qua một Cuộc họp Toàn thể của các Đồng Chủ Sở hữu có thẩm quyền quản lý Khu Căn hộ INDOCHINA PARK TOWER.

"Cuộc họp Ban Quản trị" là cuộc họp được tổ chức bởi Ban Quản trị.

"Thành viên Ban Quản trị" là những người được bổ nhiệm theo Chương 11.

"Tài sản Chung" là các phần của Khu Căn hộ, không phải là các Căn hộ hoặc khu vực Tài sản Riêng, bao gồm khu đất mà Khu Căn hộ toạ lạc và khu đất hoặc tài sản khác được sử dụng chung hoặc cho lợi ích chung của các Đồng Chủ Sở hữu, đã được đăng ký và/hoặc có thể được sử dụng trong tương lai và tài sản khác được quy định theo Quy chế Khu Căn hộ.

Chi tiết về Tài sản Chung được mô tả tại Điều 8 và Phụ lục 1 kèm theo..

"Khu Căn hộ" tức là Khu Căn hộ INDOCHINA PARK TOWER.

"Quy chế Khu Căn hộ" nghĩa là pháp luật Việt Nam và các quy chế Khu Căn hộ.

"Chủ Đầu tư Khu Căn hộ" là Chủ Đầu tư Khu Căn hộ INDOCHINA PARK TOWER.

"Đồng Chủ Sở hữu" là các chủ sở hữu của các Căn hộ.

"Cuộc họp Toàn thể Bất thường" là cuộc họp được Ban Quản trị triệu tập, được quy định chi tiết tại Chương 8.

"Cuộc họp Toàn thể" là cuộc họp được Bên Quản lý hoặc BQT triệu tập, được quy định chi tiết tại Chương 9.

"Bên Quản lý" nghĩa là ban quản lý của Khu Căn hộ INDOCHINA PARK TOWER, có thể là Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc nhà cung cấp dịch quản lý khác được Chủ Đầu Tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị chỉ định.

"Tài sản Riêng" là một Căn hộ và công trình xây dựng hoặc khu đất được sử dụng như là tài sản của mỗi Đồng Chủ Sở hữu .

"Quy chế" là Quy chế Khu Căn hộ INDOCHINA PARK TOWER.

"Diện tích Bán" là tổng diện tích của một Căn hộ đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đo đạc và cấp giấy chứng nhận. 

"Căn hộ" là một phần của Khu Căn hộ, được sở hữu riêng rẽ như Tài sản Riêng bởi từng cá nhân hoặc tổ chức.

Điều 5. Quy định của Quy chế Khu Căn hộ

Nếu bất kỳ quy định nào của Quy chế này trái với Quy định pháp luật về Khu Căn hộ, thì Quy định pháp luật về Khu Căn hộ sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có mâu thuẫn.

Điều 6. Áp dụng Quy chế

(1) Quy chế này sẽ áp dụng đối với Tài sản Chung, Tài sản Riêng, tất cả các Đồng Chủ Sở hữu bao gồm người thân và khách của họ, bao gồm nhưng không hạn chế, đối với người giúp việc, lái xe, người cầm cố, người thuê, người hưởng hoa lợi, người sử dụng hoặc chiếm hữu, người đại diện, người lao động của những người được đề cập ở trên, người bán hàng và nhà thầu được những người nói trên thuê và những người khác.

Nếu có người sử dụng Căn hộ dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm thuê hoặc đơn thuần chỉ là sử dụng hay chiếm hữu bất kỳ khu vực nào trong Khu Căn hộ, thì hành vi như vậy đủ để bảo đảm rằng người đó đã đồng ý thông qua, và cam kết tuân theo, và tôn trọng Quy chế này.

(2) Bất kỳ sửa đổi nào đối với Quy chế này phải được phê chuẩn bởi Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc một quyết định của Cuộc họp Toàn thể.

CHƯƠNG 3 : MỤC TIÊU

Điều 7. Mục tiêu

Căn cứ theo Quy chế này và Quy định pháp luật về Khu Căn hộ, mục đích và chính sách của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ  và Ban Quản trị là quản lý và bảo trì Tài sản Chung vì lợi ích chung của tất cả Đồng Chủ Sở hữu như sau:

(1) Tổ chức, giám sát và thu xếp việc sửa chữa và bảo trì kết cấu hạ tầng và Tài sản Chung để đảm bảo các tài sản này luôn trong tình trạng và điều kiện tốt hoặc tuân thủ nghị quyết của Cuộc họp Toàn thể;

(2) Bố trí và tuân thủ các biện pháp an toàn và an ninh để bảo vệ Khu Căn hộ và Tài sản Chung và mua các loại bảo hiểm của các công ty bảo hiểm và dịch vụ khác vì lợi ích chung của các Đồng Chủ Sở hữu;

(3) Liên lạc, đàm phán, thuê, giao kết, và phối hợp với cơ quan chính phủ, doanh nghiệp nhà nước và bên thứ ba liên quan đến dịch vụ sửa chữa và bảo trì, các vấn đề thuế và những vấn đề khác liên quan đến Tài sản Chung theo các mục đích trên;

(4) Sở hữu, chiếm hữu, mua, bán, thuê, cho thuê, thuê - mua, nhượng quyền thuê - mua, thế chấp, nhận thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố, bảo hiểm, hoạt động với tư cách là đại diện uỷ thác, chuyển nhượng, chấp thuận và chuyển đổi bất động sản và động sản, bao gồm việc tiếp nhận lợi ích và quyền lợi phát sinh từ hoạt động đó, vì lợi ích chung của tất cả  Đồng Chủ Sở hữu;

(5) Thực hiện hành động có lợi cho Khu Căn hộ và Tài sản Chung vì lợi ích chung của tất cả các Đồng Chủ Sở hữu;

(6) Nộp đơn khiếu nại, thực hiện và bảo lưu quyền khiếu nại, khiếu kiện dân sự hoặc hình sự, và thoả hiệp với bên thứ ba là người đã thực hiện hành vi sai trái đối với Khu Căn hộ hoặc Tài sản Chung, bao gồm việc khiếu nại thay mặt các Đồng Chủ Sở hữu;

(7) Xây dựng và sửa đổi quy tắc, quy chế và thủ tục liên quan đến việc sinh sống tại Khu Căn hộ và sử dụng Tài sản chung vì lợi ích chung của tất cả  Đồng Chủ Sở hữu.

CHƯƠNG 4 :TÀI SẢN CHUNG

Điều 8. Tài sản Chung

Tài sản Chung bao gồm (i) khu đất mà Khu Căn hộ tọa lạc số 4 Nguyễn Đình Chiểu Quận 1 có diện tích là      17537m2, (ii) các khu vực của Khu Căn hộ ngoài phạm vi Căn hộ, và Tài sản Riêng, (iii) tài sản được sử dụng chung và cho lợi ích chung của các Đồng Chủ Sở hữu, và (iv) tài sản được quy định theo Quy định pháp luật về Khu Căn hộ, bao gồm (v) tài sản được liệt kê trong Phụ lục 1.

CHƯƠNG 5 : TỶ LỆ SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN CHUNG

Điều 9. Tỷ lệ Sở hữu đối với Tài sản Chung

Tỷ lệ Tài sản Chung mà mỗi Đồng Chủ Sở hữu có quyền sở hữu sẽ được tính theo tỷ lệ giữa Diện tích Bán của mỗi Căn hộ so với Tổng Diện tích Bán của tất cả các Căn hộ trong Khu Căn hộ mà đã được cơ quan có thẩm quyền đo đạc và cấp giấy chứng nhận.

CHƯƠNG 6 :BẢO HIỂM

Điều 10. Mua Bảo hiểm

Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị, tuỳ từng trường hợp cụ thể, sẽ thay mặt các Đồng Chủ Sở hữu mua và duy trì các bảo hiểm sau đây :

(a) Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba, đối với thương tật cá nhân và thiệt mạng bao gồm cả thiệt hại đối với tài sản của bên thứ ba và/hoặc Đồng Chủ Sở hữu hoặc người chiếm hữu Căn hộ phát sinh từ hành vi của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ, Ban Quản trị hoặc Bên Quản lý;

(b) Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị có nghĩa vụ và trách nhiệm mua bảo hiểm đối với các mất mát hoặc thiệt hại không dự kiến được hoặc bất thường theo hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro và phạm vi bảo hiểm phù hợp khác đối với tất cả bất động sản trong Khu Căn hộ như đã được Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị phê chuẩn trên cơ sở chi phí thay thế đầy đủ kể từ ngày của hợp đồng; và 

(c) Các bảo hiểm khác mà Chủ Đầu tư Khu Căn hộ, Ban Quản trị hoặc Cuộc họp Toàn thể phê chuẩn khi được coi là cần thiết cho lợi ích của Khu Căn hộ.

Điều 11. Quyền hạn và Nghĩa vụ của Chủ Sở hữu theo Hợp đồng Bảo hiểm

Các chủ sở hữu của Tài sản Riêng hoặc các Đồng Chủ Sở hữu có quyền bảo hiểm Tài sản Riêng và tài sản trong Căn hộ của mình. Khi mua bảo hiểm này, Đồng Chủ Sở hữu phải mua bảo hiểm trách nhiệm cho chính mình liên quan đến thương tật cá nhân, hoặc thiệt hại tài sản bảo hiểm tối thiểu là 500.000 Đô la Mỹ cho mỗi trường hợp. Nhưng Đồng Chủ Sở hữu phải nêu ra trong hợp đồng bảo hiểm việc loại trừ các quyền khiếu nại đòi bồi hoàn đối với Bên Quản lý, Ban Quản trị, nhân viên của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ và các Đồng Chủ Sở hữu khác. Bảo hiểm này không được ảnh hưởng hoặc làm giảm trách nhiệm của người được bảo hiểm, theo hợp đồng được ký kết bởi Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị. Trong trường hợp tài sản được bảo hiểm bởi Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị bị hư hỏng, nếu Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị nhận mức bồi thường ít hơn mức đáng lẽ được nhận theo các hợp đồng bảo hiểm mà Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị đã ký kết, do việc Đồng Chủ Sở hữu đã tự mua bảo hiểm cho chính mình, thì Đồng Chủ Sở hữu phải đưa số tiền bồi thường nhận được từ hợp đồng bảo hiểm của mình cho Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị để bù đắp đầy đủ cho khoản thiếu hụt trên. Với sự phê chuẩn của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị, Bên Quản lý sẽ sử dụng số tiền bồi thường đó theo mục đích đề ra.

Điều 12. Thông báo Chấm dứt Hợp đồng Bảo hiểm

Nếu có thể, tất cả hợp đồng bảo hiểm được Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị mua sẽ có quy định rằng những hợp đồng này sẽ không bị chấm dứt cho đến khi Bên Quản lý hoặc bất kỳ người nào khác liên quan nhận được thông báo bằng văn bản trước ít nhất ba mươi (30) ngày.

Điều 13. Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm mà Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị đã mua sẽ được xem là chi phí chung. Các Đồng Chủ Sở hữu phải đóng góp tiền phí bảo hiểm này theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu của từng người trong Tài sản Chung.

Điều 14. Bồi thường bảo hiểm

Với sự phê chuẩn của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị, Bên Quản lý sẽ sử dụng tiền bồi thường bảo hiểm nhận được để xây dựng mới và sửa chữa tài sản bị hư hỏng, hoặc sử dụng theo quy định trong Quy chế này.

Điều 15. Đại diện Hợp đồng bảo hiểm

Bên Quản lý sẽ có thẩm quyền là đại diện của bên được bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm mà Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị đã mua. Bên Quản lý sẽ có thẩm quyền đàm phán và nhận tiền bồi thường phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm thay mặt cho Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị. Với sự phê chuẩn của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị, Bên Quản lý sẽ sử dụng tiền bồi thường bảo hiểm trang trải chi phí sửa chữa hoặc khôi phục tài sản được bảo hiểm.

Điều 16. Quyền hạn và Trách nhiệm của Đại diện

Trừ khi có quy định khác trong Chương này, với sự phê chuẩn của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị, Bên Quản lý sẽ có quyền thay mặt Chủ Đầu tư Khu Căn hộ và tất cả Đồng Chủ Sở hữu mua bảo hiểm cho Khu Căn hộ từ một công ty bảo hiểm tin cậy với mức chi phí thay thế đầy đủ của Khu Căn hộ vào ngày của hợp đồng bảo hiểm, đàm phán và thoả thuận mức bồi thường, miễn trừ quyền theo hợp đồng, chấm dứt và thay đổi trong các hợp đồng bảo hiểm. Bên Quản lý cũng sẽ giữ lại và lưu trữ các phụ lục của hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm, và các tài liệu và thư tín liên quan khác.

Điều 17. Đánh giá hàng năm về Bảo hiểm 

Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị sẽ đánh giá việc bảo hiểm của Khu Căn hộ ít nhất 12 tháng một lần.

CHƯƠNG 7 :CHI PHÍ CỦA CÁC ĐỒNG CHỦ SỞ HỮU

Điều 18. Chi phí Chung

Để cho phép Chủ Đầu tư Khu Căn hộ, Ban Quản trị và Bên Quản lý thực hiện các hoạt động để đạt được mục tiêu, tất cả Đồng Chủ Sở hữu cùng chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí, phí và lệ phí dưới đây cho dịch vụ bảo quản và bảo trì Tài sản Chung như quy định trong Quy chế hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

(1) Quỹ Dự phòng: Mỗi Đồng Chủ Sở hữu phải đóng (…….VNĐ) trên một mét vuông Diện tích Bán vào Quỹ này như một quỹ dự trữ để Chủ Đầu tư Khu Căn hộ chi trả chi phí cần thiết.

Tiền góp vào Quỹ Dự phòng sẽ được nộp cho Chủ Đầu tư Khu Căn hộ vào ngày đăng ký chuyển giao quyền sở hữu Căn hộ từ Chủ Đầu tư Khu Căn hộ.

Các Đồng Chủ Sở hữu không có quyền nhận lại bất kỳ khoản đóng góp nào khi quyền sở hữu Căn hộ được bán hoặc chuyển giao cho chủ sở hữu mới.

Phụ thuộc vào sự phê chuẩn của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị, quỹ dự phòng này sẽ được sử dụng cho mục đích thay thế và/hoặc sửa chữa lớn đối với Tài sản Chung, trừ trường hợp khẩn cấp khi mà tiền sử dụng từ nguồn chi phí chung hàng tháng không đủ để trang trải cho sửa chữa khẩn cấp, với điều kiện là bất kỳ số tiền nào trong quỹ dự phòng được sử dụng cho trường hợp khẩn cấp này được bù đắp nhanh nhất khi có thể thông qua việc đóng góp hàng quý vào Quỹ dự phòng theo quy định tại điều 18(2) hoặc, nếu đóng góp hàng quý như vậy không bù đắp đầy đủ cho việc sử dụng khẩn cấp quỹ, thì sẽ thu tiền bổ sung từ các Đồng Chủ Sở hữu.

Nếu số tiền gốc của Quỹ dự phòng bị giảm, do việc chi tiêu của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị, thì Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị có quyền thu tiền bổ sung từ các Đồng Chủ Sở hữu để bù cho khoản thâm hụt này. Các Đồng Chủ Sở hữu sẽ nộp tiền quỹ bổ sung trong 15 ngày sau khi nhận được thông báo từ Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị.

Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị tùy thuộc vào đa số phiếu biểu quyết của các thành viên Ban Quản trị,  có thể tăng hoặc giảm mức tiền gốc của quỹ dự phòng, có tính đến điều kiện kinh tế thay đổi. Số tiền tăng hoặc giảm sẽ được tính theo tỷ lệ quyền sở hữu đối với Tài sản Chung của mỗi Đồng Chủ Sở hữu theo Quy chế này.

(2) Chi phí Chung: Mỗi Đồng Chủ Sở hữu phải đóng góp quỹ chi phí chung hàng tháng với số tiền là (………….) cộng với thuế GTGT hoặc thuế khác trên một mét vuông Diện tích bán. Chi phí chung sẽ được trả trước hàng quý vào ngày thứ 5 của các tháng Một, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười của mỗi năm trừ phi các Đồng Chủ Sở hữu không có thoả thuận khác trong Cuộc họp Toàn thể.

Khoản đóng góp Chi phí Chung sẽ được nộp cho Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Bên Quản lý. Mức đóng góp này có thể được thay đổi bởi Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc đa số phiếu biểu quyết của Ban Quản trị có tính đến điều kiện kinh tế thay đổi .

Năm phần trăm, hoặc tỷ lệ phần trăm được xác định bởi Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị, của chi phí chung thực sự được các Đồng Chủ Sở hữu nộp sẽ được bổ sung vào tiền gốc của quỹ dự phòng trên cơ sở hàng quý để bảo đảm rằng quỹ dự phòng luôn ở mức đủ để duy trì Khu Căn hộ trong tình trạng tốt.

Quỹ chi phí chung này sẽ được sử dụng để thanh toán các chi phí chung như mọi tiện ích được sử dụng liên quan đến việc sử dụng Tài sản Chung, việc quản lý và bảo trì Tài sản Chung cũng như chi phí chung cho các hợp đồng dịch vụ được ký kết bởi Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị, như việc vệ sinh, diệt côn trùng, an ninh và những dịch vụ trông nom tất cả các khu vực chung của Khu Căn hộ, thay mặt tất cả các Đồng Chủ Sở hữu, bao gồm tiền phí bảo hiểm, tiền thù lao cho Bên Quản lý, lương nhân viên của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ và các nhân viên của Khu Căn hộ.

(3) Quỹ Chi phí Chung Ban đầu: Vào ngày đăng ký chuyển giao quyền sở hữu Căn hộ từ Chủ Đầu tư Khu Căn hộ, mỗi Đồng Chủ Sở hữu phải đóng góp vào quỹ chi phí chung ban đầu một khoản tiền tạm ứng cho chi phí chung hàng tháng cho khoảng thời gian sáu (6) tháng, cho Chủ Đầu tư Khu Căn hộ.

(4) Tái xây dựng và Sửa chữa: Trong trường hợp mà quỹ dự phòng và/hoặc tiền bồi thường bảo hiểm không đủ hoặc không trang trải được chi phí tái xây dựng và/hoặc sửa chữa các thiệt hại đối với Tài sản Chung, tất cả các Đồng Chủ Sở hữu phải trả chi phí tái xây dựng, sửa chữa và  những chi phí liên quan khác theo các điều khoản và điều kiện được quy định bởi Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị.

Khoản đóng góp để thực hiện dịch vụ sửa chữa và bảo trì sẽ được trả theo tỷ lệ quyền sở hữu của mỗi Đồng Chủ Sở hữu đối với Tài sản Chung theo Quy chế này.

Bên Quản lý sẽ chịu trách nhiệm thiết lập một quy trình bảo quản, nhận, chi và thu các khoản chi phí, phí và lệ phí trên.

Điều 19. Chi phí Bổ sung

Ngoài quỹ dự phòng và chi phí chung, mỗi Đồng Chủ Sở hữu chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí, phí và lệ phí dưới đây:

(1) Phí Dịch vụ: Phí dịch vụ liên quan đến các hợp đồng dịch vụ được ký kết bởi Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị thay mặt cho các Đồng Chủ Sở hữu Căn hộ để cung cấp dịch vụ cho các Căn hộ, hệ thống kiểm soát cửa, chi phí thường xuyên và định kỳ về việc bảo quản, vệ sinh, bảo trì và sửa chữa các hệ thống và thiết bị điều hoà nhiệt độ cho các Căn hộ (bao gồm chi phí lao động và vật liệu), và các dịch vụ tương tự khác mà có thể được Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị kiến nghị. Nếu những dịch vụ này được kiến nghị bởi Ban Quản trị thì họ phải được chấp thuận từ Cuộc họp Toàn thể với trên bảy mươi phần trăm tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Đồng Chủ Sở hữu.

Mỗi Đồng Chủ Sở hữu sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí dịch vụ hoặc thông qua Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc trực tiếp cho bên cung cấp dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong các hợp đồng dịch vụ liên quan.

(2) Chi phí Bổ sung: Mỗi Đồng Chủ Sở hữu, người được sử dụng một chỗ đỗ xe ôtô hoặc xe gắn máy, sẽ chịu trách nhiệm thanh toán phí cho Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Bên Quản lý, mức phí được xác định bởi Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị.

Việc phân chia chỗ đỗ xe ôtô và xe gắn máy và mức phí và điều kiện thanh toán đối với mỗi chỗ đỗ xe sẽ được xác định bởi Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc bởi đa số phiếu biểu quyết của Ban Quản trị

(3) Phí Dịch vụ cho Bên thứ ba: Mỗi Đồng Chủ Sở hữu sẽ chịu trách nhiệm thanh toán phí bổ sung do bên cung cấp dịch vụ thứ ba tính, được Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị phê chuẩn, để vận hành các tiện ích cụ thể được sử dụng bởi từng người, trong các khu vực cụ thể của Tài sản Chung.

(4) Chi phí khác: Chi phí khác để thực hiện hoạt động kinh doanh chung theo Quy chế này, hoặc theo quyết định của các Đồng Chủ Sở hữu trong Cuộc họp Toàn thể sẽ được thanh toán theo mức phí do Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Cuộc họp Toàn thể xác định.

Điều 20. Thuế/Phí bảo hiểm

Thuế đất, thuế nhà, tiền phí bảo hiểm và các khoản thuế và nghĩa vụ khác liên quan đến Tài sản Chung và việc quản lý Tài sản Chung sẽ được các Đồng Chủ Sở hữu thanh toán theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ quyền sở hữu của mỗi Đồng Chủ Sở hữu đối với Tài sản Chung.

Điều 21. Chi Phí cho Tài sản Riêng

Mỗi Đồng Chủ Sở hữu chịu trách nhiệm thanh toán hoá đơn cung cấp nước, điện và điện thoại, bao gồm các chi phí khác liên quan đến Tài sản Riêng, theo chi phí hoặc mức thực tế được quyết định bởi Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị hoặc các Đồng Chủ Sở hữu tại Cuộc họp Toàn thể.

Đồng Chủ Sở hữu thừa nhận và thoả thuận rằng nếu không thanh toán hoá đơn đúng hạn, thì Bên Quản lý có thể ngừng cung cấp các dịch vụ cung cấp nước, điện hoặc điện thoại cho đến thời điểm thanh toán đầy đủ. Tất cả các Đồng Chủ Sở hữu từ bỏ quyền khiếu nại đối với thiệt hại phát sinh và chấp nhận nghĩa vụ thanh toán cho việc tái lắp đặt các thiết bị liên quan theo mức phí do Bên Quản lý quy định.

Ngoài ra, mỗi Đồng Chủ Sở hữu sẽ chịu trách nhiệm trả bất kỳ thuế nhà, tiền bảo hiểm và thuế và nghĩa vụ nào khác (nếu có) liên quan đến Tài sản Riêng của họ.

Điều 22. Thanh toán

(1) Tất cả các Đồng Chủ Sở hữu phải thanh toán bất kỳ và toàn bộ chi phí, phí và lệ phí được quy định tại Chương 7 trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày các Đồng Chủ Sở hữu nhận được thông báo tổng số tiền phải trả, trừ khi quyết định của Cuộc họp Toàn thể quy định khác.

(2) Việc thanh toán chậm sẽ phải trả (i) lãi suất 1,5% trên tháng cho tổng số tiền chưa trả; (ii) thêm 0,5% một tháng cho số tiền chưa trả, để thanh toán chi phí hành chính cho việc theo dõi số tiền chưa trả; và (iii) tiền phạt theo mức được Bên Quản lý ấn định khi được Ban Quản trị chấp thuận.

(3) Nếu Đồng Chủ Sở hữu chậm thanh toán trong hai tháng liên tiếp, Bên Quản lý có quyền không cung cấp nước, điện và các dịch vụ tiện ích khác cho đến khi khoản tiền nợ được thanh toán đầy đủ.

(4) Bên Quản lý, với sự đồng ý của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị, có quyền thực hiện các hành vi pháp lý phù hợp đối với Đồng Chủ Sở hữu không thanh toán các chi phí trên.

Điều 23. Quyền Ưu tiên

Đối với việc buộc các Đồng Chủ Sở hữu đóng góp các khoản nợ phát sinh từ các khoản chi phí, Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Bên Quản lý sẽ có quyền ưu tiên theo pháp luật Việt Nam.

CHƯƠNG 8 : SỬ DỤNG TÀI SẢN RIÊNG VÀ TÀI SẢN CHUNG

Điều 24. Sử dụng Tài sản Riêng

Chỉ các Đồng Chủ Sở hữu và những người thân của họ có tên trong sổ danh sách hộ gia đình của Bên Quản lý, hoặc tên của những người đã được các Đồng Chủ Sở hữu Khu Căn hộ thông báo cho Bên Quản lý, sẽ có quyền hợp pháp để đi vào Khu Căn hộ và sử dụng Căn hộ và Tài sản Riêng, nhưng phải luôn luôn tuân thủ các quy tắc và điều kiện quy định trong Chương này. Các Đồng Chủ Sở hữu sẽ chịu trách nhiệm đối với thiệt hại phát sinh do khách đến thăm và người cư ngụ trong các Căn hộ gây ra.

(1) Các Đồng Chủ Sở hữu không được kinh doanh trong Căn hộ hoặc sử dụng Căn hộ làm địa chỉ đăng ký của doanh nghiệp, hiệp hội hoặc pháp nhân khác, trừ khi việc đăng ký này là cần thiết cho mục đích duy nhất là nhận được quyền sở hữu Căn hộ và Đồng Chủ Sở hữu đã nhận được văn bản đồng ý của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị. Tất cả các Căn hộ phải được sử dụng cho mục đích duy nhất là để ở, trừ các Căn hộ được chỉ định cụ thể cho các mục đích thương mại đã được Chủ Đầu tư Khu Căn hộ chấp thuận.

(2) Các Đồng Chủ Sở hữu sẽ bảo đảm rằng Căn hộ của họ được sử dụng như là nơi ở của chính họ hoặc người thuê dài hạn, và không được phép sử dụng Căn hộ như văn phòng công ty, nơi ở tạm thời, nhà ở tạm thời, phòng khách sạn hoặc sử dụng cho mục đích khác mà Bên Quản lý xem là có mục đích cư trú ngắn hạn hoặc tạm thời.

(3) Các Đồng Chủ Sở hữu phải sử dụng Tài sản Riêng một cách cẩn thận và chịu trách nhiệm bảo đảm Tài sản Riêng của họ được sửa chữa và ở trong tình trạng tốt bằng chính kinh phí của mình và theo cách thức nhằm tránh gây mất mát, hư hỏng, thiệt hại hoặc phiền phức cho các Đồng Chủ Sở hữu hoặc cư dân của Khu Căn hộ.

(4) Các Đồng Chủ Sở hữu phải sử dụng Tài sản Riêng mà không gây thiệt hại hoặc phiền phức cho sự yên tĩnh chung trong Khu Căn hộ chẳng hạn như tạo ra tiếng ồn không cần thiết hoặc có thể gây khó chịu, phiền phức hoặc bất tiện cho người sử dụng các căn hộ khác.

(5) Các Đồng Chủ Sở hữu không được gây ra hoặc cho phép Tài sản Riêng hoặc Tài sản Chung được sử dụng cho mục đích kinh doanh, chính trị hay tôn giáo, hoặc dưới bất kỳ hình thức nào mà vi phạm quy định của luật pháp hoặc đạo đức, tập quán, truyền thống hay trật tự công cộng, hoặc gây nguy hiểm hay phiền phức đối với người khác hoặc gây thiệt hại đối với Khu Căn hộ, hoặc trái với Quy chế này.

(6) Các Đồng Chủ Sở hữu không được làm bất kỳ điều gì vi phạm điều cấm được quy định bởi công ty bảo hiểm liên quan đến hàng hoá dễ nổ, vật liệu dễ cháy và các điều kiện liên quan đến phòng ngừa hoả hoạn và thiệt hại.

(7) Không Đồng Chủ Sở hữu nào được giữ, nuôi hoặc đưa bất kỳ động vật nào vào hoặc ra hoặc đi qua Tài sản Chung hoặc Tài sản Riêng mà không được Bên Quản lý và/hoặc Ban Quản trị cho phép bằng văn bản.

Nếu được phép, các Đồng Chủ Sở hữu phải bảo đảm rằng động vật chỉ được vận chuyển đến Tài sản Riêng bằng thang máy vận chuyển và phải chăm sóc động vật để bảo đảm rằng động vật nuôi không gây náo động, phiền phức hoặc phiền toái đối với việc sử dụng thích hợp Tài sản Chung và đối với các Đồng Chủ Sở hữu khác và không cho phép động vật đi vào hoặc đi ra hoặc đi qua bất kỳ khu vực nào của Tài sản Chung, bao gồm nhưng không hạn chế, đối với cầu thang dành cho khách, khu vực hành lang, sân vườn.

(8) Các Đồng Chủ Sở hữu sẽ cung cấp cho Chủ Đầu tư Khu Căn hộ và Ban Quản trị thông tin chi tiết đầy đủ bằng văn bản về việc bán, thuê, cho thuê lại, chuyển nhượng hoặc biện pháp xử lý khác đối với bất kỳ Tài sản Riêng hoặc quyền chiếm hữu hoặc sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, Tài sản Riêng, và thông tin về người tiếp nhận nào, trước khi tiến hành bất kỳ biện pháp xử lý nào.

(9) Nếu Đồng Chủ Sở hữu và/hoặc người thân của họ, khách và người cư ngụ không tuân theo quy tắc, quy chế, thông báo và hướng dẫn được ban hành theo Quy chế này, Bên Quản lý có thể thay mặt Chủ Đầu tư Khu Căn hộ, Ban Quản trị và/hoặc các Đồng Chủ Sở hữu khác với tư cách là một bên bị thiệt hại tiến hành các hành vi pháp lý đối với Đồng Chủ Sở hữu không tuân thủ và/hoặc người thân, khách và người cư ngụ của Đồng Chủ Sở hữu này để giảm thiểu thiệt hại bằng việc khiếu nại đến cán bộ có thẩm quyền, tiến hành thủ tục tố tụng, và yêu cầu thanh toán bất kỳ chi phí nào phát sinh theo Quy chế này, và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp như vậy, Đồng Chủ Sở hữu này khước từ quyền khiếu nại hay khiếu kiện Bên Quản lý.

Ngoài ra, mỗi Đồng Chủ Sở hữu sẽ chịu trách nhiệm trước các Đồng Chủ Sở hữu khác đối với hành vi và sự vi phạm của chính mình hoặc của tất cả những người cư ngụ, với sự đồng ý rõ ràng hoặc ngụ ý của Đồng Chủ Sở hữu, đối với một phần hoặc toàn bộ Tài sản Riêng và sẽ trả tất cả phí, chi phí và lệ phí phát sinh trong việc sửa chữa hoặc khôi phục lại mất mát hoặc thiệt hại gây ra bởi hành vi, sự cẩu thả hoặc lỗi của những người này. Hành vi và sự vi phạm của những người cư ngụ này, theo mục đích của Quy chế này, sẽ được xem là hành vi hoặc vi phạm của Đồng Chủ Sở hữu liên quan. Trong trường hợp mất mát hoặc thiệt hại mà Bên Quản lý chịu trách nhiệm khôi phục hoặc sửa chữa thì chi phí, phí và lệ phí mà Bên Quản lý đã trả sẽ được Đồng Chủ Sở hữu này hoàn lại. Trong trường hợp mất mát hoặc thiệt hại đối với một phần của Khu Căn hộ mà các Đồng Chủ Sở hữu hoặc người cư ngụ khác phải gánh chịu mà Bên Quản lý không có trách nhiệm phải sửa chữa hoặc khôi phục thì chi phí, phí và lệ phí cùng với tất cả các thiệt hại khác được đền bù theo luật sẽ được hoàn trả bởi một hoặc nhiều người phải gánh chịu mất mát hoặc thiệt hại này.

(10) Các Đồng Chủ Sở hữu không được đục hoặc đóng bất kỳ thứ gì, hoặc làm thay đổi hoặc gắn thêm vào Tài sản Riêng mà có thể ảnh hưởng đến kết cấu, sự ổn định, an toàn hoặc thiết kế ban đầu hay màu sắc của Khu Căn hộ.

Các Đồng Chủ Sở hữu nào muốn thay đổi hoặc sửa chữa hay trang trí cho Tài sản Riêng phải nộp cho Bên Quản lý kế hoạch chỉnh sửa với tất cả các bản vẽ liên quan, thông số kỹ thuật và chi tiết để xem xét, cùng với một khoản tiền đặt cọc được các Đồng Chủ Sở hữu hoặc người được phép sử dụng Căn hộ của họ nộp không ít hơn 2000 Đôla Mỹ hoặc ở mức cao hơn mà Bên Quản lý có thể quy định, trước khi thực hiện việc thay đổi hoặc sửa chữa. Bên Quản lý sẽ không được từ chối chấp thuận mà không có lý do hợp lý nếu những thay đổi hoặc sửa chữa như vậy rõ ràng không ảnh hưởng đến kết cấu, bề mặt bên ngoài của Khu Căn hộ (bao gồm tường, cửa sổ và những khu vực khác bên ngoài) hoặc hệ thống tiện ích chung, và không trái với quy tắc và quy chế được ban hành bởi Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Bên Quản lý. Tiền đặt cọc sẽ được trả lại, mà không tính lãi, cho Đồng Chủ Sở hữu hoặc được phép sử dụng sau khi hoàn thiện những thay đổi hoặc sửa chữa này với điều kiện kế hoạch chỉnh sửa được chấp thuận đã được tuân thủ đầy đủ và không có bằng chứng về thiệt hại đối với Tài sản Chung.

(11) Các Đồng Chủ Sở hữu hoặc người được phép sử dụng Căn hộ của họ phải cho phép nhân viên hoặc nhà thầu của Bên Quản lý kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống an toàn chung, như thiết bị báo khói, đầu phun nước hoặc những thiết bị tương tự khác trong Tài sản Chung. Các Đồng Chủ Sở hữu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường hoặc thanh toán chi phí liên quan đến việc hư hỏng hoặc thiệt hại của thiết bị hệ thống an toàn trong Tài sản Riêng do thay thế, sửa chữa, thay đổi việc sử dụng, thiết bị hư hỏng hoặc thiệt hại phát sinh từ Tài sản Riêng của họ.

(12) Các Đồng Chủ Sở hữu không được thay thế hoặc đấu nối lại hệ thống cung cấp nước, thoát nước, thu nước thải, hệ thống điện, thông tin liên lạc, hệ thống báo cháy hoặc hệ thống sử dụng chung khác và kết cấu hạ tầng khác trong Khu Căn hộ, và cũng không được thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm hợp đồng bảo hiểm cho Khu Căn hộ và/hoặc Tài sản Chung, nếu không có sự chấp thuận trước của Bên Quản lý.

(13) Các Đồng Chủ Sở hữu không được thực hiện bất kỳ hành vi nào bên trong hoặc ngoài Tài sản Riêng theo cách mà gây phiền toái, náo động, cản trở việc sử dụng hoặc gây thiệt hại đối với Tài sản Chung, bao gồm việc không đục, khoan hoặc thay thế sàn, trần vĩnh cửu, cột hoặc tường giữa Tài sản Riêng và hành lang, tường bên ngoài Căn hộ của họ trong khu vực ban công và/hoặc khu vực sử dụng chung của các Căn hộ khác.

(14) Các Đồng Chủ Sở hữu không được sửa chữa hoặc lắp đặt hoặc sử dụng dụng cụ hoặc thiết bị mà có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện, hệ thống liên lạc, hệ thống vệ sinh hoặc phương tiện hỗ trợ chung hoặc hệ thống an ninh của Khu Căn hộ.

(15) Các Đồng Chủ Sở hữu không được đưa vào, cất giữ hoặc giữ lại trong Tài sản Riêng chất hoá học, chất dễ cháy hoặc dễ nổ, ga, hàng hoá dễ cháy hoặc trái phép, thiết bị nguy hiểm hoặc bất kỳ chất hoặc vật liệu có mùi và gây phiền phức cho các Đồng Chủ Sở hữu khác và những đồ vật nặng trên 200 kilôgam tính trên một mét vuông.

(16) Các Đồng Chủ Sở hữu không được dán hay trưng bất kỳ dấu hiệu, biểu tượng, cờ, biểu ngữ, quảng cáo, biển hiệu, cột, giá đỡ, kệ hoặc hình chiếu hay kết cấu khác trên cửa, cửa sổ, ban công, tường hoặc bên ngoài của Căn hộ theo cách thức mà các vật dụng này có thể nhìn thấy từ bên ngoài hoặc có thể bị coi là không gọn gàng và gây nguy hiểm, ngoại trừ bảng tên phòng có hình thức và kích cỡ theo quy định của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ.

(17) Để đảm bảo trật tự chung trong khu vực của Tài sản Chung, các Đồng Chủ Sở hữu không được đặt hộp thư hoặc công trình kiến trúc hoặc lắp dây phơi quần áo hoặc những thiết bị khác bên ngoài khu vực sân trong khu vực giữa các công trình xây dựng hoặc trên ban công.  

(18) Các Đồng Chủ Sở hữu không được dựng hoặc lắp đặt hoặc vẽ biển hiệu quảng cáo hay thông báo thương mại, nghề nghiệp hoặc kinh doanh hoặc bất kỳ hình chiếu hoặc cấu trúc nào khác trên bất kỳ phần nào của tường bên ngoài hoặc ban công của Tài sản Riêng của họ.

(19) Các Đồng Chủ Sở hữu không được thực hiện bất kỳ hành vi nào liên quan đến Tài sản Riêng mà ảnh hưởng đến Tài sản Chung, phần bên ngoài Khu Căn hộ, và việc sử dụng Tài sản Riêng của các Đồng Chủ Sở hữu khác và không được sửa chữa hoặc xây dựng thêm tại khu vực mặt đất, sân hoặc ban công của Căn hộ, cũng như lắp đặt hoặc dựng tường rào tại đó, nếu không được chấp thuận của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc trên chín mươi lăm phần trăm số phiếu biểu quyết tại Cuộc họp Toàn thể.

(20) Các Đồng Chủ Sở hữu không được làm hoặc cho phép thực hiện bất kỳ hành vi hoặc vấn đề nào mà có thể thay đổi diện mạo bên ngoài của Khu Căn hộ, bao gồm việc thay thế màu sơn, độ phản chiếu và kính mặt tiền của Khu Căn hộ và vị trí hoặc vật liệu của cửa sổ. Đối với vấn đề này, nếu Đồng Chủ Sở hữu cần hoặc mong muốn thay thế ô cửa sổ, khung cửa, thanh chắn, phần sắt, sơn hoặc bất kỳ vật liệu hoặc thành phần nào khác của mặt tiền Khu Căn hộ, việc thay thế như vậy phải tuân theo thông số kỹ thuật được quy định trong xây dựng ban đầu hoặc thông số kỹ thuật được sửa đổi mà Bên Quản lý đã chấp thuận.

(21) Việc lắp đặt mới hoặc thay thế máy điều hoà không khí hoặc máy móc hoặc máy nén hay bất kỳ thiết bị cố định nào qua cửa sổ hoặc trên hay qua tường bên ngoài của Khu Căn hộ sẽ phải đáp ứng kiểu, nhãn mác và thông số đềxiben được Chủ Đầu tư Khu Căn hộ quy định và sẽ chỉ được đặt trong vị trí cụ thể được quy định bởi Chủ Đầu tư Khu Căn hộ và trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không được phép lắp đặt nếu không được chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Quản lý và các điều kiện của việc chấp thuận này phải được tuân thủ, và trong mọi trường hợp máy điều hoà không khí không được lắp đặt trên ban công ngoại trừ trong những khu vực được định rõ.

(22) Các Đồng Chủ Sở hữu không được đấu nối vào hệ thống ăngten được lắp đặt bởi Bên Quản lý hoặc không lắp đặt hệ thống ăngten riêng của mình hoặc các phương tiện truyền dẫn hoặc tiếp nhận khác bên ngoài khu vực Tài sản Riêng mà không được chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Quản lý.

(23) Các Đồng Chủ Sở hữu không được lưu giữ, dự trữ hoặc vứt hay bỏ đi hoặc cho phép vứt hoặc bỏ đi bất kỳ chất thải, rác thải, rác hoặc hàng hoặc những thứ khác khỏi Tài sản Riêng hoặc từ bất kỳ khu vực nào trong Khu Căn hộ, trừ khi việc vứt bỏ đi những thứ đó là phù hợp và sẽ sử dụng phương tiện được Bên Quản lý cung cấp để vứt bỏ đi những thứ đó và không được vứt bỏ đi hoặc lưu giữ rác thải và vật liệu xây dựng trên hành lang của Căn hộ.

(24) Các Đồng Chủ Sở hữu không được lắp đặt thiết bị sử dụng nhiên liệu trong Tài sản Riêng của họ hoặc sử dụng phương pháp xử lý hoặc gia công mà có thể tiết ra hoặc phát ra độc hại, có hại hoặc ăn mòn, và các Đồng Chủ Sở hữu không được lắp đặt thiết bị sử dụng nhiên liệu trong Tài sản Riêng mà có thể tạo ra khói, bao gồm cả việc sử dụng lò sưởi than hoặc ga, trừ trường hợp sử dụng bếp ga như được cung cấp trong khu vực nhà bếp, và sử dụng lò sưởi than hoặc ga trong khu vực mặt đất hoặc hành lang mà không ảnh hưởng hoặc gây phiền phức cho các Đồng Chủ Sở hữu khác và đã được Bên Quản lý chấp thuận. Bình ga chỉ có thể được mua và được giao đến các Căn hộ bởi một nhà cung cấp đã được chấp thuận bởi Bên Quản lý.

(25) Các Đồng Chủ Sở hữu không được phép thải ra chất độc hại, nguy hiểm, chất độc hoặc mùi khó chịu từ Tài sản Riêng vào đường ống, cống hoặc rãnh hoặc hình thức khác và các Đồng Chủ Sở hữu thực hiện các biện pháp này nếu cần thiết để bảo đảm rằng chất thải ra sẽ không độc hại hoặc gây hại khác đối với cống hoặc rãnh hoặc gây ra sự tắc nghẽn hoặc ứ đọng tại đó, và việc thải ra như vậy nằm trong tiêu chuẩn và giới hạn liên quan đến ô nhiễm và bảo vệ môi trường theo pháp luật hiện hành và theo các điều khoản trong giấy chứng nhận và giấy phép áp dụng đối với Khu Căn hộ.

(26) Các Đồng Chủ Sở hữu phải tôn trọng đầy đủ việc chỉ định chỗ đỗ xe và tất cả những người cư ngụ, sử dụng hoặc đến thăm Căn hộ và khách đến chơi phải đỗ xe tại khu vực bãi đỗ xe dành cho khách đến thăm. Các Đồng Chủ Sở hữu không được phép đỗ xe trong khu vực bãi đỗ xe dành cho khách.

(27) Các Đồng Chủ Sở hữu muốn chuyển nhượng quyền sở hữu Căn hộ của họ cho bên thứ ba sẽ phải xin giấy xác nhận đã thanh toán xong khoản nợ lệ phí theo Quy chế này. Đồng Chủ Sở hữu đó sẽ xin Bên Quản lý cấp giấy xác nhận này ít nhất bảy (7) ngày trước khi việc đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu có hiệu lực. 

(28) Phù thuộc vào sự chấp thuận của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị hoặc Cuộc họp Toàn thể, tuỳ từng thời điểm cụ thể, Bên Quản lý có thể thay đổi hoặc sửa đổi và thay thế hoặc ban hành quy tắc và quy chế bổ sung phù hợp liên quan đến việc sử dụng Tài sản Riêng bằng việc đăng thông báo về quy tắc và quy chế bổ sung hoặc sửa đổi tại Khu Căn hộ.

Điều 25. Sử dụng Tài sản Chung

Các Đồng Chủ Sở hữu có quyền lợi theo tỷ lệ sở hữu đối với Tài sản Chung được quy định tại Phụ lục 2 đính kèm theo Quy chế này.

Bất kỳ Đồng Chủ Sở hữu nào mà Căn hộ của họ có đường tiếp cận duy nhất lên mái bằng của toà nhà mà là một phần của Tài sản Chung sẽ có đặc quyền và quyền này không bị huỷ ngang trong việc sử dụng và cải tạo không xây dựng đối với mái bằng này (nhưng không bao gồm bể bơi, bể jacuzzi, hoặc kết cấu nặng khác) với điều kiện việc sử dụng, sửa chữa và/hoặc cải tạo không xây dựng phải không trái với hoặc vi phạm quy định của Điều lệ. Ngoài ra, những Đồng Chủ Sở hữu này sẽ có nghĩa vụ sử dụng mái bằng này một cách cẩn thận và duy trì mặt bằng trong tình trạng tốt và được sửa chữa bằng chính chi phí của họ cho các trang trí không xây dựng và sẽ cho phép đại diện hoặc người có thẩm quyền của Bên Quản lý tiếp cận mái bằng định kỳ (tại thời điểm hợp lý và có thông báo trước) bằng đường tiếp cận không bị cản trở trong phạm vi khu vực mái theo chỉ dẫn hợp lý của Bên Quản lý nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc các dịch vụ cần thiết khác đối với mái, toà nhà hoặc mặt tiền hoặc việc lau dọn kính hoặc các dịch vụ bảo trì hay sửa chữa được yêu cầu khác.

Tất cả Đồng Chủ Sở hữu phải thực hiện quyền sử dụng liên quan đến Tài sản Chung một cách cẩn thận đúng đắn như việc một người cẩn thận sử dụng tài sản riêng của mình và theo quy tắc và quy chế hiện hành và tương lai của Khu Căn hộ. Trừ khi có quy định khác trong Quy chế này, các Đồng Chủ Sở hữu sẽ không được thực hiện hành vi có hại đến Tài sản Chung bao gồm những hành vi sau:

(1) Để giữ yên tĩnh chung, trật tự chung, và đảm bảo việc trông nom và giữ an ninh hiệu quả của Tài sản Chung, bao gồm tài sản của các Đồng Chủ Sở hữu và Chủ Đầu tư Khu Căn hộ, mỗi Đồng Chủ Sở hữu sẽ phải sử dụng Tài sản Chung một cách cẩn thận và không được ảnh hưởng đến quyền của người khác (cụ thể là không gây bẩn hoặc thiệt hại, hoặc cản trở việc thực hiện hoặc thực thi quyền của người khác) theo quy tắc và quy chế hiện hành và tương lai của Khu Căn hộ.

(2) Việc sử dụng Tài sản Chung của các Đồng Chủ Sở hữu hoặc bên thứ ba phải không được vượt quá phạm vi của các thủ tục, khung thời gian, quy tắc, quy chế hiện hành và tương lai của Khu Căn hộ.

(3) Ngoài các Đồng Chủ Sở hữu và người thân của họ, không ai được sử dụng Tài sản Chung mà không có sự cho phép của Bên Quản lý hoặc người được uỷ quyền của Bên Quản lý. Những người được uỷ quyền này có thể bao gồm bên cung cấp dịch vụ thứ ba mà đã được Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị chấp thuận trong trường hợp cần thiết để vận hành các dịch vụ cụ thể bên trong khu vực Tài sản Chung. Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị tuỳ từng trường hợp cụ thể có quyền cấm bất kỳ người nào ăn mặc không phù hợp hoặc bất lịch sự khi vào Khu Căn hộ và sử dụng khu vực Tài sản Chung.

Bất kỳ Đồng Chủ Sở hữu nào mà đã cho thuê Căn hộ của họ cho bên thuê sẽ được coi là đã từ bỏ quyền sử dụng Tài sản Chung trong thời hạn thuê, bao gồm nhưng không hạn chế, đối với cầu thang, khu vực đỗ xe, khu vực thể thao và giải trí, phòng họp và các khu vực khác.

Trong trường hợp này, Bên Quản lý sẽ có quyền tuyệt đối để quyết định liệu người này có được phép đi vào Khu Căn hộ, hoặc sử dụng Tài sản Chung và ra lệnh cho những người này ra khỏi Khu Căn hộ.

(4) Các Đồng Chủ Sở hữu không được phép cải tạo Căn hộ, toàn bộ hoặc một phần, theo cách thức nhằm lấn chiếm khu vực Tài sản Chung.

(5) Các Đồng Chủ Sở hữu không được cản trở hoặc gây khó khăn cho việc sử dụng khu vực Tài sản Chung của các Đồng Chủ Sở hữu khác và người sử dụng Căn hộ .

(6) Các Đồng Chủ Sở hữu không được lắp đặt, kết nối, nối, buộc hoặc cắt đường ống cung cấp nước, cáp điện dạng vách và thiết bị khác hoặc các bộ phận tạo nên phần kết cấu của Chung cư hoặc thiết bị khác trong phạm vi từ khu vực Tài sản Riêng đến khu vực Tài sản Chung, mà không được phép của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị.

(7) Các Đồng Chủ Sở hữu không được khoan, đập, hoặc sửa đổi hoặc bổ sung đối với Tài sản Chung.

(8) Các Đồng Chủ Sở hữu không được bỏ đi, thay thế, làm nghẽn hoặc sửa chữa đường thoát chất thải, đường ống nước và thiết bị điện và thiết bị chống cháy, hoặc thiết bị khác trong khu vực Tài sản Chung, mà không được nối với đường ống hoặc các bộ phận đặt trong Căn hộ của họ hoặc do đó gây ra bất kỳ vấn đề làm cho hệ thống cung cấp nước hoặc thoát chất thải hoặc Tài sản Chung có thể bị tắc nghẽn hoặc các thiết bị này có thể bị giảm hiệu quả hoạt động.

(9) Các Đồng Chủ Sở hữu không được đặt hoặc lưu trữ hàng hoá độc hại, nguy hiểm, dễ cháy hoặc bất hợp pháp hoặc chất dễ nổ trong khu vực Tài sản Chung.

(10) Các Đồng Chủ Sở hữu không được đặt hoặc lưu giữ thùng rác, thùng chất thải, phế liệu xây dựng, thiết bị, máy móc, hàng hoá hoặc động sản hoặc vật phẩm hoặc vật dụng khác trên hoặc trong vỉa hè đi bộ, lối vào, lối ra, cầu thang, hành lang và phòng sảnh, khu vực đỗ xe hoặc các khu vực khác trong khu vực Tài sản Chung, hoặc gây cản trở khác đối với bất kỳ phần nào của Tài sản Chung. Nếu các Đồng Chủ Sở hữu đặt hoặc lưu giữ đồ vật hoặc vật dụng như vậy, Bên Quản lý hoặc người đại diện, nhân viên, người trông nom hoặc người lau dọn của Khu Căn hộ sẽ có quyền, mà không cần thông báo trước bằng văn bản cho Đồng Chủ Sở hữu đã vi phạm, chuyển đồ vật hoặc những vật dụng như vậy đến địa điểm khác mà Bên Quản lý xem là phù hợp và tất cả chi phí và lệ phí mà Bên Quản lý phải trả cho việc dọn dẹp này sẽ được Đồng Chủ Sở hữu vi phạm thanh toán theo yêu cầu của Bên Quản lý và Đồng Chủ Sở hữu này không được khiếu nại Bên Quản lý hoặc người đại diện, nhân viên, người trông nom hoặc người lau dọn về những mất mát hoặc thiệt hại đối với đồ vật hoặc những vật dụng này.

(11) Các Đồng Chủ Sở hữu không được làm hoặc cho phép làm bất kỳ thứ gì làm cho việc bảo hiểm Khu Căn hộ và Tài sản Chung có thể bị vô hiệu hoặc mất hiệu lực hoặc do vậy tiền phí bảo hiểm cho các bảo hiểm này có thể khả năng tăng lên, và Đồng Chủ Sở hữu như vậy sẽ bồi thường cho các Đồng Chủ Sở hữu còn lại phần tiền bảo hiểm tăng lên hoặc tiền phí bổ sung do hành vi hoặc lỗi như vậy. Trong trường hợp mà Tài sản Riêng hoặc phần tài sản thuộc khu vực Tài sản Riêng hoặc khu vực Tài sản Chung khác bị thiệt hại hoặc phá huỷ tại bất kỳ thời điểm nào và tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm đang áp dụng cho thiệt hại này không thể thu được toàn bộ hoặc một phần bởi lý do duy nhất hoặc một phần là hành vi hoặc lỗi của bất kỳ Đồng Chủ Sở hữu nào hoặc nhân viên, đại diện, bên thuê hoặc người được phép sử dụng Căn hộ của người đó, thì Đồng Chủ Sở hữu này sẽ phải trả ngay lập tức cho Bên Quản lý vì lợi ích của các Đồng Chủ Sở hữu khác toàn bộ hoặc (tuỳ từng trường hợp được yêu cầu) một tỷ lệ hợp lý chi phí tái xây dựng hoặc lắp đặt lại như ban đầu.

(12) Các Đồng Chủ Sở hữu và người thân của họ phải tuân thủ quy tắc và quy chế của Khu Căn hộ, bao gồm liên quan đến giai đoạn được phép sử dụng và giai đoạn đình chỉ sử dụng Tài sản Chung. Nếu một hoặc nhiều Đồng Chủ Sở hữu không tuân theo Quy chế này hoặc quy tắc, quy chế, thông báo và chỉ dẫn được ban hành theo Quy chế này, thì Đồng Chủ Sở hữu khác chấp thuận rằng Bên Quản lý có thể thay mặt họ như bên bị thiệt hại để thực hiện khởi kiện Đồng Chủ Sở hữu vi phạm để giảm thiểu thiệt hại được gây ra bởi việc di dời các hạng mục, nộp đơn khiếu nại đến cán bộ có thẩm quyền, tiến hành các thủ tục pháp lý, và đòi bồi thường thiệt hại. Trong các trường hợp như vậy, các Đồng Chủ Sở hữu phải bồi thường thiệt hại và từ bỏ quyền khiếu nại Bên Quản lý.

Nếu việc sử dụng Tài sản này gây thiệt hại cho người khác, thì Đồng Chủ Sở hữu sẽ khắc phục thiệt hại, và khôi phục thiệt hại trở lại tình trạng ban đầu trong thời hạn theo quy định của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ Ban Quản trị, và/hoặc bồi thường thiệt hại. Nếu Đồng Chủ Sở hữu không tiến hành trong thời hạn quy định, Bên Quản lý, với sự chấp thuận của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị, có quyền sửa chữa và/hoặc khôi phục thiệt hại về tình trạng ban đầu và/hoặc bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại.

Đồng Chủ Sở hữu sẽ hoàn trả đầy đủ hoặc thanh toán tất cả chi phí cho Bên Quản lý.

Ngoài ra, Bên Quản lý có quyền cấm Đồng Chủ Sở hữu, hoặc người đã nói trên, sử dụng khu vực Tài sản Chung cho đến khi Đồng Chủ Sở hữu tuân theo Quy chế này.

(13) Các Đồng Chủ Sở hữu và tất cả những người khác bị cấm sử dụng cụ thể khu vực Tài sản Chung, bao gồm nhưng không hạn chế đối với phòng chức năng, khu thể thao và giải trí, khu vực vườn và bể bơi và khu vực hành lang, cho các mục đích thương mại hoặc cá cược hoặc hoạt động khác có thể cản trở hoặc gây phiền phức cho các Đồng Chủ Sở hữu khác.

(14) Cấm hút thuốc tại khu vực Tài sản Chung trừ những khu vực được chỉ định cụ thể cho hút thuốc .

(15) Tất cả thư tín gửi đến Khu Căn hộ và người sử dụng Căn hộ sẽ tuân theo thủ tục thư tín và được giữ tại khu vực và thời gian được chỉ định cho thư tín theo quy định của Bên Quản lý.

(16) Những người bị nhiễm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm sẽ bị cấm sử dụng khu vực Tài sản Chung.

(17) Nhân viên, lái xe, người đại diện và người được phép sử dụng Căn hộ của các Đồng Chủ Sở hữu không được đi vào hoặc sử dụng bất kỳ khu vực nào trong Khu Căn hộ nơi mà họ không được phép. Để kiểm soát việc này, Bên Quản lý có quyền thực hiện bất kỳ hành vi nào tuỳ theo quyết định của mình để đảm bảo việc tuân thủ.

(18) Phụ thuộc vào sự chấp thuận của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ, Ban Quản trị hoặc Cuộc họp Toàn thể, tuỳ từng thời điểm cụ thể, Bên Quản lý có thể thay đổi hoặc sửa đổi và sửa chữa hoặc ban hành quy tắc và quy chế bổ sung phù hợp liên quan đến việc sử dụng khu vực Tài sản Chung, như việc xây dựng quy tắc và giới hạn sử dụng khu thể thao, giải trí, phòng họp và các khu vực chung khác của các Đồng Chủ Sở hữu và khách của họ, xây dựng quy tắc trang trí và trang bị cho căn hộ của các Đồng Chủ Sở hữu, cung cấp hệ thống an toàn, thuê nhân viên bảo vệ và nhân viên quản lý khác và tuyển dụng nhân viên (cho các vị trí không được quy định trong ngân sách), thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ khác và ấn định mức phí hợp lý của họ, thù lao và chi phí, thông qua việc đăng thông báo về quy tắc và quy chế bổ sung tại Khu Căn hộ.

CHƯƠNG 9 : CUỘC HỌP TOÀN THỂ

Điều 26. Cuộc họp

(1) Cuộc họp Toàn thể: Cuộc họp đầu tiên của các Đồng Chủ Sở hữu sẽ được tổ chức sau khi trên 50% số Căn hộ được Chủ Đầu tư Khu Căn hộ bán, và sau đó sẽ được tổ chức một năm một lần. Cuộc họp này sẽ được gọi là  "Cuộc họp Toàn thể".

(2) Cuộc họp Toàn thể Bất thường: Các cuộc họp khác được gọi là "Cuộc họp Toàn thể Bất thường".

Ban Quản trị sẽ triệu tập một Cuộc họp Toàn thể Bất thường gồm các Đồng Chủ Sở hữu trong một trong các trường hợp sau đây:

(a) Khi các Đồng Chủ Sở hữu có quyền bỏ phiếu và đại diện cho quyền sở hữu gộp chung của ít nhất một phần ba tổng quyền sở hữu Tài Sản Chung ra yêu cầu triệu tập hội nghị, nêu ra được lý do để triệu tập cuộc họp;

(b) Khi vị trí của Bên Quản lý bị khuyết trước khi chấm dứt thời hạn, và Bên Quản lý tạm thời đứng ra yêu cầu triệu tập cuộc họp; hoặc

(c) 
Khi Bên Quản lý hoặc Ban Quản trị thấy thích hợp cần tổ chức cuộc họp.

Trong trường hợp nếu các Đồng Chủ Sở hữu đề nghị triệu tập cuộc họp hợp lệ theo điểm (a), Ban Quản trị sẽ triệu tập cuộc họp trong thời hạn 30 ngày ngay sau khi nhận được yêu cầu này của các Đồng Chủ Sở hữu.

Điều 27. Phương thức triệu tập Cuộc họp và Số đại biểu hợp lệ 

(1) Để triệu tập một cuộc họp, một thông báo nêu rõ địa điểm, ngày, thời gian và các vấn đề sẽ được xem xét tại cuộc họp phải được gửi cho các Đồng Chủ Sở hữu trước ít nhất bảy (7) ngày.

Nếu các Đồng Chủ Sở hữu không yêu cầu ngược lại, thông báo về cuộc họp sẽ được gửi bằng thư tay hoặc thư bảo đảm cho các Đồng Chủ Sở hữu tại Căn hộ của họ hoặc địa chỉ được ghi trong sổ đăng ký của các Đồng Chủ Sở hữu và được đăng trên bảng thông báo của Khu Căn hộ, trong trường hợp đó các Đồng Chủ Sở hữu sẽ được xem là đã được thông báo về lịch trình của cuộc họp đó.

(2) Tại Cuộc họp Toàn thể, các Đồng Chủ Sở hữu hoặc người được uỷ quyền của họ đại diện cho ít nhất 70% của tất cả Đồng Chủ Sở hữu của Khu Căn hộ phải có mặt để tạo nên số đại biểu hợp lệ và đại diện của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ (hoặc Bên Quản lý) và cơ quan công an, chính quyền phường, xã ở địa phương cần tham dự trừ khi Quy định của pháp luật về Khu Căn hộ có quy định khác.

Điều 28. Người được uỷ quyền

(1) Mỗi Đồng Chủ Sở hữu có thể cử một người được uỷ quyền để tham dự và bỏ phiếu bầu tại cuộc họp thay mặt cho họ. Việc chỉ định người được uỷ quyền phải được lập thành văn bản.

(2) Văn bản uỷ quyền phải đề ngày tháng và được ký bởi Đồng Chủ Sở hữu và gồm có các nội dung sau đây:

(a) số phiếu bầu mà Đồng Chủ Sở hữu có;

(b) tên của người được uỷ quyền; và

(c) cuộc họp, hoặc thời gian mà người được uỷ quyền chỉ định.

(3) Tại mỗi hội nghị, một người được uỷ quyền có thể đại diện cho tối đa ba Đồng Chủ Sở hữu.

(4) Giám đốc của Bên Quản lý không được đại diện cho các Đồng Chủ Sở hữu.

Điều 29. Chủ tọa của Cuộc họp

Nếu các Đồng Chủ Sở hữu trong cuộc họp không có quyết nghị khác, thì chủ tịch của Ban Quản trị sẽ là chủ toạ của Cuộc họp Toàn thể.

Nếu chủ tịch của Ban Quản trị không có mặt trong mười lăm phút sau khoảng thời gian chỉ định, thì các Đồng Chủ Sở hữu có mặt sẽ quyết định một trong các thành viên của họ làm chủ toạ cuộc họp đó. Nếu có từ hai Đồng Chủ Sở hữu được chỉ định làm chủ toạ, thì chủ toạ sẽ được quyết định bởi đa số phiếu biểu quyết của các Đồng Chủ Sở hữu có mặt.

Điều 30. Quyền biểu quyết

(1) Để thực hiện quyền biểu quyết, số phiếu biểu quyết của mỗi Đồng Chủ Sở hữu sẽ tương ứng với tỷ lệ quyền sở hữu đối với Tài sản Chung của Đồng Chủ Sở hữu đó. Quyền sở hữu đối với mỗi Căn hộ là không phân chia.

(2) Nếu có một số Đồng Chủ Sở hữu phải trả bất kỳ chi phí cụ thể nào theo Quy chế này, thì chỉ các Đồng Chủ Sở hữu này mới được phép thực hiện quyền biểu quyết để thông qua quyết định liên quan đến chi phí đó.

(3) Quyền biểu quyết của Đồng Chủ Sở hữu sẽ tương ứng với lợi ích của họ trong Khu Căn hộ mà mỗi người được hưởng theo Quy chế này.

Điều 31. Nghị quyết/Hoãn

(1) Một quyết định trong Cuộc họp Toàn thể của các Đồng Chủ Sở hữu được thông qua khi đạt được đa số phiếu biểu quyết của các Đồng Chủ Sở hữu có mặt tại cuộc họp, trừ khi Quy chế này và Quy định pháp luật về Khu Căn hộ có quy định khác.

(2) Tại Cuộc họp Toàn thể, Chủ toạ, theo biểu quyết đa số của các Đồng Chủ Sở hữu, có thể hoãn cuộc họp. Không có vấn đề nào khác ngoài vấn đề được đề cập trong cuộc họp trước có thể được đưa ra xem xét tại cuộc họp bị hoãn.

(3) Các quyết định sau đây phải được thông qua bởi đa số Đồng Chủ Sở hữu:

(a) Thông qua việc chỉ định hoặc bãi miễn Bên Quản lý của Ban Quản trị;

(b) Bổ nhiệm hoặc bãi miễn Thành viên Ban Quản trị;

(c) Thông qua bản quyết toán và báo cáo hoạt động hàng năm của Bên Quản lý đã được kiểm toán và xác nhận bởi kiểm toán viên có thẩm quyền;

(d) Xác định phạm vi công việc mà Bên Quản lý có quyền uỷ quyền cho người khác; và

(e) Xây dựng và sửa chữa Khu Căn hộ nếu có thiệt hại đáng kể đối với toàn bộ các Căn hộ.

Nếu số Đồng Chủ Sở hữu có mặt không đủ để thông qua quyết định này, thì một cuộc họp mới sẽ được triệu tập trong thời hạn mười lăm ngày kể từ thời điểm tổ chức cuộc họp trước. Tại cuộc họp mới, một quyết định có thể được thông qua bởi đa số phiếu biểu quyết của những đại biểu có mặt.

(4) Các quyết định sau đây phải được thông qua bởi ít nhất ba phần tư tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Đồng Chủ Sở hữu:

(a) Thay đổi mức hay tỷ lệ chi phí chung mà mỗi Đồng Chủ Sở hữu phải đóng theo Quy chế này với điều kiện những thay đổi này là cần thiết do việc hư hại hoặc thiệt hại một phần của Khu Căn hộ;

(b) Mua hoặc chấp thuận bất kỳ bất động sản nào mà bên thứ ba có quyền hay quyền yêu cầu xử lý như là Tài sản Chung;

(c) Việc xây dựng mà làm thay đổi, sửa đổi, bổ sung, hoặc cải tạo Tài sản Chung nếu không được quy định trong Quy chế này; và

(d) Loại bỏ các bất động sản trong khu vực Tài sản Chung.

(5) Các nghị quyết sau đây phải được thông qua bởi ít nhất chín mươi lăm phần trăm tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Đồng Chủ Sở hữu:

Cho phép Đồng Chủ Sở hữu xây dựng hoặc sửa chữa Tài sản Riêng của họ mà có thể ảnh hưởng đến khu vực Tài sản Chung hoặc kiến trúc và xây dựng của toà nhà bằng chính chi phí của Đồng Chủ Sở hữu, bao gồm nhưng không hạn chế các vấn đề sau:

(i) Thay thế vật liệu hoặc màu cửa bên ngoài hoặc cửa số bên ngoài hoặc bên trong Căn hộ;

(ii) Thay thế vật liệu hoặc màu của tường bên ngoài Căn hộ ngay sát hành lang, hoặc ban công của Căn hộ;

(iii) Lắp đặt ăngten hoặc chảo thu ở khu vực bên ngoài tầng nóc hoặc tường của Khu Căn hộ; và

(iv) Lắp đặt hoặc thay thế thanh chắn hoặc song sắt xung quanh ban công hoặc bên ngoài rìa cửa sổ hoặc bao xung quanh cửa sổ.

(v) Thay thế hoặc bổ sung vào khu vực tầng nóc, sân hoặc ban công, cũng như lắp đặt hoặc xây tường rào quanh tại đó.

(6) Trong trường hợp phá huỷ Khu Căn hộ, quyết định của Cuộc họp Toàn thể phải được tất cả các Đồng Chủ Sở hữu trong Khu Căn hộ nhất trí thông qua.

CHƯƠNG 10 : BÊN QUẢN LÝ

Điều 32. Quản lý Khu Căn hộ

Bên Quản lý, mà chịu sự giám sát và kiểm tra của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị, sẽ quản lý Tài sản Chung theo sự chỉ dẫn của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc theo quyết định của Cuộc họp Toàn thể và căn cứ Quy chế này và Quy định pháp luật về Khu Căn hộ.

Điều 33. Phê chuẩn Bên Quản lý

Bên Quản lý sẽ được Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị thuê và được phê chuẩn bởi quyết định của Cuộc họp Toàn thể theo Quy chế này. Trong thời hạn ít nhất năm năm đầu tiên sau khi khai trương Khu Căn hộ, Bên Quản lý của Khu Căn hộ sẽ là Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc nhà cung cấp dịch vụ quản lý mà Chủ Đầu tư Khu Căn hộ thuê trừ khi Quy định pháp luật về Khu Căn hộ có quy định khác.

Điều 34. Thẩm quyền và Nghĩa vụ của Bên Quản lý

Trừ khi Quy chế này và Quy định pháp luật về Khu Căn hộ có quy định khác, Bên Quản lý của Khu Căn hộ có thẩm quyền thực hiện các hành vi sau:

(1) hành động thay mặt Chủ Đầu tư Khu Căn hộ và Ban Quản trị theo mục đích của Quy chế này và những quyết định được thông qua bởi Cuộc họp Toàn thể của các Đồng Chủ Sở hữu hoặc các cuộc họp của BQT;

(2) trong trường hợp khẩn cấp, thực hiện hành vi cần thiết để bảo đảm sự an toàn của Khu Căn hộ với sự cẩn trọng của một người có trách nhiệm đối với tài sản của chính người đó;

(3) xây dựng quy tắc và quy chế của Khu Căn hộ liên quan đến việc sử dụng Tài sản Riêng và Tài sản Chung, sinh hoạt cộng đồng, và mức và thủ tục thu phí, chi phí và lệ phí như quy định tại Chương 4 để Cuộc họp Toàn thể thông qua, với điều kiện là quy tắc và quy chế này không trái hoặc vi phạm Quy chế Khu Căn hộ;

(4) bảo đảm rằng các Đồng Chủ Sở hữu và người thân của họ, bao gồm những người cư ngụ tuân thủ Quy chế này, quy tắc và quyết định của Cuộc họp Toàn thể và Quy định pháp luật về Khu Căn hộ, và nếu cần thiết, để thực hiện quyền hạn theo Quy chế này nhằm bảo đảm sự tuân thủ của các Đồng Chủ Sở hữu.

(5) chuẩn bị và nộp bản quyết toán, báo cáo tài chính và kết quả hoạt động của Khu Căn hộ để trình bày tại Cuộc họp Toàn thể của các Đồng Chủ Sở hữu;

(6) triệu tập Cuộc họp Ban Quản Trị theo quy định của Quy chế này, bao gồm việc nộp báo cáo, giải trình, câu hỏi và/hoặc cung cấp dữ liệu và tài liệu liên quan đến việc quản lý Khu Căn hộ như yêu cầu của Cuộc họp Ban Quản Trị;

(7) cung cấp tài liệu theo quy định của pháp luật cho cơ quan chính phủ liên quan, bao gồm nộp hồ sơ hoàn thuế và tài liệu yêu cầu thanh toán tất cả chi phí và lệ phí thực tế liên quan đến quản lý Khu Căn hộ theo ngân sách, căn cứ vào sự chấp thuận trước của Ban Quản trị;

(8) thiết lập và bảo đảm việc giữ gìn an toàn sổ ghi chép, sổ sách kế toán, đăng ký, các chứng từ thu và chi, thiết bị và các hạng mục khác của Khu Căn hộ;

(9) bảo trì và sửa chữa Tài sản Chung, mua và nhận tài sản, và cung cấp tiện nghi dịch vụ hiện có cho các Đồng Chủ Sở hữu;

(10) nộp đơn khiếu nại, khởi kiện, bảo vệ quyền lợi trong vụ kiện, thực hiện quyền khiếu nại, thủ tục tố tụng liên quan đến vụ kiện, thực hiện bất kỳ hành vi nào liên quan đến hoạt động của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ, giải quyết, và đưa tranh chấp lên toà án và thực hiện quyền của các Đồng Chủ Sở hữu đối với Tài sản Chung thông qua việc khiếu kiện hoặc khiếu nại, đưa hoặc chuyển tranh chấp lên toà án liên quan đến Tài sản Chung hoặc các vấn đề khác liên quan đến lợi ích chung của các Đồng Chủ Sở hữu;

(11) xác nhận biên bản nợ liên quan đến lệ phí phải trả theo Quy chế và pháp luật hiện hành;

(12) xác nhận danh sách các Đồng Chủ Sở hữu là người nước ngoài hoặc pháp nhân nước ngoài theo pháp luật cuả nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

(13) uỷ quyền cho đại điện thực hiện công việc thay mặt Bên Quản lý vì lợi ích chung của các Đồng Chủ Sở hữu;

(14) quản lý và bảo trì Tài sản Chung, mua và cung cấp cho khu vực này các dịch vụ cho tiện ích chung, bao gồm ký hợp đồng và thoả thuận liên quan đến việc sử dụng, quản lý và cung cấp dịch vụ, và thanh toán phí, chi phí và lệ phí dịch vụ, liên quan đến Khu Căn hộ vì lợi ích chung của Khu Căn hộ và các Đồng Chủ Sở hữu;

(15) thu tiền đặt cọc và lệ phí phát sinh từ quản lý và bảo trì Tài sản Chung theo quy định của Quy chế này;

(16) thi hành các thủ tục khác nhau và quy chế phụ của Khu Căn hộ và ban hành chỉ thị, lệnh và thông báo cần thiết tuỳ thuộc vào sự chấp thuận trước của Ban Quản trị trừ trường hợp cần thiết;

(17) ký, chấp thuận, chứng thực, và ký (tuỳ từng trường hợp cụ thể) tất cả séc, giấy nợ, dự thảo, hoá đơn trao đổi và văn bản đàm phán khác và các hoá đơn nhận tiền được trả cho Bên Quản lý với đồng chữ ký của Ban Quản trị;

(18) tuân theo và thực hiện theo các quyết định của Cuộc họp Toàn thể và/hoặc hợp đồng với Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị, với điều kiện là những nghị quyết này không trái với Quy chế này và/hoặc Quy định pháp luật về Khu Căn hộ.

(19) thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ khác như quy định theo Quy chế này và Quy định pháp luật về Khu Căn hộ.

Điều 35. Thời hạn Hợp đồng Bên Quản lý

Thời hạn hợp đồng của Bên Quản lý sẽ được xác định bởi Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị. Sau khi chấm dứt hợp đồng với Bên Quản lý cũ, việc chỉ định Bên Quản lý mới sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày. Chủ Đầu tư Khu Căn hộ và/hoặc Ban Quản trị sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Bên Quản lý cũ cho đến khi Bên Quản lý mới được chỉ định.

Điều 36. Khuyết Vị trí của Bên Quản lý

(1) Ngoài việc chấm dứt được quy định tại Điều 35, hợp đồng của Bên Quản lý có thể chấm dứt sau khi:

(a) giải thể công ty;

(b) giải tán theo lệnh của toà án theo đó Bên Quản lý bị tuyên bố là phá sản;

(c) phá huỷ toàn bộ Khu Căn hộ;

(d) các trường hợp khác được quy định trong hợp đồng của Bên Quản lý.

(2) Nếu hợp đồng của Bên Quản lý bị chấm dứt theo các lý do của Điều 36, Ban Quản trị sẽ lựa chọn ngay lập tức Bên Quản lý mới. Trong thời hạn chấm dứt tạm thời, Ban Quản trị và/hoặc Chủ Đầu tư Khu Căn hộ sẽ tiến hành việc quản lý Khu Căn hộ với tư cách là Bên Quản lý cho đến khi Bên Quản lý mới được thuê.

Ban Quản trị sẽ triệu tập Cuộc họp Toàn thể để lựa chọn Bên Quản lý trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày vị trí đó bị khuyết. 

Điều 37. Tiền Phí dịch vụ của Bên Quản lý

Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị sẽ ấn định mức phí dịch vụ của Bên Quản lý. 

Điều 38. Trách nhiệm

Bên Quản lý không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh từ việc quản lý Khu Căn hộ theo quyết định của Cuộc họp Toàn thể hoặc của Ban Quản trị hoặc phù hợp với Quy chế, trừ khi có cơ sở rõ ràng là Bên Quản lý đã có hành vi cố ý hoặc cẩu thả gây thiệt hại. 

CHƯƠNG 11 : BAN QUẢN TRỊ

Điều 39. Bổ nhiệm

(1) Cuộc họp Toàn thể của các Đồng Chủ Sở hữu Căn hộ sẽ lựa chọn tối đa sáu (06) người để thành lập Ban Quản trị của Khu Căn hộ. Ban Quản trị của Khu Căn hộ cũng sẽ bao gồm một đại diện của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ, Bên Quản lý và cơ quan công an phường/xã.

(2) Những người sau đây đủ điều kiện để được lựa chọn vào Ban Quản trị:

(a) 
Chủ Sở hữu căn hộ hoặc vợ/chồng của người này;

(b) 
Trong trường hợp Chủ Sở hữu căn hộ là người chưa thành niên, không có năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự, tuỳ từng trường hợp cụ thể, là người đại diện, người giám hộ hoặc người chăm sóc của Đồng Chủ Sở hữu; và

(c) 
Trong trường hợp Chủ Sở hữu căn hộ là một pháp nhân, là người đại diện theo uỷ quyền của pháp nhân. 

Điều 40. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trừ khi Cuộc họp Toàn thể của các Đồng Chủ Sở hữu có quyết định khác, Ban Quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện các hoạt động sau:

(1) chỉ định pháp nhân đảm nhận vai trò của Bên Quản lý để Cuộc họp Toàn thể phê chuẩn;

(2) ban hành, thông qua hoặc không thông qua các quy tắc và quy chế của Khu Căn hộ hoặc các chỉ dẫn do Bên Quản lý đưa ra theo Quy chế này hoặc theo quy định của pháp luật;

(3) thông qua các khoản tiền đặt cọc và sử dụng tiền và lãi suất liên quan đến khoản tiền đó;

(4) kiểm tra và giám sát việc quản lý Khu Căn hộ của Bên Quản lý trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Bên Quản lý, theo quy định của Quy Chế này, các quy định pháp luật hiện hành và các quyết định của các cuộc họp của các Đồng Chủ Sở hữu;

(5) ấn định mức phí dịch vụ của Bên Quản lý;  

(6) quyết định chính sách quản lý toà nhà như là hướng dẫn cho Bên Quản lý của Khu Căn hộ;

(7) phê chuẩn việc Bên Quản lý sử dụng tên của Khu Căn hộ trong quan hệ với các cơ quan nhà nước và/hoặc các doanh nghiệp nhà nước và/hoặc các bên thứ ba, gồm cả phê chuẩn việc ký kết hợp đồng với bên thứ ba bởi Bên Quản lý thay mặt Ban Quản trị, hoặc bởi bất kỳ thành viên nào của Ban Quản trị thay mặt Khu Căn hộ trong trường hợp Bên Quản lý không đủ khả năng thực hiện trách nhiệm của Bên Quản lý;

(8) phê chuẩn các chi phí phát sinh hoặc vượt quá giới hạn quy định tại Quy Chế này, mà theo quan điểm của Ban Quản trị là cần thiết và quan trọng đối với Khu Căn hộ;

(9) quyết định và giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến Khu Căn hộ và đưa các tranh chấp đó ra Cuộc họp Toàn thể để biết hoặc phê chuẩn nếu một quyết định cần phải có;

(10) quyết định và giải quyết các vấn đề liên quan đến (i) việc thực hiện các hoạt động liên quan đến Tài sản Riêng có thể ảnh hưởng đến các biện pháp an toàn hiện đang áp dụng để bảo vệ kết cấu và sự an toàn của toà nhà theo quy định tại Quy Chế này; (ii) việc thực hiện bất kỳ hành vi nào của Đồng Chủ Sở hữu mà ảnh hưởng đến khu vực Tài sản Chung hoặc phần bên ngoài của toà nhà như các hoạt động xây dựng bổ sung để thay thế, sửa chữa, hoặc cải tạo Tài Sản Chung; và (iii) việc thực hiện bất kỳ hành vi nào của Đồng Chủ Sở hữu hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà vi phạm Quy Chế này;

(11) triệu tập Cuộc họp Toàn thể theo quy định tại Quy Chế này; và

(12) xem xét các vấn đề khác như được Quy chế này và Quy chế Khu Căn hộ cho phép.

Điều 41. Thời hạn của Thành viên Ban Quản trị

Tại Cuộc họp Toàn thể tiếp theo, một phần ba số Thành viên Ban Quản trị, những người là các Đồng Chủ Sở hữu không kể đến Chủ Đầu tư Khu Căn hộ, phải từ nhiệm trong Ban Quản trị bằng hình thức bốc thăm, và các thành viên mới sẽ được chỉ định để thay thế các thành viên từ nhiệm này trong thời gian còn lại, trừ khi Cuộc họp Toàn thể quyết định khác. 

Nếu việc từ nhiệm bằng bốc thăm không thể thực hiện được, thì số lượng thành viên phải từ nhiệm sẽ được xác định gần bằng một phần ba tổng số Thành viên Ban Quản trị. 

Trong năm đầu tiên và năm thứ hai, nếu Ban Quản trị không có thoả thuận khác, thì các Thành viên Ban Quản trị phải từ nhiệm sẽ được quyết định bằng bốc thăm. Trong các năm sau đó, Thành viên Ban Quản trị, người mà giữ nhiệm vụ trong Ban Quản trị lâu nhất, sẽ phải từ nhiệm. 

Thành viên Ban Quản trị đã từ nhiệm có thể được bổ nhiệm lại. 

Điều 42. Khuyết Thành viên Ban Quản trị

(1) Ngoài việc từ nhiệm theo hình thức quay vòng, các Thành viên Ban Quản trị còn chấm dứt tư cách thành viên trong các trường hợp sau đây: 

(a) 
chết hoặc từ chức;

(b) 
không đủ tư cách; 

(c) 
bị miễn nhiệm theo lệnh của Toà án theo đó người này đó bị tuyên bố phá sản hoặc bị kết án tù; 

(d) 
bị miễn nhiệm theo lệnh của Toà án theo đó người này bị tuyên là không có năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị tâm thần; hoặc

(e) 
bị miễn nhiệm theo quyết định của Cuộc họp Toàn thể của các Đồng Chủ Sở hữu có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các Chủ Sở hữu căn hộ.

(2) Nếu một vị trí của Ban Quản trị bị khuyết trước khi từ nhiệm vụ theo hình thức quay vòng, Ban Quản trị sẽ tổ chức việc lựa chọn lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày vị trí đó bị khuyết. 

Thành viên Ban Quản trị được lựa chọn thay thế sẽ giữ vị trí đó chỉ trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ của Thành viên Ban Quản trị đã từ nhiệm.

Điều 43. Trách nhiệm

Thành viên Ban Quản trị không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh từ việc quản lý của Bên Quản lý, theo quyết định của các Đồng Chủ Sở hữu hoặc của Ban Quản trị, hoặc theo Quy Chế này, trừ khi có cơ sở rõ ràng rằng Thành viên Ban Quản trị đã có hành động cố ý hoặc cẩu thả gây thiệt hại. 

Điều 44. Cuộc họp

(1) Các cuộc họp của BQT chỉ hợp lệ khi có ít nhất một phần hai tổng số Thành viên Ban Quản trị có mặt. 

(2) Ban Quản trị sẽ lựa chọn một thành viên để giữ vai trò Chủ tịch Cuộc họp của Ban Quản trị và thực hiện nhiệm vụ chủ toạ của các Cuộc họp Ban Quản trị và Cuộc họp Toàn thể. Trong trường hợp mà Chủ tịch không thể đứng ra chủ toạ cuộc họp, thì phó chủ tịch hoặc Thành viên khác của Ban Quản trị có thâm niên lâu nhất, sẽ chủ toạ cuộc họp. 


Nếu Chủ tịch thôi giữ nhiệm vụ vì bất kỳ lý do gì, Ban Quản trị sẽ ngay lập tức lựa chọn một người trong số họ để thay thế Chủ tịch thôi giữ nhiệm vụ.

(3) Quy tắc và thủ tục để tiến hành Cuộc họp Toàn thể sẽ áp dụng cho các Cuộc họp của Ban Quản trị với những sửa đổi phù hợp trong phạm vi mà quy tắc và thủ tục đó không trái với, hoặc không thống nhất với các điều khoản của chương này. 

(4) Các quyết định trong Cuộc họp của Ban Quản trị sẽ được thông qua nếu được đa số Thành viên Ban Quản trị có mặt tại cuộc họp biểu quyết tán thành trừ khi Quy chế này hoặc quyết định của Cuộc họp Toàn thể có quy định khác. 

(5) Ngay sau khi phê chuẩn các quyết định ảnh hưởng đến lợi ích của các Đồng Chủ Sở hữu, quyết định này phải được công bố trên bảng thông báo để tất cả Đồng Chủ Sở hữu được biết về quyết định đó. 

CHƯƠNG 12 : HƯ HỎNG ĐỐI VỚI KHU C ĂN HỘ

Điều 45. Hư hỏng đối với Khu Căn hộ
Nếu Khu Căn hộ bị hư hỏng, thì các điều khoản sau đây sẽ được áp dụng: 

(1) Trong trường hợp hư hỏng đáng kể đối với toà nhà Khu Căn hộ ảnh hưởng hơn một nửa tổng số các Căn hộ, thì quyết định liên quan đến các công việc khôi phục phải được phê chuẩn tại cuộc họp của các Đồng Chủ Sở hữu theo quy định tại Điều 31 (3).

Nếu cuộc họp của các Đồng Chủ Sở hữu phê chuẩn quyết định về việc sửa chữa các hư hỏng nêu tại đoạn trên, Chủ Đầu tư Khu Căn hộ phải tiến hành các công việc khôi phục. 

(2) Trong trường hợp hư hỏng một phần đối với Khu Căn hộ ảnh hưởng ít hơn một nửa tổng số căn hộ, nếu đa số các Chủ Sở hữu căn hộ bị ảnh hưởng biểu quyết thông qua việc sửa chữa các hư hại đó, thì Chủ Đầu tư Khu Căn hộ phải tiến hành công việc khôi phục. 

(3) Trong trường hợp tiền bảo hiểm không đủ, hoặc bảo hiểm không chi trả cho các chi phí khôi phục, sửa chữa toà nhà bị hư hại, thì mọi chi phí xây dựng, bảo dưỡng, khôi phục Tài sản Chung bị thiệt hại sẽ do các Đồng Chủ Sở hữu chịu theo tỷ lệ tương ứng với quyền sở hữu đối với Tài sản Chung do từng Đồng Chủ Sở hữu nắm giữ. 

Mọi chi phí xây dựng, bảo dưỡng, khôi phục đối với Tài sản Riêng bị hư hỏng sẽ do Chủ Sở hữu của Căn hộ bị ảnh hưởng chịu. 

(4) Nếu không có nghị quyết về việc khôi phục hoặc sửa chữa khu vực bị hư hỏng của Toà nhà theo (1) hoặc (2), thì Đồng Chủ Sở hữu là chủ sở hữu của Căn hộ bị hư hỏng hoặc phá huỷ sẽ không còn bất kỳ quyền nào đối với Tài sản Chung. Trong trường hợp này, nếu tiền bảo hiểm không đủ thanh toán, hoặc trong trường hợp nếu phạm vi bảo hiểm không thanh toán cho thiệt hại trên, thì Chủ Đầu tư Khu Căn hộ và Ban Quản trị sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng Chủ Sở hữu của các Căn hộ không bị phá huỷ hoặc hư hỏng, cùng nhau bồi thường cho các Đồng Chủ Sở hữu người mà đã mất quyền của họ, theo giá thị trường hiện hành của Tài sản Chung, theo tỷ lệ sở hữu đối với Tài sản Chung.

(5) Khi các Đồng Chủ Sở hữu của Căn hộ mà phần hư hỏng của Căn hộ này không được khôi phục hoặc sửa chữa, theo (4), đã nhận được bồi thường các chi phí của Tài sản Chung từ các Đồng Chủ Sở hữu khác, thì Đồng Chủ Sở hữu của Căn hộ bị hư hỏng này sẽ không có quyền đối với bất kỳ Tài sản Riêng nào và nộp các giấy tờ sở hữu của Căn hộ của họ cho cán bộ có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận bồi thường từ các Đồng Chủ Sở hữu khác, và Bên Quản lý sẽ tiếp tục thực hiện các hành động phù hợp đối với Tài sản Riêng này theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG 13 : PHÁ HUỶ KHU CĂN HỘ

Điều 46. Phá huỷ Khu Căn hộ
Khu Căn hộ có thể bị phá huỷ khi xảy ra một trong các trường hợp dưới đây:

(1) cuộc họp của các Đồng Chủ Sở hữu ra nghị quyết phá huỷ Khu Căn hộ;

(2) hư hỏng đối với toàn bộ Khu Căn hộ và quyết định của các Đồng Chủ Sở hữu quyết định không xây dựng lại Khu Căn hộ; hoặc

(3) trưng thu Khu Căn hộ theo luật trưng thu tài sản.

Điều 47. Bổ nhiệm Người thanh lý

Người thanh lý sẽ được Cuộc họp Toàn thể bổ nhiệm trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày ban hành quyết định phá huỷ Khu Căn hộ, và người thanh lý này sẽ có quyền xử lý bất kỳ Tài sản Chung nào nếu Cuộc họp Toàn thể không có quyết định khác.

CHƯƠNG 14 : PHẠT TIỀN

Điều 48. Phạt tiền

Nếu Đồng Chủ Sở hữu, hoặc người thân của Đồng Chủ Sở hữu nào, không tuân thủ quy định của Quy chế này hoặc quy tắc khác theo Quy chế này, thì Bên Quản lý sẽ đưa ra cảnh cáo bằng miệng hoặc văn bản. Nếu những người này không tuân theo cảnh cáo của Bên Quản lý, Bên Quản lý, với sự chấp thuận của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị, có quyền cấm Đồng Chủ Sở hữu hoặc người thân của người này, sử dụng một phần hoặc toàn bộ Tài sản Chung cho đến khi Đồng Chủ Sở hữu hoặc người thân của những người này tuân thủ Quy chế này và/hoặc cảnh cáo này. Liên quan đến vấn đề này, Bên Quản lý sẽ có thẩm quyền thực hiện các hành động theo Điều 22 của Quy chế này đối với các Đồng Chủ Sở hữu.

CHƯƠNG 15 : ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP

Điều 49. Chỉ định Bên Quản lý đầu tiên

Các Đồng Chủ Sở hữu đồng ý và thông qua việc chỉ định, và hoạt động của Bên Quản lý đầu tiên được Chủ Đầu tư Khu Căn hộ chỉ định, để quản lý Khu Căn hộ trong thời hạn tạm thời trước khi tổ chức Cuộc họp Toàn thể đầu tiên. Các Đồng Chủ Sở hữu cũng thông qua tất cả chi phí mà Bên Quản lý này đã chi cho việc vận hành của, hoặc liên quan đến Khu Căn hộ và/hoặc Tài sản Chung.

Điều 50. Tên và Địa chỉ của Bên Quản lý đầu tiên

Trừ trường hợp một Bên Quản lý đầu tiên khác được chỉ định bởi Chủ Đầu tư Khu Căn hộ trước khi khai trương Khu Căn hộ, Bên Quản lý đầu tiên sẽ là (…………). Bên Quản lý sẽ có quyền hạn và nghĩa vụ theo Quy chế này và Quy định pháp luật về Khu Căn hộ.

Điều 51. Quyền hạn của Bên Quản lý đầu tiên

Để tạo điều kiện cho việc quản lý Khu Căn hộ, Bên Quản lý sẽ, theo sự chấp thuận của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ hoặc Ban Quản trị, có quyền quản lý, đánh giá, thuê nhân viên và bố trí công việc. Liên quan đến việc quản lý này, Bên Quản lý sẽ nộp bản chi tiết về tất cả chi phí và lệ phí cho việc quản lý này tại Cuộc họp Toàn thể lần đầu tiên, để được phê chuẩn.

Điều 52. Chi phí Chung Ban đầu

Trong năm đầu tiên sau khi khai trương Khu Căn hộ, việc đóng chi phí chung của Tài sản Chung sẽ tính theo mức (………) VNĐ cộng với thuế  GTGT trên một mét vuông cho từng tháng, được trả bằng tiền mặt, séc, hoặc chuyển khoản dưới tên của Chủ Đầu tư Khu Căn hộ theo các điều khoản và điều kiện của Quy chế này. Trong những năm tiếp theo, khoản tiền này sẽ được thu và đóng theo Điều 18 (2).

Điều 53. Tài khoản Ngân hàng ban đầu

Bên Quản lý sẽ gửi số tiền thu từ các Đồng Chủ Sở hữu theo Quy chế này, vào các tài khoản của Bên Quản lý mà sẽ được sử dụng tuỳ theo quyết định của Bên Quản lý vào ba tài khoản ngân hàng riêng rẽ, cụ thể là tài khoản tiền gửi, tài khoản tiết kiệm và tài khoản vãng lai, với số tài khoản sẽ được thông báo vào hoặc trước ngày tổ chức Cuộc họp Toàn thể đầu tiên.

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC TÀI SẢN CHUNG CỦA KHU CĂN HỘ

(Khu vực chung, giải trí và các tiện nghi khác)

Danh mục Tài sản Chung mà Bên Mua có đồng sở hữu như sau:

Khu Đất 

· Giấy Chứng nhận Quyền Sử dụng đất số __, Bản đồ trang số ___có diện tích ___, mà Khu Căn hộ ABC toạ lạc, không bao gồm diện tích các Căn hộ và khu vực Tài sản Riêng.

Toà nhà hoặc khu vực của toà nhà được sử dụng chung

· Các khu vực và tiện nghi ở tầng trệt và tầng 1
· Cầu thang chung, tiền sảnh, hành lang và cầu thang

· Tiền sảnh ngoài trời/bồn nước

· Phòng chờ/sân thượng

· Các phòng chức năng/phòng trò chơi

· Đường đi bộ

· Sảnh chính, quầy lễ tân

· Phòng thư tín

· Vườn và bề mặt quang cảnh

· Nhà vệ sinh công cộng

· Tầng trệt khác và Tiện nghi ở tầng hầm

· Tiện nghi dành cho nhân viên

· Khu chứa rác thải

· Phòng của lái xe

· Khu vực giao và nhận hàng

· Lối vào chỗ phát thư, lối vào của người lao động, và lối vào khu dịch vụ

· Khu vực rửa xe

· Nhà vệ sinh công cộng

· Khu vực đỗ xe công cộng cho khách (không bao gồm khu vực đỗ xe được sử dụng như Tài sản Riêng)

· Cầu thang bộ và cầu thang thoát hiểm hoả hoạn

· Văn phòng quản lý, an ninh và điều hành

· Thiết bị, dụng cụ, vật cố định, và tiện nghi được sử dụng chung như sau :

· Các khu vực chung trong khu đất và trong tòa nhà

· Máy phát điện trong trường hợp khẩn cấp

· Hệ thống bơm và bể chứa nước 

· Xử lý nước thải

· Hệ thống chống cháy

· Chảo vệ tinh và/hoặc hệ thống truyền hình cáp

· Hệ thống cột thu lôi

· Hệ thống điện và ánh sáng

· Hệ thống báo động khẩn cấp

· Hệ thống kiểm soát cửa trong các khu vực chung

· Hệ thống điện thoại nội hạt

· Hệ thống internet

· Truyền hình cáp

· Hệ thống báo khói và nhiệt và hệ thống phun chống cháy 

· Thang máy dành cho khách và để vận chuyển

· Thông gió cho các khu vực chung

· Hệ thống Điều hoà không khí cho các khu vực chung (nếu có)  

SỔ TAY DÀNH CHO KHÁCH THUÊ TẠI TÒA NHÀ INDOCHINA PARK TOWER
1. ĐỊNH NGHĨA

Các cụm từ có trong Sổ tay dành cho Khách Thuê có nghĩa như sau:

“Công trình” ở đây bao gồm tất cả các khu vực của tòa nhà văn phòng thuộc cao ốc INDOCHINA PARK TOWER.

“Người sử dụng” ở đây chỉ tất cả các Khách Thuê, bao gồm các nhân viên, đại lý, công nhân, các nhà cung cấp hay khách hàng của họ, và những người có quyền được vào tòa nhà.

“Đơn vị quản lý” là bộ phận hoặc công ty đã được chỉ định quản lý công trình, bao gồm các nhân viên của Đơn vị quản lý, đại lý, các nhà thầu, các nhà cung cấp do Đơn vị quản lý thuê hoặc chỉ định.

“Hợp đồng cho thuê” ở đây là tất cả các hợp đồng được ký giữa Chủ Đầu Tư và Khách Thuê.

"Khu vực thuê” là những khu vực được thỏa thuận theo Hợp Đồng Thuê Văn Phòng, bao gồm:

· Khu vực đã hoàn thiện bên trong, sơn, trang trí tường xung quanh khu vực thuê, cột nhà, và trần nhà tạm.  

· Bề mặt của trần nhà tạm, bao gồm hệ thống đèn, và hệ thống điều hòa trung tâm.

· Toàn bộ các cửa gắn với tường thuộc khu vực thuê, và các thiết bị gắn với chúng. 

· Nhà vệ sinh, và những lắp ráp trên sàn nhà.

· Những thiết bị ống dẫn, dây cáp và những dịch vụ chỉ có bên trong khu vực thuê.

· Gạch men sàn. 

· Tất cả đồ đạc, trang thiết bị đã được lắp ráp nằm trong khu vực thuê.

Nhưng không bao gồm ;

· Sàn bêtông

· Mái nhà

· Tường nhà ngoại trừ những trang trí bên trong tường cũng như những phần khách hàng đã thuê.

· Cột của tòa nhà ngoại trừ những phần của khách hàng lắp đặt ở khu vực khách hàng đã thuê.

· Các khung sườn nhà.

· Các dây dẫn và ống dẫn không thuộc khu vực thuê.

· Các khu vực mở rộng.

· Tất cả các cửa sổ, các khung cửa sổ.

· Tất cả cửa bên ngoài.

· Hệ thống đèn vào ban đêm.

· Đường ống, những vỏ bọc đường ống.

"Khu vực công cộng" Bao gồm tất cả các khu vực của công trình và tất cả các khu vực xung quanh nơi Khách Thuê có quyền sử dụng, bao gồm những khu vực và những vật dụng có liên quan sau:

· Cửa ra vào sảnh lớn và tất cả hành lang

· Tiện ích trong khu vực nhà vệ sinh

· Thang thoát hiểm, cửa thoát hiểm. 

· Hệ thống thang máy

· Khu vực đậu xe ô tô/gắn máy/xe đạp

2. VĂN PHÒNG QUẢN LÝ TÒA NHÀ

2.1 Hệ thống quản lý chuyên nghiệp

Chúng tôi rất hân hạnh thông báo tới Quý Khách Thuê: tòa nhà  INDOCHINA PARK TOWER được điều hành  tập đoàn Đông Dương , để cung cấp đến Quý Khách Thuê những dịch vụ tốt nhất và hiệu quả nhất. 

Văn Phòng Quản lý Tòa Nhà hiện ở tầng 3, bao gồm 04 bộ phận chính:

· Bộ phận Quản Lý

· Bộ phận Bảo Vệ

· Bộ Phận Vệ Sinh

· Bộ phận Kỹ Thuật.
Giờ làm việc của Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà là:

Thứ Hai tới thứ Sáu 
08:00 to 17:30

Thứ Bảy

08:00 to 12:00

Trong suốt thời gian làm việc nêu trên, bộ phận bảo vệ tòa nhà có trách nhiệm trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến các vấn đề an ninh trật tự, cũng như hỗ trợ Khách Thuê và người sử dụng tòa nhà trong các trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, Quý Khách Thuê cũng có thể liên hệ trực tiếp 24/24 với nhân viên trực thuộc Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà.

Danh sách các số điện thoại cần liên hệ được liệt kê ở trang cuối cuốn sổ tay này. 

2.2 Địa chỉ của tòa nhà

Tòa nhà văn phòng INDOCHINA PARK TOWER
Số 4 Nguyễn Đình Chiểu ĐA Kao Quận 1, Tp.HCM. 

2.3 Giờ làm việc

Giờ mở cửa hàng ngày của tòa nhà sẽ là:

Thứ Hai - thứ sáu:  08:00 – 17:30

Thứ Bảy:                  08:00 – 12:00

Trong trường hợp Khách Thuê muốn ở lại trong khu vực thuê làm việc sau 17:30, xin vui lòng thông báo cho bộ phận bảo vệ tòa nhà trước 17:00. 

Khách Thuê không được ngủ lại qua đêm trong tòa nhà.

2.4 Cửa chính 

Cửa chính nằm phía trước tòa nhà. Tất cả các Khách Thuê, nhân viên Khách Thuê và khách liên hệ có thể sử dụng cửa này hoặc đi bằng lối thang máy ở tầng hầm để đi vào tòa nhà. 

2.5 Lối giao nhận hàng hóa

Hàng hóa sẽ được giao qua lối tầng hầm. Đề nghị khách hàng liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà để biết thêm thông tin và sắp xếp lịch vận chuyển hàng hóa.

2.6 Lối dành cho người tàn tật

Xin vui lòng liên hệ với bộ phận bảo vệ tòa nhà để được hướng dẫn và giúp đỡ.

2.7 Đóng góp ý kiến

Đối với những đề nghị hoặc phản ánh, Khách Thuê nên thông báo với Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà (Biểu mẫu được đính kèm sau cuốn sổ tay này). 

3. THANH TOÁN

3.1 Ký quỹ 
Tất cả các khoản tiền ký quỹ phải được thanh toán theo nội dung đã được thỏa thuận trong Hợp Đồng Thuê Văn Phòng và theo những quy định về công tác cải tạo trang trí nội thất trước khi Khách Thuê được quyền sử dụng khu vực thuê.

3.2 Tiền thuê, phí tiêu thụ điện, phí dịch vụ.

Tiền thuê, phí tiêu thụ điện, và phí dịch vụ được thanh toán theo các thỏa thuận và nội dung của Hợp Đồng Thuê Văn Phòng. Thông báo sẽ được gửi đến Khách Thuê trước mỗi đợt thanh toán. 

Phí dịch vụ sẽ bao gồm: 

· Điều hòa nhiệt độ từ 07:30 giờ đến 17:30 giờ (từ thứ Hai đến thứ Sáu) và từ 07:30 giờ đến 12:00 giờ (thứ Bảy), trừ Chủ nhật và các ngày lễ, Tết.

· Tiêu thụ nước

· Phí quản lý tòa nhà

· Bảo trì và sửa chữa các thiết bị ở khu vực chung.

· Điện tiêu thụ ở khu vực chung và đèn chiếu sáng ở khu vực chung

· Vệ sinh khu vực chung

· Bảo vệ 24/24 khu vực chung

· Xử lý côn trùng

· Thu gom rác

· Bảo trì chăm sóc cây cảnh

· Thang máy

Phí dịch vụ có thể được Chủ Đầu Tư thay đổi tùy từng thời điểm (như: giá điện nước tăng hay tần suất giao dịch khách hàng tại khu vực thuê tăng, ...) làm thay đổi chi phí cung cấp dịch vụ cho tòa nhà. Chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản trước cho Quý Khách Thuê khi có bất cứ sự thay đổi nào.
3.3 Điện thoại

Khách Thuê thanh toán trực tiếp phí sử dụng điện thoại và fax cho Công Ty Điện Thoại Điện thoại: (+84 8) 6288 4440 Fax (+84 8) 222 00 823 

3.4 Phương thức thanh toán

Các khoản thanh toán trên sẽ được Khách Thuê thanh toán cho Chủ Đầu Tư bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Chủ Đầu Tư ghi trong Hợp Đồng Thuê Văn Phòng. Giá trị thanh toán đều phải được quy ra tiền Việt Nam đồng theo tỷ giá bán của Ngân hàng Vietcombank tại thời điểm thanh toán được công bố trên Báo Sài Gòn Giải Phóng. Mọi chi phí giao dịch ngân hàng do Khách Thuê chịu.
Sau đây là thông tin về tài khoản của Chủ Đầu Tư:

· Tên tài khoản: Công Ty INDOCHINA PARK TOWER
· Tài khoản
: …………… Tại Ngân Hàng ……….., tp.HCM.

· Địa chỉ: …, tp.HCM.

Khách Thuê sẽ chịu phí dịch vụ nếu chuyển khoản bị trả lại.

4. SỬ DỤNG KHU VỰC THUÊ VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ

4.1 Các thủ tục pháp lý
Sau khi Hợp Đồng Thuê Văn Phòng được Bên cho thuê và Bên thuê ký kết, để nhận và sử dụng được khu vực thuê, Khách Thuê phải thông qua những bước sau đây:

1. Thanh toán tất cả tiền đặt cọc, tiền thuê và phí dịch vụ (như nêu trong hợp đồng).

2. Nộp Giấy đề nghị được cải tạo và trang trí nội thất kèm theo các bản vẽ như thiết kế hệ thống điện, hệ thống bố trí phòng, v.v. (xem kỹ Bản quy định về công tác cải tạo và trang trí nội thất để biết thêm chi tiết).

3. Sau khi có Đơn xác nhận về điều kiện có thể để nhận khu vực thuê (4.1.1, 4.1.2), Khách Thuê nhận khu vực thuê, kiểm tra khu vực thuê với đại diện của Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà để ghi lại tất cả các tài sản được lắp đặt bên trong khu vực thuê, kể cả chìa khóa khu vực thuê (khác với biên bản bàn giao khu vực thuê).

4. Đăng ký danh sách nhân viên làm việc tại văn phòng của Khách Thuê.

5. Đăng ký thang máy và thời gian để chuyển các vật liệu thiết bị phục vụ việc thi công vào khu vực thuê. Bản đăng ký sử dụng thang máy được đính kèm mặt sau sổ tay hướng dẫn này.

6. Đăng ký danh sách làm thẻ đậu xe ôtô, xe máy với Văn Phòng Quản Lý Toà Nhà, kể cả cần bổ sung hay thay thế, mất rách làm lại thẻ, và thanh toán chi phí này.

4.2 Đăng ký nhân viên






· Các nhân viên có thể vào tòa nhà ngoài giờ làm việc thông thường bằng thẻ nhân viên.

· Nhằm mục đích an toàn và an ninh, Khách Thuê phải thông báo ngay lập tức bằng văn bản cho Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà nếu như có bất kỳ sự thay đổi nhân viên nào để Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà có thể nhanh chóng tiến hành thủ tục rút tên / thay thế danh sách nhân viên cho phù hợp.

· Các Khách Thuê phải chịu trách nhiệm đối với nhân viên hiện tại và nhân viên cũ của họ về thẻ nhân viên.

· Thông báo ngay cho Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà nếu như thẻ nhân viên bị mất hoặc thất lạc.

4.3 Chấm dứt Hợp đồng thuê

Hợp Đồng Thuê Văn Phòng sẽ chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp sau đây:

· Khi Bên Thuê thanh toán Tiền Thuê, Phí Dịch Vụ hoặc các Phí Tiện Ích khác cho Bên Cho Thuê chậm quá ba (03) tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán, hoặc

· Bên Thuê sử dụng Phần Thuê không đúng theo mục đích đã ghi trong hợp đồng, hoặc

· Cho thuê lại toàn bộ hay từng phần, hoặc

· Bên Thuê cố ý làm hư hỏng tài sản của Phần Thuê hoặc của Tòa Nhà, hoặc

· Bên Thuê không tuân thủ Nội Quy của Tòa Nhà nhiều lần, làm ảnh hưởng bất lợi đến môi trường làm việc trong Tòa Nhà.

Khi một bên gây ra tình trạng khiến cho Hợp Đồng chấm dứt trước thời hạn thì bên kia có quyền đơn phương ngưng Hợp Đồng. Bên đơn phương ngưng hợp đồng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước ba mươi (30) ngày.

Bên nào gây ra nguyên nhân khiến cho Hợp Đồng Thuê chấm dứt trước thời hạn thì bên đó phải bồi thường thiệt hại cho bên kia theo các điều kiện và điều khoản của Hợp đồng này và theo qui định của Pháp Luật Việt Nam. 

Nếu Bên Thuê gây ra bất cứ tổn thất, hư hỏng nào ngoài mức hư hại thông thường thì Bên Thuê sẽ phải chịu phạt mọi chi phí cho việc sữa chữa, phục hồi theo đúng hiện trạng ban đầu.

Trước khi chấm dứt Hợp Đồng Thuê Văn Phòng, Khách Thuê nên liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà để bàn giao lại chìa khóa khu vực thuê. Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà sẽ sắp xếp thang máy cho việc chuyển đồ đạc và trang thiết bị của Khách Thuê ra ngoài tòa nhà.

5. TRANG THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI TÒA NHÀ

Tất cả các khu vực thuê được cung cấp các trang thiết bị tiêu chuẩn đã được đề cập trong Tài Liệu Hướng Dẫn – Thủ Tục Quy Định Cải Tạo Trang Trí Nội Thất, bao gồm:

· Bề mặt hoàn thiện bên trong khu vực thuê, các cột, trần, và các trang bị bên trong khu vực thuê.

· Hệ thống đèn đã được lắp đặt và các họng cấp hơi lạnh bên trong khu vực thuê.

· Tất cả các cánh cửa lắp cố định với tường gắn liền khu vực thuê và những trang trí kèm theo.

· Tiện nghi toilet.

· Các trang thiết bị trên sàn thuộc khu vực thuê.  

· Tất cả các ống dẫn, đường dây dẫn nằm trong khu vực thuê.

· Tất cả các đồ đạc, trang thiết bị đã được chủ đầu tư lắp đặt sẵn trong khu vực thuê. 

Khách Thuê phải chịu chi phí lắp đặt các trang thiết bị ngoài các trang thiết bị nêu trên. Khi chấm dứt Hợp Đồng Thuê Văn Phòng, Khách Thuê sẽ phải chịu mọi phí tổn để trả lại khu vực thuê như hiện trạng ban đầu. 

· Bảng hướng dẫn
Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà sẽ sắp xếp tên Khách Thuê theo thứ tự tầng, tên Khách Thuê sẽ được thể hiện bằng ký tự tiếng Việt hoặc tiếng Anh trên Bảng Hướng Dẫn được đặt tại tầng 1 của tòa nhà văn phòng với chi phí ban đầu do Chủ Đầu Tư thanh toán. Mọi thay đổi về sau đối với tên Khách Thuê (nếu có) sẽ phải thông qua Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà, và Khách Thuê phải thanh toán đầy đủ các chi phí phát sinh liên quan.

Khách Thuê phải đăng ký tên trên Bảng Hướng Dẫn theo mẫu quy định. Xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà để biết thêm chi tiết.

Tên Khách Thuê thể hiện trên Bảng Hướng Dẫn phải tuân thủ đúng tên ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Khách Thuê thể hiện trong Hợp Đồng Thuê Văn Phòng. Chủ Đầu Tư sẽ xem xét danh mục tên Khách Thuê, chỉ những tên Khách Thuê tuân thủ đúng tên ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Khách Thuê mới được thể hiện trên Bảng Hướng Dẫn.

6. CÔNG TÁC CẢI TẠO VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT

Tất cả các Khách Thuê phải tuân thủ nghiêm ngặt các thủ tục và nguyên tắc thi công đã được trình bày trong Tài Liệu Hướng Dẫn – Thủ Tục Quy Định Cải Tạo & Trang Trí Nội Thất.

Khách Thuê phải đọc kỹ Tài Liệu Hướng Dẫn – Thủ Tục Quy Định Cải Tạo Trang Trí Nội Thất. Trước khi Khách Thuê giao cho các nhà thầu đảm nhận công việc thi công cải tạo và trang trí nội thất, Khách Thuê phải thông báo cho các nhà thầu về Nội quy của tòa nhà, khu vực thuê và tất cả các vấn đề liên quan đến công tác cải tạo và trang trí nội thất.

7. CÔNG TÁC BẢO TRÌ

Chủ Đầu Tư và Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà chịu trách nhiệm về vấn đề bảo trì các trang thiết bị tiêu chuẩn cung cấp trong tòa nhà, ngoại trừ những hư hỏng gây ra bởi Khách Thuê.

Khách Thuê phải thông báo kịp thời với Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà các hư hỏng phát sinh để được sửa chữa. Việc thông báo các hư hỏng đến Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà không kịp thời sẽ không được xem xét, và Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà sẽ không chịu trách nhiệm. 

Khách Thuê sẽ phải chịu trách nhiệm nếu gây ra bất cứ thiệt hại nào đối với tòa nhà văn phòng.

7.1 Vấn đề vệ sinh 

Công tác vệ sinh tại khu vực công cộng sẽ do nhân viên vệ sinh được Chủ Đầu Tư ký hợp đồng để làm vệ sinh đảm nhận. Tất cả các Khách Thuê có trách nhiệm giữ gìn khu vực thuê và khu vực công cộng luôn luôn gọn gàng, sạch sẽ. 

Khách Thuê cần liên hệ với nhà thầu vệ sinh riêng để sắp xếp công việc vệ sinh tại khu vực thuê. Toàn bộ chi phí về vệ sinh trong khu vực thuê sẽ do Khách Thuê thanh toán cho các nhà thầu vệ sinh mà mình thuê.

Nếu Khách Thuê sử dụng nhà thầu vệ sinh bên ngoài, Khách Thuê phải thông báo và cung cấp thông tin cá nhân và thời gian làm việc cụ thể của các nhân viên vệ sinh của nhà thầu đó cho Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà biết. Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà sẽ cấp thẻ ra vào cho các nhân viên này.  

7.2 Thu gom rác





  

Theo quy định chung, Khách Thuê phải sử dụng các túi đựng rác theo mẫu tiêu chuẩn đề ra của Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà, và bảo đảm rác phải được bỏ ở đúng nơi quy định, từ đây bộ phận vệ sinh sẽ thu góp và mang đi đổ. Đối với các loại rác cồng kềnh, Khách Thuê nên liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà để được sắp xếp và hướng dẫn.

Đối với rác thải ướt, thức ăn thừa, … phải được bỏ trong các túi đựng rác riêng được dán kín. 

Đảm bảo khu vực công cộng luôn được giữ gìn sạch sẽ và thông thoáng.

Khách Thuê không được xả rác tại khu vực công cộng của tòa nhà. Khách Thuê và người sử dụng tòa nhà phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không bỏ rác đúng nơi quy định hoặc sử dụng không đúng mẫu túi đựng rác. Rác xả bừa bãi tại khu vực công cộng sẽ được dọn sạch, và Khách Thuê sẽ phải trả 10% phí dịch vụ cho Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà.

Không được xả các hóa chất độc hại qua hệ thống thoát nước dưới bất kỳ hình thức nào. 

7.3 Kiểm soát côn trùng

Chúng tôi yêu cầu tất cả các Khách Thuê và người sử dụng tòa nhà phải vứt bỏ rác thải đúng theo quy định để tránh tạo điều kiện làm tổ cho sâu bọ và côn trùng. 

7.4 Các bảng hiệu trang trí sử dụng trong dịp Lễ, Tết

Đối với việc lắp đặt, đính hay treo tất cả các bảng hiệu, băng rôn, biểu ngữ,… lắp đặt tại khu vực công cộng của tòa nhà, Khách Thuê cần phải được sự đồng ý bằng văn bản của Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà; ngoại trừ khu vực thuê và các khu vực được Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà cho phép lắp đặt. 

Khách Thuê không được phép đặt các bàn thờ cúng bên ngoài khu vực thuê. 

8. AN NINH

Bộ phận bảo vệ toà nhà hoạt động 24/24 để bảo vệ an ninh tòa nhà, giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các yêu cầu cần thiết khác liên quan đến an ninh trật tự từ Khách Thuê.
Vì lợi ích của tất cả các Khách Thuê tại tòa nhà, Khách Thuê phải thông báo ngay lập tức đến Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà hay bộ phận bảo vệ nếu nhận thấy có bất kỳ trường hợp khả nghi nào gây tổn hại đến an ninh của tòa nhà. 

8.1 Các khu vực thuê

Ngoài công tác an ninh chung của tòa nhà do Chủ Đầu Tư đảm nhận, chúng tôi khuyến khích các Khách Thuê chú ý thêm về công tác an ninh riêng của mình để tránh những vấn đề xảy ra ngoài ý muốn trong khu vực thuê. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khuyến khích Khách Thuê sử dụng các hệ thống báo động bên trong khu vực thuê.

Khách Thuê phải cung cấp thông tin bằng văn bản cho Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà về các nhà thầu an ninh và nhà thầu vệ sinh riêng của Khách Thuê. Thông tin trong văn bản phải có đầy đủ tên công ty vệ sinh, an ninh; số lượng nhân viên vệ sinh, an ninh; và giờ làm việc cụ thể của họ. Nếu được Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà chấp thuận, dịch vụ của các nhà thầu này sẽ được phục vụ trong khu vực thuê. Nhân viên bảo vệ hoặc vệ sinh (mặc đồng phục) phục vụ riêng cho văn phòng Khách Thuê nên hạn chế xuất hiện trong khu vực công cộng để tránh gây ra sự nhầm lẫn dịch vụ cho Khách Thuê và khách đến liên hệ công tác.

8.2 Các khu vực công cộng

Nhân viên bảo vệ tòa nhà phải đảm bảo duy trì an ninh trật tự tại các khu vực công cộng của tòa nhà, giám sát tổng thể các khu vực thuê, kiểm soát hệ thống báo động để ngăn chặn cháy nổ, và kiểm soát tài sản chung của tòa nhà. Phương án bảo vệ và an ninh bao gồm:

· Nhân viên bảo vệ kiểm tra chặt chẽ các lối ra vào và hành lang để giữ trật tự chung. 

· Nhân viên bảo vệ đi tuần tra thường xuyên tại các khu vực công cộng.

8.3 Phòng chống cháy nổ 

Thiết bị báo cháy, chữa cháy được đặt ở mỗi khu vực thuê. Thiết bị báo động, nút báo động, vòi nước và bình chữa cháy được lắp đặt ở mỗi tầng.

Nhân viên của Khách Thuê làm việc trong tòa nhà nên tìm hiểu cách thức phòng cháy chữa cháy, tìm hiểu về tòa nhà và vị trí lắp đặt các thiết bị báo cháy, chữa cháy và lối thoát hiểm.

· Không được hút thuốc bên trong tòa nhà, chỉ hút thuốc ở những khu vực được cho phép ở bên ngoài tòa nhà.

· Không được lắp đặt quá nhiều dây dẫn điện. Phải ngắt cầu dao điện ngay lập tức khi nghe chuông báo cháy.

· Tắt hết các thiết bị điện nếu không ở trong văn phòng.

· Kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị điện, dây điện thường xuyên.

· Không lưu trữ các hàng hóa dễ cháy, các chất hóa học, các chất phóng xạ bên trong khu vực thuê.

· Giữ các lối hành lang đi lại luôn thông thoáng, và đóng tất cả các cửa ngăn chặn lửa lại.

· Chỉ sử dụng các thiết bị điện được sự cho phép bởi bộ phận Kỹ Thuật của Chủ Đầu Tư. 

· Khách Thuê nên chỉ định một vài nhân viên của mình có trách nhiệm kiểm tra các thiết bị điện và lập phương án phòng cháy chữa cháy. 

Vì các thiết bị chữa cháy có độ nhạy cao nên chúng tôi yêu cầu các Khách Thuê không được đùa giỡn hay lục lọi những thiết bị này. Nếu nhân viên của Khách Thuê hoặc khách đến liên hệ công tác với Khách Thuê bất cẩn gây ra báo cháy giả, Khách Thuê sẽ phải trả các chi phí phát sinh. 

9. MÁY MÓC VÀ ĐIỆN 

9.1 Điện
Tòa nhà Văn Phòng có trạm biến thế riêng, công suất là 1000KVA - cung cấp dòng điện 380V, 3 pha, 50 Hz cung cấp nguồn điện chính cho tòa nhà. Để bảo đảm tiêu chuẩn chung trong việc cung cấp điện, nguồn điện dự trữ được cung cấp bởi 01 máy phát điện đủ điện năng cần thiết để cung cấp cho toàn bộ tòa nhà với công suất cao nhất. 

9.2 Hệ thống điều hòa nhiệt độ 

Tòa nhà được trang bị hệ thống làm lạnh trung tâm với quạt gió đặt ở mỗi tầng. Có khoảng ….. quạt gió với dung lượng làm lạnh từ ………BTU đến …….BTU cho mỗi tầng. Số lượng thiết bị kiểm soát nhiệt tĩnh bằng với số lượng quạt gió.

Hệ thống điều hòa nhiệt độ sẽ được cung cấp cho văn phòng làm việc của Khách Thuê theo giờ làm việc hành chính của tòa nhà như sau: 

Thứ Hai tới thứ Sáu
07:30 tới 17:30

Thứ Bảy


07:30 tới 12:00

Nếu Khách Thuê muốn sử dụng điện lạnh ngoài giờ tiêu chuẩn, Khách Thuê vui lòng thông báo cho Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà trước 24 giờ để chúng tôi tiện sắp xếp. Chi phí cho việc sử dụng điện lạnh ngoài giờ tiêu chuẩn là 10 USD/giờ/100m2 (chưa bao gồm VAT). Chi phí này có thể thay đổi, vì thế khách thuê cần liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà để biết giá chính xác tại thời điểm Khách Thuê yêu cầu được cung cấp điện lạnh ngoài giờ cho văn phòng thuê. 

Biểu mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ điều hòa nhiệt độ ngoài giờ được đính kèm sau cuốn sổ tay này. 

9.3 Thang máy

Hệ thống thang máy được trang bị trong tòa nhà do tập đoàn Kone của Mỹ cung cấp.

Toàn bộ việc vận chuyển hàng hóa ra vào tòa nhà đều thông qua thang máy. Việc sử dụng thang máy trong trường hợp này phải được sắp xếp trước với Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà. (Biểu mẫu đăng ký sử dụng thang máy được đính kèm sau cuốn sổ tay này).

Đối với các hàng hóa cồng kềnh cần được đưa vào hoặc ra khỏi tòa nhà, Khách Thuê cần liên hệ trước với Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà để việc vận chuyển được sắp xếp một cách an toàn và thuận lợi.

Khách Thuê và các nhà thầu của Khách Thuê sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra do bất cẩn. 

9.4 Nhà vệ sinh 

Nhà vệ sinh nam và nữ dành cho tất cả các Khách Thuê và khách hàng của Khách Thuê, được đặt ở bên cạnh thang máy của mỗi tầng. Các nhà thầu sẽ sử dụng nhà vệ sinh được Khách Thuê và Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà thu xếp.

Bộ phận vệ sinh của tòa nhà sẽ chịu trách nhiệm lau chùi khu vực công cộng, toilet, thay giấy vệ sinh, nước rửa tay….trong suốt giờ làm việc hành chính.

Không tắm rửa, giặt đồ, hoặc cất giữ những vật dụng cá nhân trong các nhà vệ sinh. Mọi người có trách nhiệm giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng. Không đổ hóa chất hoặc những sản phẩm không được phép khác vào các bồn rửa.

9.5 Hệ thống ánh sáng

Đèn thoát hiểm được lắp đặt ở các cửa thoát hiểm và bên trong cầu thang thoát hiểm. Nếu Khách Thuê muốn lắp thêm các đèn khẩn cấp bên trong khu vực thuê, Khách Thuê phải chịu chi phí lắp đặt, và việc lắp đặt, chọn nhà thầu phải được sự đồng ý của Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà.

Khách Thuê nên kiểm soát việc sử dụng đèn trong khu vực thuê của mình. Chúng tôi sẽ tính chi phí sử dụng điện dựa trên mức tiêu thụ thực tế được căn cứ tại đồng hồ điện lắp đặt ở mỗi tầng.

Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà sẽ kiểm sóat đèn chiếu sáng tại các khu vực công cộng, và việc mở/tắt đèn sẽ dựa theo giờ làm việc thông thường của tòa nhà. 

10. BÃI ĐẬU XE

Xin vui lòng tuân theo nội quy và quy định của bãi đậu xe khi đậu xe trong tòa nhà. Bộ phận bảo vệ sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn lưu thông (đi bộ, xe máy, xe hơi, hoặc phương tiện khác) để bảo đảm sự an toàn cần thiết.

Bãi đậu xe tại tầng hầm dành cho xe hơi, xe gắn máy, xe đạp. Các Khách Thuê nên lập danh sách các nhân viên của mình gửi về cho Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà để làm thẻ giữ xe.

11. VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

Tất cả việc vận chuyển hàng hóa ra vào tòa nhà phải đăng kí trước thời gian vận chuyển, số lượng hàng hoá, và sẽ được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà và bộ phận bảo vệ (Biểu mẫu đăng ký vận chuyển hàng hoá được đính kèm sau cuốn sổ tay này). Việc vận chuyển phải nằm trong những khu vực được cho phép. Để bảo quản chất lượng nền nhà, mọi vật tư xây dựng, hàng hóa cồng kềnh được đưa ra vào tòa nhà phải được vận chuyển bằng xe đẩy gắn bánh cao su. 

Tài xế vận chuyển hàng hóa của Khách Thuê phải có giấy đề nghị vận chuyển hàng hóa được Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà duyệt mới được phép lưu thông trong các khu vực thuộc tòa nhà.

Tất cả tài xế phải tuân theo sự hướng dẫn của bộ phận bảo vệ khi lưu thông trong tòa nhà. Phương tiện đi lại không được đậu ở những vị trí gây cản trở lưu thông trong bất kỳ trường hợp nào để đảm bảo mọi lối đi được thông thoáng trong trường hợp khẩn cấp.  


12. GIẢM BỚT TIẾNG ỒN

Mọi tiếng ồn trong khu vực thuê phải được kiểm soát để tránh gây ảnh hưởng đến các khu vực công cộng. Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà đề nghị Khách Thuê phải tuân theo nội quy của tòa nhà nhằm hướng đến sự hợp tác tốt đẹp trong môi trường làm việc chung.

13. DỊCH VỤ BẢO HIỂM

Chủ Đầu Tư đã mua bảo hiểm phần xây dựng cơ bản và các trang thiết bị do Chủ Đầu Tư lắp đặt trong tòa nhà để đề phòng trường hợp bị hư hại, hoặc bị phá hỏng. Do đó, Khách Thuê cần phải tránh bất cứ một hành động nào gây ảnh hưởng đến hiệu lực bảo hiểm của tòa nhà. Khách Thuê sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do vi phạm những điều khoản của hợp đồng bảo hiểm do sự bất cẩn của mình. Khách Thuê sẽ phải thanh toán các khoản chi phí phát sinh này, cộng thêm 10% phí quản lý.

14. TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

14.1 Cháy nổ

· Giữ bình tĩnh khi bạn phát hiện bất kỳ trường hợp cháy nổ nào. 

· Nhấn nút báo cháy ở khu vực gần nhất để báo động. 

· Thông báo bộ phận bảo vệ gần nhất hay nhân viên quản lý gần nhất (nếu có thể) vị trí chính xác của hỏa hoạn và gọi 114 cho đội phòng cháy chữa cháy.

· Cố gắng dập tắt lửa bằng vòi nước hoặc bình chữa cháy cho đến khi có người đến hỗ trợ.

· Trong trường hợp hỏa hoạn liên quan tới các thiết bị điện, nên sử dụng bình chữa lửa CO2 gần nhất (TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG NƯỚC).

· Nếu hỏa hoạn nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, bạn phải rời khỏi tòa nhà ngay lập tức bằng cầu thang bộ gần nhất, hoặc lối thoát hiểm.

· Nếu việc sơ tán là cần thiết, phải tắt hết các hệ thống điện, và phải bảo đảm các cửa ra vào được đóng chặt trước khi sơ tán.

· Không được sử dụng thang máy trong trường hợp sơ tán.

Cần lưu ý các đề phòng hỏa hoạn sau đây:

· Nắm rõ sơ đồ thoát hiểm, làm quen với các lối thoát hiểm gần nhất và cầu thang bộ.

· Làm quen với các khu vực xung quanh tòa nhà.

· Làm quen với vị trí của các công tắc báo động hỏa hoạn, vòi nước chữa cháy, và bình chữa cháy.

· Không được sử dụng quá tải dòng điện. Nếu Khách Thuê muốn lắp đặt thêm bất kỳ thiết bị điện nào, Khách Thuê phải liên hệ trước với Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà.

· Tất cả các thiết bị sử dụng điện như: ấm nấu nước, ……. nên được tắt nếu không sử dụng. 

· Không được lưu trữ các hàng hóa nguy hiểm, hoặc các chất lỏng có thể gây cháy nổ trong khu vực thuê.

· Tất cả các lối thoát hiểm và nơi đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy phải được thông thoáng, không bị cản trở.  

Các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy được đính kèm sau cuốn sổ tay này để tham khảo. 

14.2 Trường hợp mất điện

· Khi xảy ra sự cố mất điện, Khách Thuê cần thông báo cho bộ phận bảo vệ hoặc nhân viên quản lý gần nhất về nơi xảy ra sự cố. 

· Giữ bình tĩnh và ở yên tại khu vực xảy ra sự cố để có thể báo cáo hiện trạng. Không được thử bất kỳ phản ứng hóa học nào nhằm mục đích thắp sáng lại tại khu vực mất điện. Nếu muốn rời khỏi khu vực đang xảy ra sự cố mất điện, phải đóng hết các cửa ra vào và phải cố gắng bảo đảm không có bất kỳ sự phát cháy nào trước khi rời khỏi khu vực mất điện.

· Chỉ sử dụng cầu thang thoát hiểm trong trường hợp sơ tán, hoặc theo hướng dẫn của bộ phận bảo vệ. Đèn khẩn cấp sẽ được cung cấp ở các cầu thang thoát hiểm.

14.3 Trường hợp bão lớn

· Khách Thuê nên thông báo với bộ phận bảo vệ hoặc nhân viên quản lý vị trí xung quanh khu vực thuê có khả năng bị hư hại nếu như có bão lớn xảy ra.

· Bảo đảm tất cả các cửa sổ đều được đóng chặt và an toàn.

· Sửa chữa hoặc thay thế tất cả các vật dụng bị hư hỏng do bão gây ra.

14.4 Trường hợp lũ lụt

· Khách Thuê nên thông báo với bộ phận bảo vệ hoặc nhân viên quản lý vị trí ngập nước nếu như Khách Thuê phát hiện tình trạng này.

· Nếu nước ngập ở những khu vực lân cận khu vực thuê, Khách Thuê cũng nên lưu ý để đề phòng và bảo vệ tài sản của mình.

· Đóng tất cả các cửa chính và cửa sổ để tránh nước tràn vào.

· Nếu như việc sơ tán là cần thiết, bạn phải chắc chắn là tất cả các cửa ra vào phải được đóng an toàn, các thiết bị điện được tắt hết trước khi rời khỏi khu vực xảy ra ngập nước.

14.5 Tai nạn, trộm cắp, cướp giật, v.v.

· Nếu Khách Thuê phát hiện tai nạn, trộm cắp, cướp giật, ….. xảy ra trong tòa nhà, xin vui lòng thông báo tới bộ phận bảo vệ hoặc nhân viên quản lý gần nhất vị trí xảy ra các tình trạng trên.

· Phải bảo đảm giữ nguyên hiện trường trong khi chờ bộ phận bảo vệ hoặc cảnh sát tới.

· Giữ bình tĩnh và báo cáo lại toàn bộ sự việc đã xảy ra với bộ phận bảo vệ hoặc cảnh sát.

15. QUY ĐỊNH CHUNG

· Không được tạo ra bất kỳ sự thay đổi nào về cấu trúc hay bề mặt bên ngoài của tòa nhà.

· Không hút thuốc bên trong tòa nhà.

· Không được tự ý lắp đặt thêm máy điều hòa nhiệt độ.

· Khách Thuê không được có bất kỳ hành động nào làm ảnh hưởng đến hiệu lực bảo hiểm tòa nhà. Khách Thuê sẽ phải trả các chi phí phát sinh đối với bất kỳ thiệt hại nào do lỗi của mình gây ra.

· Không được để bất kỳ những vật nặng nào trong khu vực thuê trừ khi có sự đồng ý của Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà.

· Không được chất đồ đạc quá tải làm hư bề mặt sàn của khu vực thuê.

· Không được sử dụng thêm các cơ cấu điện phức tạp làm quá tải hệ thống điện trong khu vực thuê.

· Không được phép gây ra bất kỳ thiệt hại hay phiền nhiễu nào đối với Chủ Đầu Tư hoặc các khu vực thuê lân cận.

· Hệ thống ống nước chỉ sử dụng khi cần thiết, đúng với chức năng của nó. Không được bỏ bất kỳ vật lạ nào vào hệ thống này. Khách Thuê phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí cho việc gây thiệt hại đối với hệ thống này.

· Không được sử dụng hoặc gây cản trở hệ thống thang bộ thoát hiểm (trừ trường hợp cháy nổ hoặc khẩn cấp). Nếu cần sử dụng phải báo trước cho Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà biết.

· Không được sử dụng bất kỳ thiết bị âm thanh nào gây tiếng ồn ra bên ngoài khu vực thuê, trừ khi có sự đồng ý của Chủ Đầu Tư hoặc Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà.

· Không được sử dụng các máy móc gây rung, bức xạ điện hoặc nam châm gây ảnh hưởng ra bên ngoài khu vực thuê.

· Không được giữ vật nuôi trong tòa nhà.

· Không được mang sầu riêng hoặc vật nặng mùi vào tòa nhà.

· Không được sử dụng khu vực thuê vào các mục đích trái với những thỏa thuận trong hợp đồng thuê, trái với pháp luật và đạo đức xã hội.

· Không được tổ chức bất kỳ chương trình diễn tập nào trong tòa nhà.

· Không được phép đặt biển quảng cáo tại các khu vực công cộng của tòa nhà.

· Không được treo quần áo bên ngoài tòa nhà hay tại các khu vực công cộng.

· Không để rác ở các lối ra vào, cầu thang, hành lang, hay các khu vực công cộng của tòa nhà.

· Không lưu trữ các hàng hóa nguy hiểm dễ gây cháy nổ, các chất hóa học, hay các chất gây bào mòn bên trong tòa nhà.

· Không gây cản trở tại khu vực các thang máy hay các khu vực công cộng.

· Không được ở qua đêm, nấu ăn hay thực hiện những hoạt động không liên quan đến mục đích thuê.

· Không được phép vào tòa nhà trong tình trạng say rượu.

* Các quy định trên không thay thế hay hạn chế các quy định của Hợp Đồng Thuê Văn Phòng và Tài Liệu Hướng Dẫn – Thủ Tục Quy Định Cải Tạo Trang Trí Nội Thất.   

16. CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN THIẾT

· Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà:


Tầng 3, Tòa nhà INDOCHINA PARK TOWER.


…, Tp.HCM 


Điện thoại: (+84 8) 6288 4440 Fax (+84 8) 222 00 823
· Giám Đốc Quản lý Toà Nhà: 


……..

Trợ Lý Giám Đốc Toà Nhà

: 

……..

Kỹ Sư Trưởng: 




……..

· Bộ Phận Bảo Vệ tòa nhà: 



……..

· Bộ Phận Kĩ Thuật tòa nhà: 



……..

· Các số điện thoại khẩn cấp:

Chữa cháy  : 114

Cảnh sát     : 113

Cứu thương : 115


LỜI KẾT

----//----

Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà và Chủ Đầu Tư Toà Nhà Văn Phòng ABC hân hạnh chào đón Quý Khách Thuê đến với tòa nhà văn phòng của chúng tôi trong điều kiện tiện nghi và sự phục vụ tốt nhất.

Chúng tôi hy vọng Khách Thuê sẽ được đáp ứng đầy đủ các tiện nghi và dịch vụ trong tòa nhà văn phòng của chúng tôi. Mong Quý khách lưu ý các thông tin được nêu trong cuốn sổ tay này, xem đây là những hướng dẫn cần thiết phải tuân theo trong suốt quá trình hợp tác cùng chúng tôi tại tòa nhà. Chúng tôi mong rằng, những quy định trên sẽ phần nào giúp ích trong việc tạo nên một môi trường làm việc mang tính chuyên nghiệp và hợp tác hiệu quả giữa các Khách Thuê, người sử dụng tòa nhà, khách tham quan với Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà chúng tôi.









        VĂN PHÒNG QUẢN LÝ TÒA NHÀ

CÁC CÔNG TÁC VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ
QUI ĐỊNH VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN
1 Mục đích : 

+ Qui định việc vận hành và bảo trì hệ thống máy phát điện được biên soạn nhằm hướng dẫn nhân viên bộ phận kỹ thuật những vấn đề chủ yếu phải tuân thủ trong công việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy phát điện dự phòng để đảm bảo tình trạng sẵn sàng hoạt động của hệ thống máy phát khi mất điện lưới thành phố hoặc cần phải bảo trì các trang thiết bị tại phòng máy biến áp. 

+ Qui định này cũng được thiết lập nhằm mục đích làm cho việc vận hành, bảo dưỡng và bảo trì phù hợp với các qui định, hường dẫn của nhà sản xuất, nhà thầu lắp đặt, nhà thầu bảo trì và hiện trạng của hệ thống các trang thiết bị của cao ốc Saigon Sky Garden.

2 Phạm vi, trách nhiệm : 

+ Trưởng các ca trực chịu trách nhiệm chính về kiểm tra, vận hành, một số công việc bảo dưỡng hệ thống máy phát điện trong ca mình. Phối hợp với nhà thầu bảo trì máy phát điện trong việc sửa chữa khi có các hư hỏng đột xuất tại máy phát điện.

+ Trưởng ban bảo trì và nhóm bảo trì căn hộ chịu trách nhiệm về một số công việc bảo dưỡng các hệ thống phụ trợ như các bồn dầu, máy bơm dầu, hệ thống đường ống tiếp nhận và phân phối, các panel điều khiển máy bơm và hiển thị mức dầu, các bộ sạc tự động và ắc quy dự phòng. Giám sát và phối hợp với nhà thầu bảo trì về việc bảo trì định kỳ hàng tháng máy phát điện. Hỗ trợ nhân lực ca trực khi máy phát điện phải vận hành dài hơn 1 giờ.

+ Công ty Diethelm là nhà thầu bảo trì máy phát điện, họ chịu trách nhiệm về việc bảo trì định kỳ hàng tháng máy phát điện Cummins / Onan. Khi có hư hỏng về máy phát điện họ cũng là nhà thầu sửa chữa, nhưng chi phí về việc sửa chữa không bao gồm trong hợp đồng bảo trì.

+ Trưởng ban bảo trì có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện hợp đồng bảo trì của nhà thầu bảo trì. Các hồ sơ chính liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo trì phải được chuyển cho bộ phận hành chánh để theo dõi việc thanh toán chi phí, nhân viên hành chánh bộ phận kỹ thuật giữ lại một bản photocopy để chứng minh khi cần thiết.

3 Nội dung :
3.1 Đọc kỹ và chấp hành đúng các qui định vận hành và bảo trì đã được nêu trong tài liệu “Sổ tay vận hành Máy phát điện Cummins / Onan” do nhà sản xuất cung cấp. Bản tiếng Anh là bản chính thức và phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Bản tiếng Việt của Diethelm dịch thuật chỉ là để tham khảo vì không đúng kiểu máy và có sai sót trong dịch thuật

3.2 Khi máy hoạt động, nhân viên trực ca phải hiện diện tại phòng MSB để theo dõi hệ thống điện và hệ thống máy phát điện, không được bỏ vị trí khi máy phát điện đang hoạt động. Cứ mỗi 15 phút, nhân viên trực phải vào phòng máy, ghi các thông số trên panel điều khiển vào Phiếu theo dõi vận hành máy phát điện kiểm tra tổng quát xung quanh máy để có thể nghe tiếng động lạ hoặc nhìn thấy rò rỉ trên các hệ thống cấp nhiên liệu, bôi trơn,  làm mát.

3.3 Cửa phân ly giữa phòng đặt máy phát và phòng Main Switch Board phải luôn được đặt tình trạng khoá chặt để đề phòng cháy lan. Cấm hút thuốc hoặc có hành động gây ra cháy nổ tại khu vực máy phát điện, hầm chứa nhiên liệu, máy bơm nhiên liệu, đường ống, panel nhận nhiên liệu.

3.4 Phải giữ cho máy phát hoạt động trong giới hạn sau đây :

· Áp suất nhớt bôi trơn (nhớt 15W-40 tại 1070C) : 310 – 483 kPa.

· Nhiệt độ nhớt dưới 1200C.

· Nhiệt độ nước làm mát : 700 C ( 950C.

· Điện áp không dao động quá (10%.

· Cường độ dòng điện không vượt quá 1700 A.

· Công suất phát không vượt quá 1120 KW.

3.5 Tuyệt đối không được thay đổi các tham số đã được cài đặt trên panel điều khiển máy.

3.6 Khi có các sự cố máy phát khẩn cấp hoặc kiểm tra trên panel thấy các thông số vượt quá thông số dừng máy khẩn cấp (shutdown) do công ty Diethelm cung cấp thì phải nhấn nút đỏ trên panel điều khiển để dừng máy.

3.7 Khi bàn giao ca trực phải kiểm tra tình trạng nhiên liệu, nhớt bôi trơn, nước giải nhiệt, điện áp bình ắc qui, cũng như tất cả các rò rỉ khác nếu có và ghi vào phiếu ghi nhận trực ca Phòng máy phát và khu vực chung quanh phải được giữ luôn thông thoáng và sạch sẽ.

3.8 Phải bảo đảm tình trạng khô ráo và không rò rỉ tại khu vực hầm chứa nhiên liệu và hầm bơm nhiên liệu.

3.9 Báo ngay đến trưởng bộ phận kỹ thuật các hiện tượng bất thường của máy.

3.10 Việc đưa đón nhà thầu phụ và cách ứng xử phải tuân theo Qui định chung về quan hệ đối với nhà thầu phụ 

3.11 Việc tu bổ các kết cấu thép đặt ngoài trời của hệ thống máy phát điện thực hiện theo Hướng dẫn công việc bảo dưỡng các kết cấu thép đặt ngoài trời 

3.12 Việc ứng phó khi có xảy ra cháy tại khu vực máy phát điện, phòng biến áp, phòng MSB tuân thủ theo Hướng dẫn công việc trong trường hợp xảy ra cháy nổ 

3.13 Mỗi tuần, ca trực phải tiến hành bảo dưỡng máy phát điện. Chạy kiểm tra có tải trong vòng 30 phút để máy được bôi trơn và ngăn ngừa sự oxýt hóa các tiếp điểm điện.

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC VẬN HÀNH VÀ BẢ0 DƯỠNG
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI ĐIỆN

4 Mục đích : Hướng dẫn nhân viên trực ca bộ phận kỹ thuật vận hành và bảo dưỡng hệ thống phân phối điện đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn.

5 Phạm vi, trách nhiệm : 

+ Trưởng ca trực chịu trách nhiệm chính trong việc vận hành và bảo dưỡng hệ thống phân phối điện trong ca trực của mình.

4.1 Tóm tắt nguyên lý hệ thống phân phối điện:

+ Điện lưới thành phố lấy từ đường dây nổi trung thế 15 KV trên đường Lê Thánh Tôn xuống theo cáp ngầm (cột điện trung thế đối diện cổng chính) chạy dọc theo hành lang bên hông siêu thị vào phòng máy biến áp. Sau khi qua tủ đồng hồ đo đếm do Điện lực Sài gòn quản ly,ù nguồn trung thế được dẫn vào tủ trung thế do Siemens chế tạo với hệ thống DS 3 pha phối hợp cầu chì ống (cầu chì hợp bộ) để bảo vệ cho 2 máy biến áp phía sau.

+ 2 máy biến áp do công ty ABB Việt Nam chế tạo có công công suất 1000 KVA mỗi máy, dùng để hạ điện áp từ  15KV (hoặc 22KV) xuống 380/220 V. Mỗi máy biến áp sẽ cấp cho một tủ LV-MSB.

+ Mỗi tủ LV-MSB có một ACB 1600A có bảo vệ quá dòng và bảo vệ dòng rỉ, sau đó qua 2 MCCB 800A để cấp cho 2 tủ MSB phía sau. Trên mặt mỗi tủ có các đèn hiển thị pha, đồng hồ đo điện áp, cường độ, tần số, hệ số công suất cos ( và điện năng đã tiêu thụ.

+ Có 4 tủ MSB đặt tại phòng MSB, tủ LV-MSB-1 sẽ cấp nguồn cho MSB-1 & MSB-2, tủ LV-MSB-2 cấp nguồn cho MSB-3 & MSB-4.

+ Máy phát dự phòng do công ty Cummins/Onan chế tạo có công suất 1400KVA –380/220V- 50Hz được đặt tại phòng máy phát (Generator room). Hệ thống cảm biến được kết nối từ board điều khiển máy phát với rơ le PFR tại các tủ LV-MSB-1 & LV-MSB-2 để khởi động máy phát khi mất điện lưới, điện áp điện lưới giảm thấp quá 10% hoặc mất cân bằng pha vượt quá 5%.

+ Điện từ máy phát điện trước khi nối kết với MSB được đưa qua tủ Gen-set Control với ACB 2400A dùng để bảo vệ. Trên mặt tủ này cũng có các đèn hiển thị pha, đồng hồ đo điện áp, cường độ, tần số, công suất, hệ số công suất cos ( và thời gian chạy máy.

+ Tại 4 MSB khi điện lưới mất, sẽ được tự động chuyển qua dùng điện từ máy phát bởi 4 công tắc chuyển đổi tự động ATS 800A.

+ Các MSB này sẽ cấp cho các nhánh tiêu thụ qua các MSB gắn trên mỗi tủ (Xem bản danh mục các MCCB phòng MSB).

+ Khu vực căn hộ được phân phối theo các trục cáp thẳng đứng (riser) đánh số từ A(N tương ứng với các trục căn hộ từ 13(01. Hệ thống chiếu sáng và tiện ích công cộng được sử dụng chủ yếu trên trục cáp H (Xem bản các tủ điện thuộc riser H).

4.2 Nguyên tắc chung trong vận hành và bảo dưỡng hệ thống phân phối điện :

+ Phải nghiên cứu kỹ từ trước, nắm vững cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống cung cấp điện và các hệ thống liên quan đến sử dụng điện. Vì chỉ như thế mới có thể vận hành và bảo dưỡng đúng phương pháp và an toàn.

+ Thông thường, khi cần ngắt điện thì cắt các MCCB phụ tải trước, ngắt MCCB tổng sau. Khi mở điện thì mở MCCB tổng trước, mở các MCCB phụ tải sau. 

+ Xem xét cẩn thận, kỹ lưỡng để phát hiện các điểm bất thường và hư hỏng mới phát sinh.

+ Không đi một mình vào phòng máy biến áp. Phải hết sức cẩn thận khi kiểm tra khu vực này. Chỉ được phép thao tác tại khu vực trung thế khi được sự chấp thuận của trưởng bộ phận kỹ thuật hoặc trong trường hợp khẩn cấp.

+ Ghi lại trung thực và chính xác các thông số kỹ thuật.

+ Khi thấy có điểm gì bất thường phải ghi vào phiếu theo dõi, phiếu kiểm tra, sổ trực ca. Nếu thấy nghiêm trọng hoặc ngoài hiểu biết thì báo ngay tới trưởng bộ phận kỹ thuật.

+ Hồ sơ sau khi đã thực hiện xong phải được bàn giao giữa các ca trực hoặc bàn giao cho nhân viên hành chánh bộ phận lưu giữ.

4.3 Vận hành hệ thống phân phối điện :

+ Trưởng ca trực có trách nhiệm đi kiểm tra và ghi các thông số của hệ thống phân phối điện theo các hạng mục  trong Phiếu  ghi nhận trực ca + Khi điện áp lưới trung thế không ổn định, cao hơn 16 KV hoặc thấp hơn 14KV phải báo ngay tới trưởng bộ phận kỹ thuật và tăng cường chu kỳ kiểm tra điện áp trung và hạ thế lên mỗi giờ một lần.

+ Khi mất điện cục bộ thì thực hiện theo hướng dẫn công việc trong trường hợp mất điện 

+ Khi mất điện lưới toàn bộ, ca trực phải cấp thời trở về khu vực máy phát điện và thực hiện theo hướng dẫn công việc trong trường hợp mất điện, hướng dẫn công việc chuyển đổi ATS bằng tay, hướng dẫn công việc vận hành và bảo dưỡng hệ thống máy phát điện.

+ Khi có cháy nổ xảy ra thì phải cách ly hệ thống điện khu vực cháy nổ và lân cận ra khỏi hệ thống phân phối chính. Thực hiện theo hướng dẫn công việc trong trường hợp xảy ra cháy nổ 

+ Vào ngày 30 mỗi tháng, trưởng ca trực đi chung với nhân viên trực ca lần lượt đến tất cả các căn hộ, mở cửa riser để ghi điện năng tiêu thụ, đồng thời kiểm tra: đường cáp điện, đồng hồ điện năng, bên trong tủ kết nối, bên trong tủ phân phối xem có lỏng mối nối, cháy hay phát nhiệt. Ghi tất cả chỉ số điện vào Phiếu theo dõi điện năng tiêu thụ, kết quả kiểm tra vào Phiếu theo dõi tủ phân phối điện của căn hộ.

+ Các việc sửa chữa, hiệu chỉnh đã thực hiện thì ghi vào Phiếu sửa chữa, hiệu chỉnh tủ phân phối điện căn hộ 

4.4 Bảo dưỡng hệ thống phân phối điện :

+ Thực hiện mỗi tuần một lần theo lịch bảo dưỡng hàng tuần của của bộ phận kỹ thuật.

+ Các hạng mục thực hiện theo Phiếu bảo dưỡng hệ thống phân phối điện 

+ Dụng cụ, vật tư : máy hút bụi, chổi bông cỏ, cọ 5cm, giẻ khô sạch.

+ Không lau chùi các thiết bị khi đang có điện. 

+ Đối với các thiết bị phân phối chính tại phòng biến áp và phòng MSB, chủ yếu chỉ là làm vệ sinh các khu vực chung quanh thiết bị. Việc làm vệ sinh bên ngoài và bên trong thiết bị sẽ do nhà thầu chuyên môn thực hiện khi đã ngắt điện.
HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

6 Mục đích : 

+ Hướng dẫn nhân viên bộ phận kỹ thuật vận hành và bảo dưỡng hệ thống cấp nước đúng phương pháp và an toàn.

7 Phạm vi, trách nhiệm : 

+ Trưởng ca trực chịu trách nhiệm chính về việc kiểm tra và tình trạng vận hành của hệ thống nước cấp trong ca của mình.

+ Trưởng ca trực chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực việc bảo dưỡng hệ thống cấp nước theo lịch bảo dưỡng hàng tuần.

+ Trưởng ban bảo trì chịu trách nhiệm về việc tổ chức bảo trì định kỳ 6 tháng một lần hệ thống cấp nước.

8 Nội dung :
8.1 Tóm tắt nguyên lý hoạt động hệ thống cấp nước  :

+ Nước được lấy từ ống cái thành phố (150 qua ống nhánh (100, van khống chế trên lề đường Lý Tự Trọng  rồi vào đồng hồ đo lưu lượng (50. Sau đó, theo ống dẫn HiVP (75 dẫn xuống bồn chứa nổi bằng vật liệu composite đặt tại tầng hầm.

+ Đầu tiên nước được dẫn vào bồn chứa nước thô có dung tích hiệu dụng là 9m3. Sau đó, nhờ 2 máy bơm nước thô có công suất 3.7 kW, lưu tốc 0.3 m3/phút (chạy luôn phiên) đưa nước qua bộ lọc cát rồi vào bồn chứa nước lọc có dung tích hiệu dụng là 87m3.

+ Khi bồn chứa nước mái xuống tới mức thấp, nước sẽ được 2 máy bơm nước lọc có công suất 11kW, lưu lượng 0.6m3/phút (chạy luôn phiên) đưa nước cấp cho bồn chứa nổi bằng vật liệu composite đặt trên tầng mái, có dung tích hiệu dụng là 62m3 sử dụng cho cả sinh hoạt và chữa cháy.

+ Khi máy bơm nước lọc cấp cho bồn nước mái, thì đồng thời máy bơm định lượng Chlorine cũng hoạt động để cấp bổ sung Chlorine cho nước. Sao cho lượng Chlorine tự do trong nước tại đầu vòi dao động trong khoảng 0.2(0.5 ppm.

+ Từ bồn chứa nước mái, nước được chia làm 2 nhánh :

· Nhánh thứ nhất qua 2 bơm tăng áp (chạy luôn phiên) cấp nước cho các tầng từ 15(13.

· Nhánh thứ hai, theo đường ống (150 cấp cho các tầng từ 12 trở xuống. Tại tầng 12 nước được chia theo 13 nhánh đứng dọc theo riser cấp cho các căn hộ, tại đầu mỗi nhánh đứng có van khống chế (50 để sử dụng khi bảo trì. Tại tầng 7 có 13 van giảm áp (40 nhằm mục đích giảm áp lực nước cho các tầng phía dưới và cân bằng lưu lượng nước cho các tầng phía dưới và phía trên. Ngoài ra nhánh này cũng cấp nước thêm cho 2 nhánh đứng : một đi theo riser bên cạnh thang máy nhân viên cấp cho maid room các tầng và một số khu công cộng tầng 1 & 2, nhánh còn lại đi dọc theo các nhà rác từ tầng 15 đến tầng 2. Tại mỗi căn hộ có một van (25 để khống chế khi cần sửa chữa bên trong.

8.2 Các công việc thường xuyên trong ca trực :

+ Khi bàn giao ca trực, trưởng ca phải kiểm tra toàn bộ hệ thống cấp nước theo các hạng mục đã ghi trong Phiếu ghi nhận trực ca 

+ Sử dụng bộ test Chlorine do Công ty Sibata chế tạo với thuốc thử do công ty Kanto Chemical cung cấp. Cách sử dụng như sau :

· Tới vị trí thử qui định thứ 1 là vòi nước bồn rửa tay phòng thay đồ nhân viên nam, mở vòi nước cho chảy bỏ trong khoảng 3 phút.

· Cho nước chảy vào ống test có tiết diện hình chữ nhật tới mực 10 hoặc 20ml.

· Dùng ống nhỏ giọt nhỏ 3 giọt thuốc thử vào ống test , đậy nắp lại và lắc đều.

· Dùng khăn sạch lau khô bên ngoài rồi cho ống test vào khe chứa thứ 1 của bộ test.

· Cũng làm như trên với 2 vị trí qui định thứ 2 và 3 là vòi nước toilet tài xế và vòi nước rửa xe. Cho ống test vào các khe chứa thứ 2 và 3. 

· Tới vị trí có ánh sáng mặt trời hoặc là đèn huỳnh quang, chờ thuốc thử tác dụng từ 3(5 phút. Lấy các ống test ra khỏi bộ test và đặt theo thứ tự. Lần lượt đưa từng ống vào khe giữa của bộ test và đối chiếu với mức dộ màu có ở 2 khe bên cạnh. Đọc trị số trên vị trí có màu giống nhất và ghi vào Phiếu theo dõi nồng độ Chlorine nước cấp 

· Súc rửa sạch các ống test và lau khô bên ngoài, cho ống test vào các khe của bộ test. Cất bộ test vào hộp đựng và đưa về vị trí bảo quản cho lần sử dụng sau.

+ Lưu ý rằng phải hết sức cẩn thận và trung thực trong việc tiến hành kiểm tra nồng độ Chlorine nước cấp. Vì nếu nồng độ Chlorine quá thấp, sẽ không có tác dụng sát khuẩn. Ngược lại, nếu nồng độ quá cao sẽ có hại đối với sức khỏe người sử dụng.

+ Nồng độ Chlorine tự do trong nước theo hướng dẫn bảo trì của nhà thầu xây dựng là phải nằm trong khoảng 0.2(0.5 ppm.

+ Khi kết quả thử nồng độ Chlorine vượt ra ngoài khoảng 0.2(0.5 ppm thì phải báo cho trưởng bộ phận kỹ thuật biết để hiệu chỉnh bơm cấp chlorine. Trong trường hợp ngoài giờ hành chánh mà mức Chlorine cao hơn qui định, trưởng ca trực được quyền ngắt MCB cấp nguồn tại tủ điều khiển bơm Chlorine để tắt bơm cấp Chlorine. Nếu cao hơn 1.5 ppm thì phải báo ngay tới Ban giám đốc để có biện pháp xử lý.

+ Khi mức dung dịch Chlorine trong thùng chứa xuống thấp hơn vạch 40 lít thì phải pha thêm Chlorine. Cách pha như sau : 

· Phải thực hiện công việc với 2 người để đề phòng khi có tai nạn xảy ra và sử dụng đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất : kiếng bảo hộ, mặt nạ phòng độc, găng tay chống hóa chất, tạp dề và ủng cao su.

· Tính toán dung tích dung dịch Chlorine cần bổ sung : bồn có dung tích cho phép tối đa là 30 gallon (Mỹ) tức 113.4 lít, trên thành bồn đã có sẵn các vạch theo lít hoặc gallon. Căn cứ mức dung dịch còn lại tương ứng vối các vạch mà tính ra lượng Chlorine hạt cần dùng theo tỉ lệ 2 kg Chlorine hạt pha với 100 lít nước.

· Dùng cân đồng hồ để lấy lượng Chlorine hạt cần dùng.

· Tắt MCB cấp điện cho máy bơm định lượng gắn với nắp bồn.

· Nâng nắp bồn lên, chắt lấy phần nước trong của dung dịch còn lại trong bồn. Phần cặn cho qua túi vải để lấy hết cặn. Túi vải chứa cặn này cho vào bao ni lon dày và trong, cột chặt lại kèm với giấy bìa khổ 4x10 cm màu đỏ có in rõ “NGUY HIỂM! CẶN BỘT CLOR, ĐỪNG MỞ!” rồi chuyển qua nhà rác để bỏ.

· Bổ sung nước vào bồn tới vạch 80 lít, cho Chlorine hạt vào, chờ khảng 5 phút cho ngấm nước rồi dùng ống nước bằng nhựa cứng khuấy đều. 

· Bổ sung nước sạch vào cho đến vạch 110 lít. Chờ cho đến khi lắng hết cặn thì mở lại MCB cấp nguồn cho bơm. 

+ Khi điều kiện thời gian cho phép, ca trực phải tăng cường số lần kiểm tra các phòng máy bơm để có thể phát hiện sớm các hư hỏng hay trục trặc.

+ Khi nhận được các thông báo của nhân viên trực bộ phận bảo vệ tại phòng Fire control về sự báo lỗi của một thiết bị nào đó trong hệ thống cấp nước, các nhân viên trực ca phải về ngay các phòng máy bơm để kiểm tra và xử lý.

+ Khi có sự chuyển đổi giữa điện lưới và máy phát, phải về phòng máy bơm tầng hầm kiểm tra các mực nước trong bồn chứa trước khi nhấn nút màu vàng trên mặt tủ điều khiển máy bơm để reset.

+ Nhân viên trực ca phải có mặt trước khi giờ rửa ngược bồn lọc cát (2h30 sáng) 10 phút và theo dõi suốt quá trình, ghi nhận vào sổ trực ca tiến trình này.

8.3 Công việc bảo dưỡng hàng tuần :

8.3.1 Chuẩn bị :

* Dụng cụ :

+ Máy hút bụi.

+ Chổi bông cỏ.

+ Ky hốt rác.

+ Cọ sơn.

* Vật tư :

+ Giẻ sạch.

+ Sơn chống sét.

+ Miếng chùi màu xanh.

+ Dầu rửa Mỹ Hảo.

8.3.2 Thao tác :

+ Thực hiện theo lịch bảo dưỡng ca 3 hàng tuần của bộ phận kỹ thuật.

+ Các công việc thực hiện thao các hạng mục trong Phiếu bảo dưỡng hệ thống nước cấp hàng tuần.

+ Công việc chủ yếu là vệ sinh phòng ốc, kiểm tra tình trạng các trang thiết bị và tiến hành các công việc hiệu chỉnh hoặc sửa chữa nhỏ.

+

Vào tuần đầu tiên của tháng bảo trì phải tiến hành súc rửa bồn nước thô. Công việc cụ thể như sau :

· Kiểm tra rò rỉ ở thành và đáy bồn.

· Khóa van cấp nước thành phố vào bồn.

· Dùng chế độ Manual để bơm nước thô qua bồn nước lọc và chỉ giữ lại 25(30 cm nước.

· Ngắt MCCB tổng của tủ điều khiển máy bơm để bảo đảm an toàn về điện.

· Báo cho bộ phận bảo vệ biết trước khi vào bên trong bồn đổ có thể liên lạc khi cần thiết.

· Lưu ý rằng, khi đi đứng và thao tác bên trong bồn phải hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến các mối liên kết, sẽ có thể gây ra rò rỉ. Nhất là tại các khu vực lân cận bồn kế bên vì chúng đang tích đầy nước.

· Dùng miếng chùi rửa màu xanh kết hợp với nước còn lại trong bồn để làm sạch sẽ thành bồn chứa và các mảng cặn phèn bám trên đó.

· Vệ sinh sạch sẽ các cọc dò.

· Vệ sinh các miệng nhận, cấp và thoát của bồn.

· Mở van xả đáy với lưu lượng vừa phải để tránh tràn các miệng hứng nước thoát, kết hợp với việc vệ sinh phần đáy của bồn theo hướng từ các vách tới miệng xả đáy. Nếu các vị trí nào có cặn bám chặt thì dùng miếng chà màu xanh kết hợp dầu rửa Mỹ Hảo để làm sạch. Tuyệt đối không dùng các vật cứng hoặc giấy nhám vì có thể làm hư lớp bề mặt bóng láng của composite.

· Sau khi xả hết nước bên trong, dùng giẻ sạch làm vệ sinh lại phần đáy của bồn.

· Dùng vòi nước cấp từ bên ngoài rửa sơ nóc bên trong bồn.

· Mở van cấp nước thành phố với lưu lượng nhỏ để tráng sạch lại bồn.

· Khoá van xả đáy. Vệ sinh các lưới lọc của hố thu nước thoát.

· Vệ sinh bộ thông hơi và lưới lọc.

· Mở van nhận nước thành phố vào bồn.

· Mở lại MCCB tổng của tủ điều khiển máy bơm để bảo đảm an toàn về điện..

· Kiểm tra rò rỉ tại đáy bồn và thành bồn.

· Dùng giẻ sạch vệ sinh nóc bên trên bồn chứa.

8.4 Công việc bảo dưỡng định kỳ 6 tháng :

8.4.1 Chuẩn bị :

* Dụng cụ :

+ Đồng hồ đo điện đa năng.

+ Đồng hồ đo độ cách điện.

+ Đồng hồ đo áp suất chuẩn.

+ Bộ chìa khoá các cỡ.

+Tuốc nơ vít các cỡ.

+ Buùasu.

+ Cảo thép các cỡ.

+ Đèn pin.

+ Đèn sạc.

+ Thang nhỏ.

+ Tủ điện di động có ELCB.

+ Máy phun áp lực cao.

+ Ca múc nước.

Thao tác :

+ Các công việc bảo dưỡng bồn chứa thực hiện như sau :

· Tiến hành lần lượt trong 4 ngày theo thứ tự như sau : bồn chứa nước lọc số 1, bồn chứa nước lọc số 2, bồn chứa nước mái số 1, bồn chứa nước mái số 2.

· Trưởng ban bảo trì căn cứ trên kế hoạch bảo trì hàng năm của bộ phận kỹ thuật đã được dán tại bảng trực ca và tình hình công việc thực tế của bộ phận kỹ thuật tại thời điểm dự trù tiến hành để lập kế hoạch bảo dưỡng các bồn nước. Vì phải thực hiện trong 4 ngày nên ngày bắt đầu là thứ hai đầu tuần.

· Trưởng bộ phận kỹ thuật xem xét và gởi kế hoạch bảo dưỡng đến Ban giám đốc và bộ phận dịch vụ khách hàng 1 tuần trước khi dự định thực hiện để Ban giám đốc xét duyệt và thông báo đến khách hàng.

· Nhân viên trực ca đêm và ca sáng phải : cô lập bồn chứa từ cần bảo trì bằng cách khoá các van cấp nước vào bồn cần vệ sinh từ 5h00 sáng, khoá van van cổng thông giữa 2 bồn, khoá van nước cấp ra của bồn bên cạnh và đưa bồn cần vệ sinh về mức nước thấp nhất. Dùng chức năng Manual của bơm để tích đầy nước vào các bồn còn lại. Lưu ý, đưa về mực nước thấp nhất không có nghĩa là xả bỏ nước mà là dùng bơm để cấp cho các bồn chứa trên mái hoặc là cấp xuống cho khách hàng sử dụng. Khi mực nước còn lại trong bồn từ 25(30 cm thì khoá van nước cấp ra từ bồn và mở van nước cấp ra của bồn bên cạnh.

· Ngắt hết nguồn điện của các tủ điện hoặc máy bơm có liên quan đến bồn chứa đang bảo trì để bảo đảm an toàn về điện.

· Khi cần hoạt động các bơm để cấp nước cho tầng mái, thì tất cả những người đang làm việc trong bồn đều phải ra ngoài để bảo đảm an toàn.

· Kiểm tra thành bồn và đáy bồn để phát hiện các rò rỉ nếu có.

· Giữ mực nước trong bồn vào khoảng 25(30 cm, 03 nhân viên nhóm bảo dưỡng sẽ vào bên trong bồn và trưởng nhóm trực trên miệng bồn để giám sát an toàn.

· Lưu ý rằng, khi đi đứng và thao tác bên trong bồn phải hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến các mối liên kết, sẽ có thể gây ra rò rỉ. Nhất là tại các khu vực lân cận bồn kế bên vì chúng đang tích đầy nước.

· Thời gian tối đa để vệ sinh cho phần bên trong một bồn là 3 giờ để không làm ảnh hưởng tới sự phục vụ khách hàng.

· Dùng miếng chùi rửa màu xanh kết hợp với nước còn lại trong bồn để làm sạch sẽ thành bồn chứa và các mảng cặn phèn bám trên đó.

· Vệ sinh sạch sẽ các trụ đỡ phụ và các thanh thép không rỉ giằng đỡ bên trong.

· Vệ sinh sạch sẽ các cọc dò.

· Vệ sinh các miệng nhận, cấp, thoát và thông nhau của bồn.

· Mở van xả đáy với lưu lượng vừa phải để tránh tràn các miệng hứng nước thoát, kết hợp với việc vệ sinh phần đáy của bồn theo hướng từ các vách tới miệng xả đáy. Nếu các vị trí nào có cặn bám chặt thì dùng miếng chà màu xanh kết hợp dầu rửa Mỹ Hảo để làm sạch. Tuyệt đối không dùng các vật cứng hoặc giấy nhám vì có thể làm hư lớp bề mặt bóng láng của composite.

· Sau khi xả hết nước bên trong, dùng giẻ sạch làm vệ sinh lại phần đáy của bồn.

· Dùng vòi nước cấp từ bên ngoài rửa sơ nóc bên trong của bồn.

· Mở van thông giữa 2 bồn để với lưu lượng nhỏ để tráng sạch lại bồn.

· Khoá van xả đáy. Vệ sinh các lưới lọc của hố thu nước thoát.

· Vệ sinh các bộ thông hơi và lưới lọc.

· Mở van thông nhau với lưu lượng nhỏ (sao cho không dẫn cặn từ bồn chưa vệ sinh qua) để làm cân bằng mực nước giữa 2 bồn.

· Mở van nhận nước vào bồn.

· Mở lại nguồn điện của các tủ điện hoặc máy bơm có liên quan đến bồn chứa.

· Kiểm tra rò rỉ tại đáy bồn và thành bồn.

· Dùng giẻ sạch vệ sinh nóc bên trên bồn chứa.

· Khi 2 bồn đã cân bằng, mở các van thông nhau và van cấp từ bồn đã vệ sinh ra hết cỡ.

+ Các công việc bảo dưỡng tủ điện thực hiện như sau :

· Test rơ le chống rò ELR : nhấn nút test trên mặt rơ le ELR, sẽ ngắt điện MCCB tổng và co đèn led trên mặt ELR sẽ đỏ. Nhấn nút reset để tái lập trạng thái bình thường cho rơ le ELR, bật lại MCCB tổng để tái lập trạng thái bình thường.

· Test MCCB tổng : ngắt điện MCCB tổng, dùng chìa khóa mở cửa tủ điện. Ngắt điện các Motor circuit breaker bên dưới. Dùng kềm cách điện xoay cần MCCB tổng theo chiều kim đồng hồ để mở MCCB. Nhấn nút đỏ “push to trip” để thử. Nếu ngắt điện là tốt.

· Test  thử các Motor circuit breaker : dùng đầu vít thử điện gạt ngang theo chiều mũi tên trên khe có chữ Test trên mặt Motor circuit breaker , nếu ngắt điện là tốt. Bật cần gạt của Motor circuit breaker lên để tái lập trạng thái bình thường.

· Ngắt MCCB tổng cung cấp cho tủ.

· Dùng đồng hồ đo và bút thử điện kiểm tra để bảo đảm rằng phiá sau MCCB tổng không có điện.

· Kiểm tra các cọc dò, các mối nối và các công tắc chuyển đổi cọc dò.

· Kiểm tra siết chặt lại các mối nối dây.

· Dùng máy hút bụi vệ sinh bên ngoài tủ.

· Mở lại MCCB tổng, Dùng đồng hồ đo đa năng kiểm tra điện áp các pha và đối chiếu với đồng hồ trên mặt tủ điều khiển, nếu sai lệch thì hiệu chỉnh lại.

·  Dùng đồng hồ đo đa năng để kiểm tra và hiệu chỉnh các đồng hồ đo cường độ dòng điện.

+ Các công việc bảo dưỡng các máy bơm nước thực hiện như sau :

· Cho máy bơm vận hành theo chế độ manual.

· Kiểm tra có tiếng động lạ khác thường hay không.

· Kiểm tra độ nhỏ giọt phốt làm kín của bơm có nằm trong khoảng 5(10 giọt phút. Nếu không phải điều chỉnh cho đúng.

· Ngắt điện Motor circuit breaker.

· Đưa selector về vị trí Off.

· Khóa các van ở đường vào và đường ra.

· Dùng bạt nilon che phủ mô tơ.

· Tháo nắp kiểm tra, vệ sinh và kiểm tra tình trạng của van một chiều. Nếu mòn thì phải thay mới.

· Mở chụp bảo vệ khớp nối mềm truyền động.

· Đánh dấu vị trí, tháo các bulông giữ cao su giảm chấn của khớp nối mềm truyền động và kiểm tra độ hao mòn.

· Xoay bằng tay xem trục cánh quạt có trơn nhẹ hay không. Nếu bị kẹt hoặc nặng thì phải tháo guồng và trục bơm để kiểm tra.

· Xoay bằng tay trục mô tơ xem mô tơ có trơn nhẹ hay không. Nếu bị nặng thì phải tháo mô tơ kiểm tra trục và thay vòng bi.

· Đối với các vòng bi của mô tơ và bơm, yêu cầu phải thay mỡ bôi trơn mới mỗi năm một lần. Lượng mỡ bôi trơn chỉ được chiếm 1/3 khoảng trống. Vòng bi phải được thay thế 3 năm một lần.

· Lắp lại van một chiều và mở van phía trên để kiểm tra rò rỉ.

· Lắp lại các bulông giữ cao su giảm chấn của khớp nối mềm truyền động theo đúng vị trí ban đầu. Nếu có bất kỳ sự sửa chữa nào ở bơm hoặc mô tơ, phải kiểm tra độ đồng trục theo yêu cầu của nhà sản xuất : độ sai lệch khe hở dọc trục tối đa là 0.05mm, độ sai lệch giữa khe hở giữa 2 mặt đầu đối diện tối đa là 0.1mm, kiểm tra khe hở giữa 2 mặt đầu phải nằm trong khoảng 3(5mm.

· Dùng đồng hồ đo độ cách điện để kiểm tra độ cách điện của các cuộn dây với vỏ mô tơ. Theo yêu cầu của nhà sản xuất, độ cách điện tối thiểu phải đạt 1 M(.

· Lắp lại chụp bảo vệ khớp nối mềm truyền động.

· Kiểm tra tổng quát lại máy bơm và đường ống trước khi mở lại van ở đường nước vào.

· Mở điện Motor circuit breaker.

· Đưa selector về vị trí Manual và cho chạy bơm để kiểm tra.

· Kiểm tra đối chiếu giữa áp kế chuẩn và áp kế đang sử dụng. Nếu sai lệch quá 5% thì thay mới.

· Nếu quá trình chạy kiểm tra tốt thì đưa selector về vị trí Auto.

+ Các công việc bảo dưỡng các máy bơm chlorine thực hiện như sau :

· Ngắt điện MCB tại tủ điều khiển bơm Chlorine.

· Khóa van kết nối với đường ống bơm lên mái.

· Tháo rã bơm để kiểm tra.

· Nếu có phần nào hư hỏng thì tiến hành thay thế.

· Nếu hao mòn quá nhiều thì báo cho trưởng bộ phận biết để thay mới.

· Lắp lại bơm.

· Mở van kết nối, MCB và cho chạy thử.

+ Các công việc đã thực hiện phải được phản ánh trong Phiếu bảo dưỡng hệ thống nước cấp định kỳ 6 tháng 

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC
VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

9 Mục đích : 

+ Hướng dẫn nhân viên bộ phận kỹ thuật vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải đúng phương pháp và an toàn.

10 Phạm vi, trách nhiệm : 

+ Trưởng ca trực chịu trách nhiệm chính về việc kiểm tra và tình trạng vận hành của hệ thống xử lý nước thải trong ca của mình.

+ Trưởng ca trực chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực việc bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải theo lịch bảo dưỡng hàng tuần.

+ Trưởng ban bảo trì chịu trách nhiệm về việc tổ chức hút bùn tại bể chứa bùn mỗi tháng, bảo trì định kỳ 6 tháng một lần hệ thống xử lý nước thải. Kiểm tra công việc bảo dưỡng hàng tuần của ca trực.

11 Tài liệu tham khảo :
+ Thủ tục bảo trì dự phòng.

+ Thủ tục sửa chữa 

+ Qui định chung về quan hệ đối với nhà thầu phụ 

+ Qui định chung về vận hành và bảo trì thiết bị 

+ Qui định vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải.

+ Qui định chung về vận hành và bảo dưỡng hệ thống phân phối điện 

+ Hướng dẫn công việc vận hành và bảo dưỡng hệ thống phân phối điện 

+ Hướng dẫn công việc sửa chữa đột xuất.

+ Các tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa của nhà cung cấp thiết bị.

+ Các bản vẽ thi công và hoàn công của nhà thầu xây dựng.

+ Các tài liệu về an toàn điện và an toàn hóa chất.

12 Nội dung :
4.5 Tóm tắt nguyên lý hoạt động hệ thống xử lý nước thải cao ốc Sài gòn Sky Garden :

+ Toàn bộ nước thải từ các căn hộ và khu vực công công được tập trung về hầm nâng (Lift tank). Hầm này có nhiệm vụ tập trung nước thải tới một khối lượng nhất định để xử lý theo từng đợt. Trong hầm này có đặt một giỏ rác tại miệng vào để giữ lại các rác hoặc vật cứng lớn có thể gây kẹt hoặc  hư bơm.

+ Khi nước đã tích tới cao độ thiết kế của hầm nâng, máy bơm (2 bơm chạy luôn phiên) sẽ bơm nước thải sang hầm cân bằng (Equalizing tank). Tại dọc đáy hầm này có 2 hàng ống sục khí để cung cấp không khí cho nước thải, tạo điều kiện cho các vi khuẩn háo khí hoạt động và tiếp tục phân rã các khối phân. Khi nước thải đầy, máy bơm tại hầm cân bằng (2 bơm chạy luôn phiên) sẽ bơm nước thải sang hầm sục khí (Aeration tank).

+ Tại hầm sục khí, là nơi xử lý chính. Tại đáy hầm, 16 miệng phun có dạng hoa sen sẽ sục khí rất mạnh để tạo điều kiện cho các vi khuẩn háo khí hoạt động. Các váng nổi tạo ra trong quá trình này sẽ được các đầu phun nước hồi (từ hầm đặt bơm kiểm soát váng) làm ướt cho chìm xuống. Sau đó nước tự tràn theo máng qua hầm lắng cặn (Settling tank).

+ Tại hầm lắng cặn có các tấm inox chặn váng trôi từ hầm sục khí sang, các váng còn lại sẽ được bơm nổi hớt váng (Scum skimmer pump) bơm hồi trở lại hầm sục khí. Tại 2 đáy nhọn của hầm lắng cũng có 2 bơm hút cặn hoạt động theo nguyên tắc bơm bọt khí để hút cặn lắng cho trở lại hầm sục khí, chỉ có một nhánh T nhỏ đưa cặn lắng sang hầm chứa cặn (Digestive tank). Nước thải sau khi qua hầm lắng sẽ tràn theo máng dẫn sang hầm đặt bơm kiểm soát váng (Froth control pump sump) rồi tiếp tục tràn sang hầm xử lý Chorine (Chlorination tank).

+ Tại đáy hầm chứa cặn, 2 miệng phun có dạng hoa sen tiếp tục sục khí để xử lý, khi mực nước dâng cao sẽ được tràn sang bể lắng. Hàng tháng, bùn chứa tại hầm chứa cặn sẽ được bơm bùn (Sludge pump) bơm lên xe chứa của Công ty công trình Quận 1 để chuyển đi. 

+ Tại hầm xử lý Chlorine, bơm định lượng Chlorine (đặt tại phòng máy bơm tầng hầm) sẽ cấp Chlorine để diệt các vi khuẩn có hại trước khi thải nước ra cống thành phố. Nước từ hầm này sẽ tràn qua hầm thoát rồi tiếp tục thoát ra cống thành phố.

+ Vì cao độ tự tràn của hệ thống xử lý nước thải đã được thiết kế thấp hơn mực nước thành phố trong trường hợp có mưa, nên hầm thoát đã được gắn 2 bơm thoát và đường ống tự tràn đã được gắn van khóa. Hầm thoát hiện tại hoạt động theo chế độ bơm cưỡng bức.

4.6 Các công việc thường xuyên trong ca trực :

+ Hàng ngày, trưởng các ca trực phải kiểm tra hệ thống xử lý nước thải theo các hạng mục đã ghi trong Phiếu ghi nhận trực ca 
+ Mỗi ngày, ca sáng vệ sinh giỏ rác tại hầm nâng (Lift tank) vào lúc 6h00, rác thải cho vào bao nilon đen và chuyển về nhà rác. Mở bơm kiểm soát váng trong 15 phút và kiểm tra các họng phun tại bể sục khí (aeration tank), nếu tắc phải vệ sinh đầu phun hoặc là bộ lọc.

+ Khi mức dung dịch Chlorine trong thùng chứa xuống thấp hơn vạch 15 gallon thì phải pha thêm Chlorine. Cách pha như sau : 

· Phải thực hiện công việc với 2 người để đề phòng khi có tai nạn xảy ra và sử dụng đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc với hóa chất : kiếng bảo hộ, mặt nạ phòng độc, găng tay chống hóa chất, tạp dề và ủng cao su.

· Tính toán dung tích dung dịch Chlorine cần bổ sung : bồn có dung tích cho phép tối đa là 50 gallon (Mỹ) tức 189 lít (1gallon = 3.78 lít), trên thành bồn đã có sẵn các vạch theo gallon. Căn cứ mức dung dịch còn lại tương ứng vối các vạch mà tính ra lượng Chlorine hạt cần dùng theo tỉ lệ 2 kg Chlorine hạt pha với 100 lít nước.

· Dùng cân đồng hồ để lấy lượng Chlorine hạt cần dùng.

· Chuyển selector trên mặt tủ điều khiển cho máy bơm định lượng Chlorine (Hypo Chlorite Feed Pump) về vị trí Off, máy bơm này được gắn với nắp bồn chứa dung dịch Chlorine. Tắt MCB CB10 cấp điện cho máy bơm định lượng. Tắt MCB CB11 cấp điện cho máy khuấy Chorine (Hypo Chlorite Mixer).

· Nâng nắp bồn lên, chắt lấy phần nước trong của dung dịch còn lại trong bồn. Phần cặn cho qua túi vải để lấy hết cặn. Túi vải chứa cặn này cho vào bao ni lon dày và trong, cột chặt lại kèm với giấy bìa khổ 4x10 cm màu đỏ có in rõ “NGUY HIỂM! CẶN BỘT CLOR, ĐỪNG MỞ!” rồi chuyển qua nhà rác để bỏ.

· Bổ sung nước vào bồn tới vạch 35 gallon, cho Chlorine hạt vào, chờ khảng 5 phút cho ngấm nước rồi dùng ống nước bằng nhựa cứng khuấy đều. 

· Bổ sung nước sạch vào cho đến vạch 50 gallon, mở máy trộn bằng cách mở MCB CB11, chuyển selector HypoChlorite Mixer sang vị trí ON. Cho máy trộn chạy trong khoảng 10 phút. Chờ cho đến khi lắng hết cặn thì mở lại MCB CB10 và selector cấp nguồn cho bơm định lượng. 

+ Khi điều kiện thời gian cho phép, ca trực phải tăng cường số lần kiểm tra các phòng máy bơm để có thể phát hiện sớm các hư hỏng hay trục trặc.

+ Khi nhận được các thông báo của nhân viên trực bộ phận bảo vệ tại phòng Fire control về sự báo lỗi của một thiết bị nào đó trong hệ thống xử lý nước thải, các nhân viên trực ca phải về ngay các phòng máy bơm và khu vực hầm chứa nước thải để kiểm tra và xử lý.

4.7 Công việc bảo dưỡng hàng tuần :

4.7.1 Chuẩn bị :

* Dụng cụ :

+ Quạt thông gió.

+ Tủ điện di động có ELCB.

+ Đồng hồ đo điện đa năng.

+ Chìa khóa vòng miệng các cỡ.

+ Tưốc-nơ-vít các cỡ.

+ Móc mở nắp hầm.

+ Thang tre.

+ Đèn pin.

+ Đèn sạc.

+ Ống dẫn nước.

+ Nón bảo hộ.

+ Khẩu trang.

+ Dây an toàn.

+ Găng tay.

+ Rào chắn.

+ Biển báo.

+ Chổi tre.

+ Ky hốt rác.

+ Cọ sơn.

* Vật tư :

+ Giẻ sạch.

+ Sơn chống sét.

+ Dầu chống sét RP7.

+ Mỡ bôi trơn dùng cho vòng bi máy nén khí : Mobilplex 48.

+ Nhớt dùng cho máy nén khí : Mobil DTE OIL HH.

4.7.2 Thao tác :

+ Thực hiện theo lịch bảo dưỡng ca 3 hàng tuần của bộ phận kỹ thuật.

+ Các công việc thực hiện thao các hạng mục trong Phiếu bảo dưỡng hệ thống nước thải 

+ Công việc chủ yếu là vệ sinh, kiểm tra tình trạng các trang thiết bị, chống rỉ sét và tiến hành các công việc hiệu chỉnh hoặc sửa chữa nhỏ.

+ Các hộp điện nếu rỉ sét phải được sơn chống sét. Sau khi sửa chữa bên trong hầm hoặc tại khu vực lộ thiên thì tất cả các mối nối dây điện phải được bấm 

bằng đầu cốt rồi băng kín, hộp điện phải được bắt vít đầy đủ và làm kín các khe hở  bằng silicon để phòng ẩm. 

+ Đối với các hầm có máy bơm loại kéo lên được thì phải kéo máy bơm lên để vệ sinh và kiểm tra.

+ Các van một chiều phải được mở ra và vệ sinh. Nếu bị mòn bản lề và không còn kín khít nữa thì phải thay thế.

+ Các phao phải được vệ sinh sạch sẽ và kiểm tra tính năng hoạt động của từng phao.

+ Hầm nâng (Lift tank) và hầm cân bằng (Equalizing tank) có 3 phao, kiểm tra và chỉnh cao độ các phao (tính từ trần xuống điểm thấp nhất của phao) như sau:

· Phao dừng bơm : cách trần hầm 2.1 m.

· Phao chạy một bơm : cách trần hầm 1.2 m.

· Phao báo động mức cao và chạy cùng lúc hai bơm : cách trần hầm 0.7 m.

+ Hầm thoát (Effluent tank) có 4 phao, kiểm tra và chỉnh cao độ các phao như sau:

· Phao dừng bơm : cách trần hầm 2.1 m.

· Phao chạy một bơm : cách trần hầm 1.6 m.

· Phao chạy cùng lúc 2 bơm : cách trần hầm 1.1 m.

· Phao báo động mức cao và chạy cùng lúc hai bơm : cách trần hầm 0.6m.

+ Đối với hầm đặt bơm kiểm soát váng (Froth control pump sump) thì cao độ phao dừng bơm là cách trần 2.1m

+ Đối với hầm bơm nước thải tầng hầm thì phải bơm cạn nước và hốt hết bùn lắng.

+ Vào tuần cuối cùng của tháng bảo trì phải tiến hành thay nhớt cho các máy nén khí. Công việc cụ thể như sau :

· Chuyển selector về vị trí Off và tắt các MCB cấp nguồn cho máy nén khí.

· Dùng chìa khóa miệng 10 để tháo bu lông xả đáy và bu lông canh mực nhớt bên hông.

· Nhớt thải phải được đựng vào thùng có ghi chữ “NHỚT THẢI” trên thành, đậy kín và chuyển ngay qua nhà rác tầng trệt.

· Dùng chìa khóa 10 khóa bulông xả đáy.

· Dùng chìa khóa 11/16 inch mở bulông và châm nhớt Mobil DTH OIL HH vào cho đến khi thấy tràn tại vị trí lỗ bu lông canh mực nhớt. 

· Dùng chìa khoá 10 khoá bu lông canh mực nhớt lại.

· Dùng chìa khoá 11/16 inch khoá bu lông châm nhớt.

· Lưu ý rằng phải vặn bằng tay các bu lông vào chặt rồi mới dùng chìa khóa để siết để tránh làm trật và hư ren. Tuyệt đối cấm dùng mỏ lết hoặc kềm để mở hoặc siết bu lông vì dễ làm hư các cạnh đầu bu lông hoặc siết quá lực làm gãy bu lông hoặc cháy ren.

· Dùng súng bơm mỡ bò bơm mỡ bôi trơn Mobilplex 48 vào các núm bôi trơn.

· Mở MCB cấp nguồn và đưa các selector về vị trí hoạt động.

4.8 Công việc bảo dưỡng định kỳ 6 tháng :

4.8.1 Chuẩn bị :

* Dụng cụ :

+ Đồng hồ đo điện đa năng.

+ Đồng hồ đo độ cách điện.

+ Đồng hồ đo áp suất chuẩn.

+ Bộ chìa khoá các cỡ.

+Tuốc nơ vít các cỡ.

+ Buaù cao su.

+ Cảo thép các cỡ.

+ Đèn pin.

+ Đèn sạc.

+ Nón bảo hiểm.

+ Khẩu trang.

+ Găng tay.

+ Dây an toàn.

+ Rào chắn.

+ Biển báo.

+ Máy thông gió.

+ Máy bơm chìm.

+ Tủ điện di động có ELCB.

* Vật tư :

+ Miếng chà màu xanh.

+ Giẻ sạch.

+ Dầu rửa Mỹ Hảo.

Thao tác :

+ Công việc bảo dưỡng tủ điện xử lý nước thải Hydrex :

· Chuyển tất cả các seclector trên mặt tủ về trạng thái Off.

· Test MCCB tổng : Dùng chìa khóa mở cửa tủ điện. Ngắt điện các MCCB từ CB1(CB13, rồi ngắt MCCB tổng. Nhấn nút “push to trip” trên MCCB tổng để thử. Nếu ngắt điện là tốt. Đưa cần gạt MCCB tổng về vị trí Off rồi bật lên lại để reset.

· Test các MCCB CB1(CB9, CB12 : Ngắt điện MCCB tổng. Đưa cần gạt các MCCB CB1(CB9, CB12 về vị trí On. Lần lượt nhấn các nút “push to trip” trên mặt các MCCB để thử. Nếu ngắt điện là tốt. Đưa cần gạt về vị trí Off rồi bật lên lại để reset.

· Dùng đồng hồ đo và bút thử điện kiểm tra để bảo đảm rằng phiá sau MCCB tổng không có điện.

· Mở các đầu dây dẫn ra các thiết bị, dùng đồng hồ đo độ cách điện để đo trị số điện trở cách điện, trị số đo được không được dưới 50 M(. 

· Kiểm tra siết chặt lại các mối nối dây.

· Dùng máy hút bụi vệ sinh bên ngoài tủ.

· Mở MCCB tổng, dùng đồng hồ đo đa năng kiểm tra điện áp các pha và đối chiếu với đồng hồ trên mặt tủ điều khiển, nếu có sai lệch thì hiệu chỉnh lại.

· Dùng đồng hồ đo đa năng để kiểm tra và hiệu chỉnh đồng hồ đo cường độ dòng điện.

+ Công việc bảo dưỡng tủ điện điều khiển bơm nước thải hầm thoát khu vực xử lý nước thải :

· Chuyển tất cả các seclector trên mặt tủ về trạng thái Off.

· Ngắt MCB cấp nguồn tổng.

· Test Motor Circuit Breaker : dùng đầu vít thử điện gạt ngang theo chiều mũi tên trên khe có chữ Test trên mặt Motor circuit breaker , nếu ngắt điện là tốt. Bật cần gạt của Motor circuit breaker lên để tái lập trạng thái bình thường.

· Mở MCB tổng cung cấp cho tủ.

· Dùng đồng hồ đo và bút thử điện để bảo đảm rằng phiá sau MCB tổng không có điện.

· Mở các đầu dây dẫn ra các thiết bị, dùng đồng hồ đo độ cách điện để đo trị số điện trở cách điện, trị số đo được không được dưới 50 M(. 

· Kiểm tra siết chặt lại các mối nối dây.

· Dùng máy hút bụi vệ sinh bên ngoài tủ.

· Dùng đồng hồ đo đa năng để kiểm tra cường độ dòng điện hoạt động của các bơm.

+ Công việc bảo dưỡng tủ điện điều khiển bơm nước thải tầng hầm :

· Hiện tại, bơm nước thải sử dụng nguồn cung cấp tại tủ điều khiển bơm nước cấp và nước thải DBB-1P. Trong tương lai, các bơm nước thải sẽ được lắp đặt tủ điều khiển riêng biệt. Khi đó, phần bảo dưỡng sẽ được bổ sung vào tài liệu này.

· Ngắt MCCB tổng.

· Mở các đầu dây dẫn ra các thiết bị, dùng đồng hồ đo độ cách điện để đo trị số điện trở cách điện, trị số đo được không được dưới 50 M(. 

+ Công việc bảo dưỡng máy bơm chlorine và máy khuấy :

· Chuyển selector điều khiển máy bơm Hypochlorite feed pump và máy khuấy Hypochlorite Mixer về vị trí Off.

· Ngắt điện các MCCB CB10 & CB11 tại tủ điều khiển bơm Hydrex.

· Tháo rã bơm để kiểm tra.

· Nếu có phần nào hư hỏng thì tiến hành thay thế.

· Nếu hao mòn quá nhiều thì báo cho trưởng bộ phận biết để thay mới.

· Lắp lại bơm.

· Kiểm tra tính năng hoạt động của máy khuấy, phần nào bị sét rỉ thì sơn chống sét.

+ Công việc kiểm tra đồng hồ áp suất :

· Đối chiếu giữa đồng hồ áp suất chuẩn và đồng hồ đang hoạt động, nếu sai số lớn hơn 10% thì thay mới.

+ Công việc bảo dưỡng các máy nén khí :

· Ngắt các MCCB CB5, CB6, CB7.

· Tháo dây đai, cho mô tơ điện chạy không tải trong thời gian ngắn để kiểm tra có tiếng động lạ hay không. Nếu có, phải kiểm tra lại bánh đai và vòng bi. Nếu bánh đai bị rơ thì siết chặt lại, nếu vòng bi bị rơ thì thay mới.

· Lắp dây đai lại, cho máy chạy. Nếu có tiếng động lạ phải kiểm tra vị trí bị lỏng hay hư hỏng để điều chỉnh hoặc sửa chữa.

+ Công việc bảo dưỡng máy bơm hớt váng :

· Dùng chức năng Manual bơm cạn hầm nâng và hầm cân bằng.

· Dùng bơm chìm bơm cạn hầm lắng cặn.

· Ngắt MCCB tổng của các tủ Hydrex va 

· Lắp tấm đế thép để làm sàn công tác.

· Tháo phần bơm lên khỏi hầm.

· Tháo guồng bơm ra để vệ sinh.

· Lắp lại bơm, cho chạy thử để kiểm tra chiều quay.

+ Công việc bảo dưỡng van tràn :

· Dùng tay quay vòng xoay van tới vị trí mở tối đa, rồi quay để đóng hết lại. Nếu nặng hoặc kẹt thì phải tháo van ra để vệ sinh và bôi trơn.

HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA VÀ THÔNG GIÓ
13 Mục đích : 

+ Hướng dẫn nhân viên bảo dưỡng hệ thống diều hòa và thông gió thuộc bộ phận kỹ thuật thực hiện tốt công việc của mình nhằm bảo đảm tình trạng hoạt động tốt của máy móc và phát hiện sớm các hư hỏng nếu có để có biện pháp hiệu chỉnh, sửa chữa thích hợp.

14 Phạm vi, trách nhiệm : 

+ Hướng dẫn này có tác động chính trên nhóm bảo trì hệ thống điều hòa và thông gió thuộc bộ phận kỹ thuật khi thực hiện công tác bảo dưỡng tại khu vực căn hộ và khu vực công cộng có ảnh hưởng đến sinh hoạt của khách hàng.

+ Trưởng ban bảo trì có trách nhiệm điều hành và theo dõi công việc bảo dưỡng máy lạnh.

15 Tài liệu tham khảo :
+ QP9-T-1 Thủ tục bảo trì dự phòng.

+ QP9-T-2 Thủ tục sửa chữa.

+ QI9-T-74 Hướng dẫn nguyên tắc ra vào phòng khách của bộ phận kỹ thuật.

+ QI9-H-4  Hướng dẫn cách vào phòng khách của bộ phận house keeping.

+ Kế hoạch bảo dưỡng hệ thống điều hòa và thông gió.

+ Các tài liệu hướng dẫn lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng, bảo trì của nhà sản xuất.

+ Các bản vẽ thi công và hoàn công của hệ thống điều hoà và thông gió.

16 Nội dung :
16.1 Phiếu công tác :

+ Trưởng ban bảo trì căn cứ kế hoạch bảo dưỡng hệ thống điều hòa & thông gió do bộ phận kỹ thuật thiết lập đã được Ban giám đốc duyệt và hồi báo ý kiến của khách hàng (nếu có) từ bộ phận dịch vụ khách hàng để lập phiếu công tác cho nhân viên thuộc quyền thi hành nhiệm vụ.

4.9 Phiếu theo dõi bảo dưỡng hệ thống điều hòa và thông gió : 

+ Trưởng nhóm bảo trì hệ thống điều hòa và thông gió nhận Phiếu theo dõi bảo dưỡng hệ thống điều hòa và thông gió từ nhân viên hành chánh vào đầu giờ làm việc để cấp cho nhân viên thực hiện. 

+ Vào cuối giờ, trưởng nhóm nhận lại phiếu công tác và phiếu theo dõi bảo dưỡng từ nhân viên của mình để tiến hành kiểm tra và báo cáo lại với trưởng ban bảo trì. Sau đó chuyển cho nhân viên hành chánh của bộ phận lưu giữ.

4.10 Việc vào ra căn hộ :

+ Thực hiện theo hướng dẫn ra vào phòng khách của bộ phận kỹ thuật.

+ Vì công việc được tiến hành đồng thời với giờ phục vụ phòng của nhân viên bộ phận quản gia nên nhân viên kỹ thuật phải tuân thủ một số nguyên tắc sau :

· Phối hợp tốt để không ảnh hưởng đến công việc của nhân viên phục vụ phòng.

· Thời gian làm việc phải tranh thủ trong vòng 15 phút với căn hộ bình thường.

· Vì nhân viên phục vụ phòng là người chịu trách nhiệm chính về tài sản bên trong nên nhân viên bảo dưỡng chịu sự giám sát của họ và phải được sự xác nhận của họ là không vi phạm hoặc làm hư hỏng tài sản của khách khi làm việc trong phòng.

4.11 Thực hiện :

4.4.1 Chuẩn bị :

* Thiết bị :

+ Máy hút bụi.

+ Máy thổi bụi.

+ Thang 1m.

+ A/c remote

+ Cọ 5cm

+ Máng hứng nước

* Vật tư :

+ Dầu rửa Mỹ Hảo.

+ Dầu rửa Jif.

+ Miếng chùi màu xanh.

+ Giẻ lau sạch.

4.4.2 Thao tác : 

+ Ghi lại thông số trên mỗi A/c remote.

+ Mở tất cả các máy bằng điều hòa bằng A/c remote mang theo ở chế độ : cool - 250C - auto fan.

+ Vệ sinh các họng hút của máy thông gió tại powder room, bath room, toilet.

+ Mở tất cả các máy thông gió để kiểm tra tình trạng làm việc. Nếu bình thường thì trả lại tình trạng ban đầu của nó (đang tắt hoặc mở).

+ Kiểm tra tình trạng làm việc và vệ sinh của máy hút khói bếp. Nếu dơ thì báo cho nhân viên bộ phận quản gia.

+ Kiểm tra tình trạng hoạt động của tất cả các in-door và out-door unit : nghe tiếng động, kiểm tra lưu lượng gió, kiểm tra độ lạnh bằng tay, kiểm tra rò rỉ nước. Nếu có gì bất thường thì báo ngay cho trưởng ban bảo trì bằng intercom (phải xin phép nếu có khách ở nhà).

+ Làm vệ sinh các máy điều hòa không khí theo thứ tự sau : Living room, Children bedroom (1&2), Master bedroom.

+ Các bước làm việc cụ thể cho mỗi máy điều hòa 2 khối loại treo tường như sau :

a) Tắt máy bằng remote control.

b) Dùng thang lên mở mặt nạ dàn lạnh (in-door unit) : bấm 2 nút hoặc ấn vào mặt nạ máy (hai bên hông máy).

c) Rút 2 lưới lọc bụi của máy ra.

d) Dùng máy hút bụi hút trên bề mặt lưới lọc (nếu lưới lọc quá dơ, dùng cọ và dầu rửa Mỹ Hảo rửa sạch và lau khô).

e) Kiểm tra bề mặt và các khe của dàn lạnh, nếu dơ dùng cọ với máng hứng để vệ sinh. Trừơng hợp dàn quá dơ thì ghi vào phiếu theo dõi để trưởng nhóm có biện pháp sử lý sau.

f) Dùng giẻ ướt vắt khô lau mặt trong của máy, lắp 2 lựơc vào, đậy mặt nạ máy lại, lau toàn bộ vỏ dàn lạnh. Nếu có các điểm ố vàng dùng miếng chùi màu xanh và dầu rửa Jif để làm sạch.

g) Dùng máy thổi thổi với ống nối để thổi sạch các khe trao đổi nhiệt của dàn nóng (out-door unit). Dùng giẻ ướt vắt khô lau sạch vỏ dàn nóng.

h) Dùng remote control mang theo mở máy chạy.

i) Kiểm tra lại tòan bộ máy : 

· Dàn lạnh : Máy hoạt động êm không có tiếng kêu lạ, không rỉ nứơc, không đóng băng. Gió thổi ra lạnh, không có hơi sương, không mùi lạ.

· Out door : Máy họat động êm, không có tiếng động lạ.

j) Trường hợp máy chạy bất thường, mà không có khả năng hoặc không đủ thời gian để sử lý thì báo ngay đến trưởng ban bảo trì.

k) Dùng remote của khách để trả lại tình trạng cài đặt ban đầu của máy :

· Nếu trước đó là Off, thì dùng remote của khách để tắt máy.

· Nếu là ON, thì dùng remote của khách để tắt rồi mở máy.

· Nếu trước đó khách có set timer thì phải dùng đúng remote của khách, nhấn nút set khôi phục lại chế độ timer (đối chiếu với các ghi chú ban đầu).

l) Sau khi bảo dưỡng xong, đánh dấu các hạng mục đã làm và các ghi chú vào phiếu bảo dưỡng định kỳ.

+ Đối với loại máy âm trần :

· Dàn nóng vệ sinh như loại máy treo tường.

· Dàn lạnh thì làm vệ sinh các lưới lọc, họng hút, họng thổi.

+ Đối với loại máy đứng và cửa sổ các bước nói chung giống loại treo tường.

4.12 Báo cáo kết quả :

+ Thực hiện theo thủ tục bảo trì dự phòng.

4.13 Kiểm tra, đánh giá : 

+ Thực hiện theo thủ tục bảo trì dự phòng.

4.14 Thống kê : 

+ Thực hiện theo thủ tục bảo trì dự phòng.

4.15 Lưu hồ sơ :

+ Thực hiện theo thủ tục bảo trì dự phòng.

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC SỬA CHỮA MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

17 Mục đích : Hướng dẫn nhân viên bộ phận kỹ thuật sửa chữa máy điều hòa không khí nhanh chóng, hiệu quả. Ngăn ngừa các hư hỏng lớn hơn.

18 Phạm vi, trách nhiệm : Hướng dẫn này có tác động đến toàn bộ các nhân viên bộ phận kỹ thuật có tham gia việc sửa chữa máy điều hòa không khí. Trưởng ban bảo trì,ø trưởng nhóm bảo trì hệ thống điều hòa và thông gió, trưởng các ca trực là những người có trách nhiệm chủ yếu trong việc sửa chữa máy điều hòa không khí.

19 Tài liệu tham khảo :
+ Thủ tục bảo trì dự phòng.

+ Thủ tục sửa chữa.

+ Hướng dẫn nguyên tắc ra vào phòng khách của bộ phận kỹ thuật QI9-T74.

+ Mẫu phiếu theo dõi sửa chữa máy điều hòa không khí QF-I9-T-66ù.

+ Các tài liệu hướng dẫn lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng, bảo trì của nhà sản xuất.

+ Các bản vẽ thi công và hoàn công của hệ thống điều hoà và thông gió.

20 Nội dung :
4.16 Phiếu theo dõi sửa chữa máy điều hòa không khí :

+ Khi sửa chữa máy điều hòa không khí, trưởng ca thực hiện phải ghi lại các hiện tượng, chẩn đoán nguyên nhân và các thao tác đã thực hiện vào phiếu theo dõi sửa chữa máy điều hòa không khí QF-I9-T-66ù.

+ Nhân viên hành chánh bộ phận kỹ thuật có trách nhiệm lưu hồ sơ này thành từng tầng và từng phòng để tiện kiểm tra.

4.17 Việc vào ra căn hộ :

+ Thực hiện theo hướng dẫn ra vào phòng khách của bộ phận kỹ thuật 

4.18 Thực hiện :

4.2.1 Chuẩn bị :

* Thiết bị :

+ Đồng hồ đa năng.

+ Đồng hồ đo áp suất.

+ Thang 1m.

+ Tuốc-nơ-vít các cỡ.

+ Vít thử điện.

* Vật tư :

+ Giẻ lau sạch.

+ Ống cách nhiệt.

+ Băng keo quấn ống

+ Si-mi-li quấn ống.

4.4.2 Thao tác : 

	TT
	Hiện tượng
	Nguyên nhân
	Cách xử lý

	A
	Rỉ nước
	
	

	1
	Rỉ nước trước miệng gió, mặt nạ hoặc lượng gió thổi ra có nước
	Dàn bị đóng băng do thiếu gas R-22 hoặc dàn lạnh bị dơ
	Báo ngay cho trưởng ban bảo trì.


	TT
	Hiện tượng
	Nguyên nhân
	Cách xử lý

	2
	Rỉ nước trước mặt nạ
	Do máng nước dơ, nghẹt đường ống thoát
	Vệ sinh máng nước và đường ống thoát

	
	
	Do co đường ống thoát bị cúp
	Tháo trunking và sửa lại co

	3
	Rỉ nước trước mặt nạ ở một góc của máy ngược với đường ống thoát
	Do máy bị lắp nghiêng không đúng cách
	Cân lại độ nghiêng của máy cho đúng

	4
	Rỉ nước mặt dưới của máy
	Do lớp cách nhiệt bọc ống sau lưng máy không tốt
	Cắt bỏ và thay lớp cách nhiệt. Băng lớp băng keo mới cho kín và cuốn lớp simili.

	5
	Rỉ nước theo trunking
	Do đường ống thoát không  có độ dốc ra ngoài làm nước đọng lại chỗ võng làm tươm nước hay bị nghẹt
	Sửa lại đường ống thoát cho có độ dốc và vệ sinh đường ống thoát

	
	
	Tươm nước đường ống gas : do ống cách nhiệt có chỗ hở.
	Dùng băng keo băng kín lại chỗ hở. Cuốn lại simili. Nếu lớp cách nhiệt hư thì cắt bỏ và thay mới.

	B
	Khối trong nhà ồn
	
	

	1
	Ồn bên motor quạt
	Bạc đạn khô dầu hoặc hư
	Tháo và thay bạc đạn

	2
	Ồn bên bạc đỡ
	Bạc đỡ cánh quạt hư
	Tháo thay mới

	3
	Quạt chạy ồn, rung
	Cánh quạt gãy
	Tháo thay mới

	4
	Quạt chạy ồn đều theo cánh quạt
	Máy hơi bị vặn
	+ Tháo chêm bạc đỡ cánh quạt cho có độ rơ nhẹ.

+ Nới nhẹ vít bắt đỡ cánh quạt cho có độ rơ nhẹ.

	5
	Ồn trên mặt nạ máy
	Vít lỏng hoặc mặt nạ đậy chưa vô ngàm
	Xiết lại vít hoặc đậy mặt nạ cho vô ngàm

	6
	Ồn trên khung máy
	Máy lắp không chắc chắn
	Kiểm tra sửa lại máy lắp cho chắc chắn

	C
	Khối ngoài nhà ồn
	
	

	1
	Rung cả khối
	Đế bê tông bị tróc ra khỏi sàn gạch tàu.
	Ngưng máy trét lại xi măng, khi khô thì mở máy lại.

	
	
	Vít cố định xuống đế bê tông bị lỏng
	Xiết lại

	
	Ồn tại quạt
	Bạc đạn bị mòn
	Thay mới

	TT
	Hiện tượng
	Nguyên nhân
	Cách xử lý

	
	Ồn tại compressor
	Copressor bị hư
	Báo ngay trưởng ban bảo trì

	D
	Máy không lạnh
	
	

	1
	
	Máy dơ
	Báo ngay trưởng ban bảo trì. Nếu ngoài giờ hành chánh, vệ sinh theo hướng dẫn bảo dưỡng máy lạnh rồi ghi vào sổ trực ca.

	2
	Máy thiếu gas
	Xì gas
	Báo ngay trưởng ban bảo trì để kiểm tra.

	3
	Compressor có tiếng ồn khi chạy hoặc ngưng
	Compressor hư
	Báo ngay trưởng ban bảo trì để thay mới

	4
	Compressor không chạy
	Compressor hư
	Báo ngay trưởng ban bảo trì để thay mới

	E
	Máy không hoạt động
	
	

	
	Máy  1Hp(2Hp
	
	

	1
	Dùng remote control mở máy không hoạt động
	Remote control hết pin
	Thay pin mới

	2
	Khối trong nhà hoạt động, phần outdoor  chỉ chạy quạt
	Compresor không hoạt động
	Kiểm tra các jack ghim. Nếu jack gim tốt, báo ngay cho trưởng ban bảo trì để kiểm tra

	
	Máy 3Hp(4Hp (1 pha)
	
	

	3
	Mở máy indoor hoạt động, remote báo check
	Kiểm tra relay
	Nếu hư, thay mới relay

	4
	Mở máy không hoạt động
	Kiểm tra cầu chì cấp nguồn điều khiển khối ngoài nhà
	Nếu đứt thì thay mới

	
	
	Kiểm tra các tiếp điểm
	Nếu lỏng thì xiết chặt lại

	
	Máy 3Hp( 4Hp (3pha)
	
	

	5
	Máy không hoạt động
	Kiểm tra nguồn của 3 pha. Kiểm tra các điểm nối
	Nếu lỏng thì xiết chặt lại

	
	
	Kiểm tra cầu chì cấp nguồn điều khiển
	Nếu đứt thì thay mới

	6
	Máy bị nhảy relay dòng (overload)
	Kiểm tra nguồn 3 pha. Kiểm tra các điểm nối
	Nếu lỏng thì xiết chặt lại

	
	
	Kiểm tra lại khởi động từ (contactor)
	Nếu hư thì thay mới


	TT
	Hiện tượng
	Nguyên nhân
	Cách xử lý

	
	
	Kiểm tra lại relay
	Nếu hư thì thay mới. Nếu không hư thì reset lại relay, khi máy hoạt động kiểm tra lại ampere (A) từng pha. Nếu có gì khác thường thì tắt máy và báo ngay cho trưởng ban bảo trì


HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG KHU VỰC THANG MÁY

21 Mục đích : 

+ Hướng dẫn nhân viên bộ phận kỹ thuật kiểm tra và bảo dưỡng thang máy đúng kỹ thuật, an toàn và đúng phạm vi cho phép.

22 Phạm vi, trách nhiệm : 

+ Trưởng ca trực chịu trách nhiệm chính về tình trạng hoạt động của thang máy trong ca trực của mình, tổ chức kiểm tra và bảo dưỡng thang máy theo các hạng mục qui định của bộ phận kỹ thuật. Tiếp đón và theo dõi việc sửa chữa đột xuất của Công ty Tự Động. Tổ chức cứu nạn cho khách hàng hoặc nhân viên bị kẹt trong thang máy khi thang máy bị mất điện.

+ Trưởng ban bảo trì chịu trách nhiệm giám sát nhân viên Công ty Tự Động đến bảo trì thang máy hàng tháng.

+ Công ty Tự Động là nhà thầu đã ký hợp đồng bảo trì định kỳ hàng tháng cho các thang máy của Cao ốc Saigon Sky Garden. Việc sửa chữa thang máy cũng do họ tiến hành nhưng chi phí được thỏa thuận và tính riêng.

23 Tài liệu tham khảo :
+ Thủ tục bảo trì dự phòng 

+ Thủ tục sửa chữa 

+ Qui định chung về quan hệ đối với nhà thầu phụ 

+ Hướng dẫn công việc sửa chữa đột xuất 

+ Các tài liệu lắp đặt, vận hành và bảo trì do nhà sản xuất cung cấp.

+ Hướng dẫn về cứu nạn thang máy của Công ty Tự Động.

24 Nội dung :
4.19 Việc kiểm tra, bảo dưỡng hàng ngày :

+ Thực hiện vào ca 3 hàng ngày từ 3h00(5h00 sáng.

+ Kiểm tra tuần tự từng thang một để tránh trở ngại cho khách khi cần di chuyển.

+ Mọi công việc chỉ tiến hành bên trong buồng thang và phòng máy. Tuyệt đối cấm đi vào nóc thang hay có bất cứ điều chỉnh nào trên máy móc.

+ Các công việc cụ thể như sau :

· Kiểm tra đèn chiếu sáng trong cabin. Nếu bóng hư thì phải thay bóng mới.

· Kiểm tra quạt thông gió trong cabin có tiếng ồn lạ hoặc quá lớn.

· Một người cho thang chạy từ tầng thấp nhất đến cao nhất và ngược lại để kiểm tra xem có tiếng động lạ trong hệ dẫn động cơ khí. Người thứ hai ở tại phòng máy kiểm tra xem máy kéo có tiếng động lạ và cáp có bị tưa hay không.

· Cho thang chạy và dừng lại tại mỗi tầng để kiểm tra cửa đóng mở có êm nhẹ hay không, mức dừng tầng có đúng hay không, rãnh trượt có sạch sẽ hay không. Nếu dơ thì dùng cọ và máy hút bụi để làm vệ sinh cho sạch.

4.20 Việc kiểm tra, bảo dưỡng hàng tuần :

+ Thực hiện vào ca 3 ngày thứ 3 hàng tuần từ 23h00(2h00.

+ Ngoài các công việc như kiểm tra hàng ngày thì phải thực hiện thêm các công việc sau :

· Vệ sinh toàn bộ phòng máy thang máy, ngoại trừ các tủ điện và máy kéo.

· Đến mỗi tầng và nhấn các nút gọi thang khách xem 3 thang có được điều khiển liên thông với nhau hay không, tức là khi nhấn 1 nút gọi thang thì cả 3 nút gọi thang cùng chiều đều sáng.

4.21 Việc kiểm tra trong và sau khi Công ty Tự Động bảo trì :

+ Việc bảo trì của Công ty Tự Động được tiến hành theo lịch bảo trì được đính kèm với hợp đồng bảo trì. Công việc sẽ được tiến hành theo trình tự sau :

· Sáng thứ sáu : thang khách số 1.

· Chiều thứ sáu : thang khách số 2.

· Sáng thứ bảy : thang khách số 3.

· Sáng chủ nhật : thang nhân viên.

+ Người giám sát có trách nhiệm kiểm tra giấy công tác, thẻ nhân viên của người được cử đến bảo trì để bảo đảm là họ đến theo sự phân công của Công ty Tự Động, đưa đón và theo dõi suốt quá trình họ làm việc.

+ Khi bảo trì thang nào thì phải có biển báo “Lift in maintenance” đặt trước cửa thang đó tại tầng 1 và tầng đang làm việc để thông báo cho khách hàng.

+ Người giám sát chỉ kiểm tra, theo dõi các công việc và khu vực mà nhân viên Công ty Tự Động tiến hành, không can dự vào công việc của họ (Ví dụ : leo vào và đứng trên nóc cabin khi họ kiểm tra thang). Yêu cầu là nắm được tất cả trình tự công việc mà họ đã làm để có thể truy cứu về trách nhiệm khi cần thiết.

+ Sau khi nhân viên Công ty Tự Động thực hiện xong công việc, người giám sát phải kiểm tra :

· Hiệu năng sử dụng của các nút bấm có trong cabin thang máy mà khách hàng có thể sử dụng.

· Đèn chiếu sáng.

· Quạt thông gió.

· Thang di chuyển từ tầng thấp nhất đến tầng cao nhất và ngược lại mà không có tiếng động lạ.

· Cho thang chạy và dừng lại tại mỗi tầng để kiểm tra cửa đóng mở có êm nhẹ hay không, mức dừng tầng có đúng hay không.

· Đến mỗi tầng và nhấn các nút gọi thang khách xem 3 thang có được điều khiển liên thông với nhau hay không, tức là khi nhấn 1 nút gọi thang thì cả 3 nút gọi thang cùng chiều đều sáng.

+ Chỉ sau khi kiểm tra xong các điều kiện nêu trên thì mới đưa thang vào phục vụ trở lại và đưa nhân viên Công ty Tự Động ra về.

+ Sau nhân viên bảo trì thuộc Công ty Tự Động hoàn tất công việc bảo trì cả 4 thang. Người giám sát ghi ý kiến của mình và ký xác nhận vào phiếu công tác của họ. Một bản trả lại cho nhân viên bảo trì, bản kia chuyển cho nhân viên hành chánh bộ phận kỹ thuật.

+ Nhân viên hành chánh bộ phận kỹ thuật có trách nhiệm trình báo phiếu công tác này cho Trưởng bộ phận kỹ thuật xem xét. Sau đó, chuyển bản chính cho nhân viên cung tiêu bộ phận hành chánh để làm chứng từ thanh toán, chỉ giữ lại một bản sao vào hồ sơ bảo trì của bộ phận.
HƯỚNG DẪN AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Tại Tòa Nhà INDOCHINA PARK TOWER
1. LỐI THOÁT HIỂM

Làm quen với tất cả các lối thoát hiểm tại tầng thuê của Quý khách. Các lối thoát hiểm này đều được đánh dấu mũi tên chỉ lối rõ ràng gắn trên trần. Trong trường hợp khói gây cản trở Quý khách tiếp cận lối thoát hiểm, Quý khách hãy quan sát dấu mũi tên chỉ lối này.

2. NẾU PHÁT HIỆN CHÁY

Quý khách hãy dập tắt lửa ngay nếu có thể và báo cáo ngay lập tức cho Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà qua số điện thoại: ………………., hoặc đội chữa cháy 114. Nếu không thể, Quý khách hãy rời ngay khu vực xảy ra cháy bằng lối cầu thang bộ.

“Không Được Sử Dụng Thang Máy Trong Trường Hợp Cháy”

Nếu có cháy xảy ra bên ngoài phòng của Quý khách, làm cho Quý khách không thể rời khỏi phòng, Quý khách hãy đóng cửa để ngăn không cho lửa vào, và tiến hành các bước sau đây:

· Chèn chặt khăn ướt hoặc mền ướt ở chân cửa và các lối thông gió. Phải liên tục giữ chúng ướt.

· Trùm đầu mình bằng khăn ướt nếu như khói vẫn len vào phòng.

· Mở cửa sổ hoặc phá kính cửa sổ ngay nếu khói quá dày.

3. SƠ TÁN

Trong trường hợp cần phải sơ tán, Quý khách hãy thử độ nóng của cửa ra vào bằng lòng bàn tay của mình. Không nên mở cửa nếu tay cầm cửa quá nóng. Trong trường hợp cửa không nóng, hãy mở cẩn thận, sơ tán ngay và rời khỏi tòa nhà qua lối thang bộ. Nếu Quý khách thấy khói ở hành lang, hãy nhúng ướt khăn phủ lên đầu, và quấn sát quanh mặt của mình trước khi rời khỏi phòng.

Khi di chuyển, Quý khách hãy cúi người xuống càng thấp càng tốt, bò trên sàn nếu cần thiết và hướng đến lối thoát hiểm gần nhất.

Nếu lối thoát hiểm bị khóa, Quý khách hãy trở lại phòng của mình ngay, báo với bộ phận bảo 

vệ và thực hiện theo các bước được đề cập tại phần 2.

Trong mọi trường hợp, Quý khách phải cố gắng giữ bình tĩnh.

4. THÔNG TIN CHUNG

Hầu hết các rủi ro gây chết người xảy ra trong trường hợp hỏa hoạn là do ngộ độc khói hay hơi ga chứ không phải do phỏng. Do đó, Quý khách hãy cúi thấp người xuống sàn nếu như  Quý khách phát hiện thấy khói.

· Các thông tin và đề nghị nêu ra trong phần hướng dẫn này đã được soạn thảo từ nguồn tài liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tất cả các thông tin trên là hoàn toàn chính xác. Các hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy nêu trên nên được áp dụng tùy từng trường hợp cụ thể.
CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Tại Tòa Nhà Văn Phòng INDOCHINA PARK TOWER
SỐ 4 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU ĐA KAO QUẬN 1, Tp.HCM
Để bảo vệ tính mạng và tài sản, cũng như để duy trì an toàn trong tòa nhà, Quý khách cần chú ý tuân theo những quy định về phòng chống cháy sau đây:   

  Điều  1: Việc phòng chống và kịp thời phát hiện cháy là nghĩa vụ của tất cả nhân viên làm việc trong tòa nhà, cũng như của tất cả các khách ra vào tòa nhà.

Điều  2 : Không được phép nấu ăn trong tòa nhà.

Điều  3:

a. Các thiết bị điện và tỏa nhiệt có dung lượng lớn phải được trang bị kèm với các thiết bị chống quá tải, chống nóng, chống rò rỉ điện.

b. Sau giờ làm việc phải tắt toàn bộ đèn, quạt, và tất cả các máy móc, thiết bị dùng trong văn phòng như: máy in, máy photocopy, máy tính, …

c. Không được thay thế cầu chì bằng dây đồng.

d. Các dây điện của các thiết bị nên được cắm trực tiếp vào ổ cắm.

e. Không tồn trữ hay mang vào tòa nhà những hóa chất gây cháy nổ, phóng xạ, v.v.

f. Không được sửa xe dưới tầng hầm.

g. Không tồn trữ các vật dụng dễ cháy trong tòa nhà như: giấy vụn, v.v.

Điều 4:

Khi có cháy, phải báo ngay lập tức với bộ phận bảo vệ hay Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà theo số điện thoại: (+84 8) 6288 4440 Fax (+84 8) 222 00 823 hoặc đội chữa cháy 114. Sau đó, nhấn nút báo cháy (có thể tìm thấy ở tất cả các hành lang), rồi tìm cầu thang bộ gần nhất để thoát ra ngoài. 

Không nên sử dụng thang máy trong trường hợp cháy.
 AN NINH TÒA NHÀ INDOCHINA QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢO VỆ

SECURITY PROCEDURES

Tại INDOCHINA PARK TOWER / For INDOCHINA PARK TOWER
Nhà thầu : Công ty Bảo vệ “YUKI SEPRE”                                                                            

Contractor: “YUKI SEPRE”                                                                            
GHI NHẬN THÔNG TIN / RECORDING
Bộ phận / Department

Bảo vệ / Security 

Phạm vi công việc / Job Category
Bảo vệ / Security Guard  

Tiêu chuẩn / Standard

Ghi nhận và báo cáo tất cả các sự việc một cách đầy đủ và chính xác /              
To record and report incidents completely and accurately

· Đội ngủ bảo vệ sẽ được cấp sổ trực được lưu giữ tại các vị trí quy định trước như sau / The Security Team  

       is issued with logbooks at the designated positions:

1. Sổ tuần tra / Patrol Logbook 

2. Sổ trực sảnh chính / Main Lobby Post Logbook,  (kept at the main lobby) 

3. Sổ theo dõi khách hàng (Đặt tại quầy Lễ tân) / Visitors Logbook, (kept at the main lobby)
4. Sổ giao nhận bưu phẩm (Đặt tại quầy Lễ tân) / Parcels & Packages Logbooks, (kept at the main lobby) 

5. Sổ giao nhận hàng hóa( Đặt tại khu vực đỗ 
xe) / Good Delivery & Dispatch Logbook (kept at the car 
park lot) 

6. Sổ trực bãi xe ( Đặt tại bãi đậu xe) / Car park Lot Logbook, (kept at the car park lot) 

7. Sổ theo dõi thầu phụ ( Đặt tại bãi đậu xe) / Sub-contractor Logbook (kept at the car park lot) 

8. Sổ theo dõi xe ra vào (Đặt tại bãi đậu xe) / Vehicles Flow Logbook (kept at the car park lot) 

9. Sổ theo dõi máy quay (Đặt tại phòng điều khiển) / Camera Logbook (kept in the CCTV Room)  

10. Sổ đăng ký gọi điện thoại (Đặt tại phòng kỹ thuật) / Telephone call Logbook (kept in the CCTV Room) 

· Phải ghi chép đầy đủ và chính xác các sự việc bình thường / không bình thường hoặc các tai nạn xảy ra vào sổ trực / All events, usual / unusual occurrences and or incidents are to be recorded accurately and completely into the logbooks. 

· Sổ trực được lưu giữ ở phòng bảo vệ khi nhân viên hết ca trực. / Logbooks must be kept in the Security Office when the Security Guards go off duty 

· Trên Sổ trực phải có những thông tin sau / The logbooks must have the foll: 

(a) Tên của người trực ca / Name of security guard on duty 

(b) Ghi chép thông tin bằng viết mực / Entries must be made in ink 

(c) Đánh số trang / Pages are to be numbered
(d) Không được phép xé bất kỳ trang nào / No pages are to be torn out.
· Sổ trực là tài sản của Yuki Sepre/ Savills sẽ trả lại cho bộ phận Bảo vệ khi hết/ hoặc chấm dứt dịch vụ / They are the property of Yuki Sepre / Savills and must be returned to the Security department on completion / resignation or termination of service. 

· Những từ viết sai phải gạch chéo một cách sạch sẽ, gọn gang ký tên vào, sau đó viết lại chính xác / Incorrect entries must be neatly crossed out and initialed. A fresh entry is then made. 

· Mất sổ trực phải thông báo ngay lập tức  / Loss of the logbooks must be reported immediately. 

· Các đội trưởng bảo vệ phải kiểm tra sổ trực hàng ngày hàng ngày / The Security Team Leaders must view the logbooks daily.
GIẤY PHÉP MANG HÀNG HÓA RA NGOÀI / PACKAGE PASS
Bộ phận / Department

Bảo vệ / Security 

Phạm vi công việc / Job Category
Nhân viên Bảo vệ / Security Guard

Tiêu chuẩn / Standard

Phải thực hiện công tác này một cách chặt chẽ để ngăn chặn  trộm cắp / mất 
mát cho  UVN HOMEBASE / To perform this task diligently so as to prevent 
theft / losses to UVN HOMEBASE 

· Tất cả tài sản của UVN Homebase khi mang ra ngoài thì phải có giấy phép mang đồ ra cổng /                     All company’s properties leaving The UVN Homebase must be accompanied by a Package Pass.
· Nếu có nghi ngờ gì, phải báo cho Đội trưởng giải quyết. Nếu cần thiết Quản lý Tòa nhà sẽ xác nhận lại với người cấp giấy phép (Trưởng bộ phận) / If in doubt, Security Guard must refer the matter to the Security Team Leaders. If need be, the Building Manager will be informed to clarify with the issuer (Department Manager). 

· Thu lại các giấy phép mang đồ ra cổng để lưu trữ / Collect the Package Pass and keep it in file.

· Các giấy phép mang đồ ra cổng như sau sẽ không hợp lệ / The package pass is considered invalid under the foll:

(a) Những đồ vật mang ra không phù hợp với giấy phép ra cổng / What is written on it does not tally with the physical item .

(b) Giấy phép bị tẩy xóa hoặc sửa đổi / The package pass is altered or defaced. 

· Nếu phát hiện bất cứ trường hợp gian dối nào, phải giữ người mang hàng đó lại và tiến hành điểu tra, đồng thời tịch thu hàng hóa để làm chứng cớ / If foul play has been discovered, the employee must be detained and an investigation conducted. The item must be confiscated to serve as proof. 
PHÁT HIỆN CHÌA KHÓA ĐỂ QUÊN Ở CỬA / KEYS FOUND IN DOOR SLOT
Bộ phận / Department

Bảo vệ / Security 
Phạm vi công việc / Job Category

Nhân viên Bảo vệ / Security Guard
Tiêu chuẩn / Standard

Hành động tức thì để giữ gìn tài sản của khách thuê và của Công ty /



To take immediate action to safeguard the tenant and / or company’s 
property 

· Giữ chìa khóa nơi an toàn./ Keep the key in safe custody. 

· Nếu phát hiện chìa khóa bị để quên ở cửa phòng phải cho khách ngay lập tức, trả lại chìa khóa và đồng thời yêu cầu họ kiểm tra xem có mất gì không / If the key is found in the office’s doors, inform the tenant immediately. Return the key personally to the building users / tenant and ask them to check if there’s anything missing from their office.
· Nếu khách không có ở đó thì thông báo ngay cho Tổ trưởng bảo vệ. Khóa cửa lại để bảo đảm an toàn cho văn phòng / If the building users are not in, report the incident to the Security Team Leader. Lock the door after ensuring that the office is in-order. 

· Bàn giao chìa khóa lại cho Quản lý Tiện ích để trả lại cho đúng người / Hand the key over to the FM who will then contact the building users. 

· Lập biên bản báo cáo sự việc /  Make a report on the incident. 
VIỆC RA VÀO CỦA NHÂN VIÊN CỨU THƯƠNG VÀ CÔNG AN/XE CÔNG AN VÀ XE CỨU THƯƠNG / ENTRY OF POLICE AND MEDICAL PERSONNEL / VEHICLES INTO THE UVN HOMEBASE
    Bộ phận / Department


Bảo vệ /Security 

Phạm vi công việc / Job Category

Trưởng Bảo vệ / Giám sát Bảo vệ / Nhân viên Bảo vệ / Chief Security / 


Security Supervisor / Security Guard/

Tiêu chuẩn / Standard 


Tránh gây náo động cho nhân viên và khách của tòa nhà / To avoid creating 




an alarm which may upset the building users 

· Công an, nhân viên cứu thương/ xe công an và xe cứu thương vào trong khu vực tòa nhà thì phải kính đáo ví dụ như: không hụ còi… và phải đậu đúng nơi quy định / Local police authorities / medical personnel and vehicles are to enter the property in a discreet manner ie without siren etc. These vehicles are to be parked in designated spots – whenever practical. 

· Phải đi cùng họ đến đúng vị trí cần đến / All police and / or medical personnel are to be accompanied by security personnel.

· Chỉ có Quản lý Tiện ích/ Người có thẩm quyền của UVN mới được phép trao đổi với Công an. Yêu cầu nhân viên công an phải xuất trình thẻ công an trước khi thi hành nhiệm vụ / Only the FM / UVN authorities are allowed to deal with the police authorities. Police personnel must present identification eg ID. 

· Không một nhân viên nào được phép trao đổi thông tin với Công an, nhân viên cứu thương và báo chí. Chỉ có Quản lý Tiện ích, người có thẩm quyền của UVN mới có quỵến trao đổi với họ / No staff member communicates information to the police / medical personnel / press. The only communication will be through the FM/ UVN authorities .  

· Nếu không có giấy báo bắt giữ của Công an, Công an không được phép vào khu vực làm việc dưới bất kỳ hình thức nào. Trong mọi trường hợp đều phải thông báo lệnh bắt trước cho Quản lý Tiện ích/ Hoặc người có thẩm quyền của UVN / Under no circumstances will the local police authorities be allowed to enter the working zones – unless a warrant of arrest has been issued. In any case, the FM and / or UVN authorities must be informed prior to arrest.

QUAN SÁT MÀN HÌNH CAMERA (CCTV )/ MONITORING OF CCTV
Bộ phận / Department

Bảo vệ / Security 

Phạm vi công việc / Job Category
Giám sát Bảo vệ / Bảo vệ / Security Supervisor / Security Guard

Tiêu chuẩn / Standard

Quan sát màn hình một cách chặt chẽ và cẩn thận / To keep consistent and 
careful surveillance on the screens 

· Kiểm soát màn hình máy quay một cách chặt chẽ - để ý những điều bất thường xảy ra./ To monitor the CCTV screens consistently – looking out for irregularities 

· Nếu phát hiện bất cứ ai khả nghi đi lảng vảng bên nhà hoặc xung quanh tòa nhà thì phải báo cáo và tiến 
hành điều tra ngay / To report and investigate suspicious characters loitering in the property or its perimeter.   

· Kiểm tra các chức năng của hệ thồng màn hình và báo cáo bộ phận Kỹ thuật ngay nếu phát hiện bất kỳ chức năng nào bị mất hoặc bị trục trặc / To check for functionality of the CCTV cameras. To report all mis -functions to the Engineering department Immediately. 

·   Bảo đảm tất cả các băng thu được lưu trữ, bảo quản cẩn thận. Băng thu này sẽ được lưu giữ trong vòng 60 ngày / Ensure that all CCTV recordings are properly stored and handled. These recordings are to be kept for a   
period of 60 days
TRỰC CHỐT CỔNG CHÍNH / MANNING THE MAIN LOBBY

Bộ phận / Department

Bảo vệ / Security 

Phạm vi công việc / Job Category
Giám sát Bảo vệ/ Nhân viên Bảo vệ / Security Supervisor / Security Guard

Tiêu chuẩn / Standard

Thực hiện các quy định đối với người và phương tiện lưu thông qua cổng 
chính một cách chặt chẽ / To carry out all established procedures for people 
and vehicles using this gate 

· Luôn tươi cười chào hỏi tất cả nhân viên Tòa nhà và khách hàng/ khách viếng thăm / To greet all building users / visitors / guests with a smile.

· Không cho phép ăn xin/ xe đạp đi lảng vảng phía ngoài hành lang chính / Clear beggars / bikes / loitering people away from the front of office lobby.

· Cung cấp thông tin thích hợp và hỗ trợ khách hàng / To provide appropriate information and assistance to tenants and visitors.

· Không cho nhà thầu, người giao hàng và nhân viên vận chuyển hàng hóa sử dụng lối này / Ensure that all staff / contractors / delivery persons do not use this entrance .

· Đảm bảo xe lưu thông không bị tắc nghẽn / Coordinate traffic flow to minimize ‘bottlenecks’. 

· Bảo đảm các tài xế đậu xe đúng vị trí (nơi đón và trả khách) đứng chờ ở gần xe / Ensure that drivers of cars (parking in the driveway) is within calling distance. 

· Quan sát toàn bộ khu vực nhằm gây ấn tượng tốt về tổ chức của đội bảo vệ và an ninh của tòa nhà /                 To observe the general view of the area – giving an organized and secured impression. 

· Kiểm tra tất cả các hàng hóa mang vào 
tòa nhà để đề phòng có hàng hóa nguy hiểm / Check to see that no dangerous items are brought into the property.

· Ghi nhận đầy đủ những điều thất thường các sự 
việc xảy ra trong sổ trực / To record all irregularities and incidents in the log books. 

CÔNG TÁC TUẦN TRA / PATROLLING
Bộ phận / Department

Bảo vệ / Security 

Phạm vi công việc / Job Category
Nhân viên bảo vệ /Security Guard

Tiêu chuẩn / Standard

Thực hiện tuần tra một cách cẩn thận và có trách nhiệm / To perform the task 
diligently and responsibly .

· Ký nhận và kiểm tra thiết bị trước khi đi tuần (bộ đàm và đèn pin) / Sign out and check for equipment readiness (walkie-talkie / torchlight). 

· Tuần tra các theo đúng lộ trình / trình tự/thời gian đã được quy định / To patrol according to established route / time / frequency. 

· Cận thận kiểm tra các khu vực vành đai của tòa nhà, xem xét, điều tra nếu thấy có dầu hiệu xâm nhập hoặc hành vi phá hoại tài sản / To carefully-check the perimeter of the property watching and checking in particular for signs of intrusion / 
trespassers / acts of vandalism.

· Cẩn thận kiểm tra khi phát hiện các dầu hiệu không bình thường như cửa chính hoặc cửa sổ không khóa…/ Security guards are unusual signs (unlocked doors and windows / unattended items etc) 

· Cẩn thận kiểm tra các dấu hiệu hư hỏng của trang thiết bị như : Cháy bóng đèn/ Ống nước bị rò rĩ …/         To look out for faulty equipment (burnt-out lights / leaking water pipes etc) . 

· Tuần tra các khu vực công cộng (hành lang, lối đi xung quanh tòa nhà, nhà vệ sinh, thang bộ…) và phòng điện, phòng máy để phát hiện kịp thời những dấu  hiệu xâm phạm hay những mối nguy hại / To check common areas (lobby, pavements around the building, toilets, exit staircases, etc) and Mechanical & Electrical plant room for signs of intrusion or mischief. 

· Kiểm tra các thiết bị chữa cháy (Bình chữa cháy / vòi phun nước) nhằm bảo đảm chúng không bị dời hoặc hư hỏng / To check that fire-fighting equipments (fire extinguisher / fire hose) are in working condition and have not been removed or tampered with. 

· Ghi nhận đầy đủ các thông tin tuần tra và báo cáo lại nếu có việc bất thường xảy ra / To make a record of details of the patrol and report on unusual incidents etc .
GIÁM SÁT VIỆC RA VÀO CỦA NHÀ THẦU / CONTRACTOR ACCESS
Bộ phận / Department
Bảo vệ / Security 

Phạm vi công việc / Job Category
Nhân viên Bảo vệ / Security Guard 

Tiêu chuẩn / Standard

Giám sát mọi hoạt động của nhà thầu nhằm đề phòng mọi hành động phá 
hoại tài sản của tòa nhà / To monitor the movement of contractors thereby 
deterring acts of mischief. 

___________________________________________________________________________​​​​​​​​


· Nhân viên bảo vệ phải yêu cầu công nhân sử dụng cổng sau, và không được phép vào bằng cổng chính ngoại trừ các trường hợp đặt biệt / Security guard will enquire the intent of the Contractor at the back Gate. They are not allowed to enter by the main gate – unless under special circumstances.  

· Tất cả các công nhận phải để lại chứng 
minh thư tại phòng bảo vệ, nhận thẻ và đeo thẻ trong suốt thời gian làm việc  / All the contractors must exchange their ID for a Contractor Pass.

· Phải ghi chép đầy đủ những thông tin sau vào sồ theo dõi công nhân nhà thầu / The following particulars are to be recorded in the Contractor logbook:

(a) Tên công nhân / Name of Contractor 

(b) Số lượng công nhân / Number of workers 

(c) Chứng minh thư / ID 

(d) Ngày và giờ vào / Date and Time In
(e) Loại công việc / Nature of Work 

(f) Khu vực làm việc / Location of where the work is carried out 

· Phải kiểm tra tất cả các trang thiết bị, dụng cụ mang vào Tòa nhà nhằm đề phòng có vũ khí nguy hiểm /       A check must be made to ensure that no dangerous weapons (unless those related to the work to be done) are brought into the property .

· Phải liên hệ với bộ phận có liên quan để xác nhận lại thông tin trước khi cho công nhân vào / The Security Guard will then contact the respective departments for verification.

· Sau khi  đã xác nhận có, Nhân viên bảo vệ hoặc giám sát phải cùng đi với họ đền khu vực làm việc / If the answer is positive, Security Guard / Security Supervisor will accompany the contractors to the ‘work area’.

· Nếu có bất cứ việc nào không được xác nhận thì không cho phép làm hoặc ngăn chặn ngay lập tức / Unauthorized work must not be permitted and stopped at once.  

· Phải luôn luôn có người giám sát tất cả mọi hoạt động của nhà thầu (Nhân viên bảo vệ hoặc nhân viên của bộ phận có liên quan) / The contractor’s movement will be monitored at all times either by a staff member (Security or respective 
department).
· Khi họ ra khỏi tòa nhà, phải luôn có người theo giám sát để hạn chế tối đa mọi cơ hội phá hoại cho tòa nhà./ The contractors will be escorted out of the property. This is to ensure that the chances for mischief are 
reduced to a minimum.  

· Không cho phép họ phát tờ rơi quảng cáo ở trong khu vực Tòa nhà / The contractors are not allowed to distribute flyers or any form of advertisement in the property.

GIÁM SÁT XE CỘ CỦA KHÁCH VÀ NHÂN VIÊN /

BUILDING USERS / VISITOR VEHICLE ACCESS

Bộ phận / Department

Bảo vệ / Security 

Phạm vi công việc / Job Category
Nhân viên Bảo vệ /Security Guard

Tiêu chuẩn / Standard

Để bảo đảm không có bất cứ xe trái phép nào vào trong khu vực của Tòa 
nhà /To ensure that no unauthorized vehicle enters the property.

· Phải nhận biết đươc xe của khách loại xe/ bảng số xe / Security Guards are to recognize the tenant appearance / car plate number / made of car. 

· Phải ghi lại tất cả bảng số xe của khách / All visitor’s car plate number must be recorded.

· Các nhân viên tuần tra phải giám sát mọi sự di chuyển của xe khách một cách kính đáo / Guards on patrol are to monitor the movement of the visitors’ cars discreetly. 

· Yêu cầu khách làm thủ tục đăng ký đậu xe / Ask the visitors to register.
· Đối với các xe đậu qua đêm  phài báo trước / visitors’ cars (parking overnight) in The UVN Homebase must be reported. 

· Phải bảo đảm xe đậu đúng nơi quy định không gây cản trở lưu thông / Ensure that drivers do not park at the driveway or pose as an obstacle to traffic flow. Ensure that drivers are within a stone’s throw should their vehicles be parked along the roads. 
SỬ DỤNG BỘ ĐÀM / HANDLING OF WALKIE-TALKIE
Bộ phận / Department

Bảo vệ / Security 

Phạm vi công việc / Job Category
Trưởng Bảo vệ / Giám sát / Nhân viên Bảo vệ / Chief Security / Security 



Supervisor / Security Guard

Tiêu chuẩn / Standard

Để biết cách sử dụng bộ đàm hiệu quả / To be operationally efficient in its 
handling 

· Tất cả nhân viên được phân công phải mang theo máy bộ đàm trong suốt ca trực  / All designated staff must carry the walkie-talkie on them while on duty .

· Phải ký nhận và ký trả bộ đàm / To sign in / out for the walkie-talkie.  

· Khi sử dụng máy bộ đàm cần tuân theo các quy 
tắc sau / To be able to do the following when using the equipment :

(a) Nói rõ ràng với nhịp vừa phải / Speak clearly with a proper rhythm – divide the message into sensible phrases,

(b) Tốc độ nói phải chậm hơn so với giao tiếp bình thường bình / Speak at a speed that is slower than what you will use in normal conversation. 

(c) Điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe- không được la lớn hoặc đùa giỡn qua bộ đàm / Speak at a normal volume – refrain from shouting and joking over the walkie-talkie.

· Phải biết công dụng của các mật mã / To be knowledge of the established code words. For example:

Mã màu đỏ / Code Red 
Cháy / Fire 

Mã màu xanh / Code Green 
Cướp / Robbery
Mã màu vàng / Code Orange
Đe dọa đánh bom / Bomb Threat  

· Nhân viên bảo vệ phải có trách nhiệm nếu làm hư bộ đàm / Security personnel will be responsible for damages inflicted on the walkie-talkie. 
NỘI QUY CHUNG CỦA TOÀN BỘ NHÂN VIÊN BỘ PHẬN BẢO VỆ

GENERAL REGULATIONS FOR ALL SECURITY DEPARTMENT STAFF

1. Nhân viên bảo vệ phải luôn đảm bảo an ninh, an toàn cho toàn bộ tòa nhà, khách hàng trong tòa nhà, khách đến liên hệ công việc, nhân viên và những khu vực xung quanh.

You must ensure at all times the security and safety of the building, its tenants, guests and staff and the surrounding areas. 

2. Phải luôn luôn hành động để phát hiện và ngăn chặn khủng bố, tai nạn, hư hỏng hay mất mát xảy ra cho con người và tài sản. 

You must at all times act to detect and prevent crimes and accidents and damage or loss to life and property.   

3. Phải luôn ngăn chặn hư hỏng có thể xảy ra cho những tài sản có giá trị trong tòa nhà.

You must at all times prevent damage to the valuable assets within the building.

4. Phải luôn lập báo cáo và lưu lại tất cả các sự việc xảy ra một cách chính xác và phải giải quyết các vấn đề đó một cách nhanh chóng.

You must at all times report and record incidents appropriately and take the necessary follow up action to resolve the matter. 

5. Không được tự ý đổi ca trực nếu không thông báo cho ca trưởng hay đội trưởng. Nếu muốn thay đổi ca hay nghỉ phép, phải điền vào mẫu nghỉ phép và nộp cho đội trưởng xét duyệt.

You are not allowed to change your shift without the express consent of the Shift Supervisor or Security Manager. If you need to change your shift or arrange time off, you must complete the appropriate form and submit it to the Security Manager for approval. 

6. Trong ca trực của mình, không được phép ngủ, uống rượu bia hay có những hành vi không đúng mực hay bất hợp pháp nào.

You must not at any time while on duty sleep, take alcoholic drinks or illegal substances or act in an improper manner. 

7. Trong ca trực của mình, không được phép biểu hiện những hành vi không đúng mực hay bất hợp pháp nào do ảnh hưởng của bia rượu.

At no time are you allowed to be under the influence of alcohol or illegal substances whilst on duty. 

8. Không được rời bỏ vị trí khi chưa bàn giao ca cho đồng nghiệp của mình.

You must not go off duty until you have handed over your position to the next shift. 

9. Phải luôn giữ bình tĩnh trong tất cả các trường hợp khi có sự cố khẩn cấp.

You must remain calm in the event of an emergency.

10. Phải luôn đảm bảo rằng tất cả khách đến liên hệ công tác và những người có trách nhiệm mới được vào bên trong tòa nhà.

You must ensure that only those authorized, and guests shall enter onto the Development.


11. Phải luôn luôn cư xử đúng mực và chuyên nghiệp

You must act at all times in a professional manner. 

12. Phải luôn luôn ăn mặc nghiêm chỉnh và theo qui định, đi đứng phải nghiêm túc và không được lơ là nơi chốt gác. 

At all times you must maintain a professional appearance, standing or sitting with straight posture and not relaxing at your post. 

13. Mỗi nhân viên bảo vệ phải có được những khóa huấn luyện sau

Each security guard will require the following degree of training:

· Khóa huấn luyện ngoại ngữ cơ bản - Basic foreign language training

· Nghiệp vụ vệ sĩ cơ bản - Basic surveillance
· Khóa huấn luyện tự vệ - Self defense training

· Sơ cấp cứu - First aid
· Sử dụng các công cụ bảo vệ - Use of surveillance equipment
· Khóa huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Emergency fire training
14. Điều tra và hành động hợp lý để chống lại các âm mưu quấy phá, gây rối hay gây mất trật tự nơi làm việc và phải thông báo ngay sự việc cho đội trưởng của mình cũng như Giám đốc quản lý tòa nhà. 

To investigate and take appropriate lawful action against any apparent property disturbance, abuse, or disorderly conduct, and to immediately advise the Security Manager and Property Manager of same.

15. Bảo vệ cũng có quyền bắt hay giam giữ những nhân vật mà mình nghi ngờ là có hành động bất lương, gây rối hay có thể tấn công hoặc có những hành động khủng bố tại tòa nhà, và phải thông báo ngay cho Giám đốc quản lý, chủ đầu tư, cảnh sát hay cơ quan chức năng các hành động trên.

Security guards will arrest and detain on the building those whom the security guards have good reason to suspect of committing offenses of dishonesty, disorderly behavior, assault, or other criminal activity on the Development, and to notify the Property Manager and Director and police or other relevant authorities of such activity.

16. Trong trường hợp có sự cố hay tai nạn, hỏa hạn hay bị thương, bảo vệ phải thông báo ngay cho các dịch vụ hỗ trợ liên đới hay có thể tiến hành sơ cấp cứu cơ bản hay dập tắt những đám cháy nhỏ khi cần. Trong những trường hợp khẩn cấp như vậy, bảo vệ phải luôn có mặt tại hiện trường để bảo vệ tài sản của tòa nhà. 

In case of emergency such as accident, fire or injury, guards will contact the relevant emergency services and perform basic first aid and fire fighting if necessary. Also in the event of such emergency, guards will keep the site as it is, secure and protect the building premises.

17. Có thể điều tra hay bắt giữ các xe cộ hay người mà bảo vệ có lý do chính đáng cho là họ có các hành động liên quan đến trộm cướp hay di tán tài sản của tòa nhà.

To search and detain as necessary vehicles and persons on the building whom the security guards have good reasons to suspect have been involved in any theft, or assisted in the theft or unlawful removal of any property from the Development.

18. Vào những tình huống như vậy, bảo vệ có quyền sử dụng vũ khí tự vệ theo đúng tiêu chuẩn luật định của luật pháp Việt Nam.

At such times as it is permitted under prevailing laws and regulations of the Socialist Republic of Vietnam, to carry, and be trained in the use of, weapons for self-defense.

19. Phải luôn lưu ý rằng các hành động xử lý của mình phải phù hợp với mức độ cho phép và tương ứng với những tình huống nhất định.

At all times to ensure that any security action taken will involve only those levels of force reasonably required under the circumstances.

20. Phải luôn đúng giờ giấc. Phải luôn có mặt 15 phút trước ca trực của mình để bàn giao ca.  

You are expected to be punctual at all times. You must be present 15 minutes prior to your shift starting for hand over from the previous shift. 

21. Phải luôn tôn trọng khách hàng, đồng nghiệp và cấp trên của mình.

All clients, colleagues and superiors must be treated with respect. 

22. Không được hút thuốc trong suốt ca trực của mình. Tuy nhiên trong giờ nghỉ giải lao hay nghỉ trưa thì có thể chấp nhận nhưng không nên hút thuốc trong phạm vi tòa nhà.

No Smoking is allowed whilst you are on duty. Smoking is allowed during your break times in the appropriate rest areas, never within the Development. 

23. Đồng phục phải luôn gọn gàng, sạch sẽ và tươm tất phù hợp với tiêu chuẩn của tòa nhà.

Your uniform must at all times be clean, well pressed and in perfect condition to reflect the standard of the building. 

24. Luôn cạo râu sạch sẽ và đầu tóc phải luôn gọn gàng.

You must at all times be clean-shaven and your hair must be neat and clean. 

25. Phải luôn mang giày đen và được lau chùi sạch sẽ, không để bị rách. Không được mang giày da thông thường khác.  

Your shoes must be black business shoes and must at all times be clean and polished, not worn down. No casual shoes are permitted. 

26. Phải luôn đeo bảng tên và đeo đúng vị trí quy định phía bên trên khu vực ngực trái  

At all times whilst on duty you must wear your ID badge in a prominent position, on your left side chest area. 

27. Tại vị trí trực sảnh phải luôn đội nón đồng phục

At all times whilst on duty in the lobby you must wear your uniform hat. 

28. Phải luôn nghe theo chỉ dẫn của đội trưởng, giám đốc quản lý và tổng giám đốc mà không cự cãi. 

At all times you must follow the directions of the Security Manager, Property Manager and Director willingly and without discussion. 

29. Không được bàn tán chuyện riêng tư với người khác khi trong vị trí ca trực

You must not engage in private conversations with other staff whilst on duty. 

30. Không lôi kéo khách hàng hay khách đến liên hệ công tác vào những cuộc chuyện trò mang tính chất cá nhân. 

You must not attempt to engage tenants or guests in private conversations. 

31. Phải luôn giữ gìn phòng làm việc của mình sạch sẽ và gọn gàng

You must keep your work area clean and tidy at all times. 

32. Không cho phép bất cứ ai chụp hình tại tòa nhà mà không được sự đồng ý trước của giám đốc tòa nhà.

Do not allow anybody to take photographs within the Development at any time without the Director’s or Property Managers approval. 

33. Phải thông thạo tất cả các thủ tục xử lý xự cố và thoát hiểm tại tòa nhà.

You must be fully aware of all building emergency and evacuation procedures.  

34. Thường xuyên giữ liên lạc với các bộ phận khác để đảm bảo tòa nhà họat động một cách trôi chảy và hiệu quả.

You must at all times co-operate with other departments to ensure the smooth and efficient running of the building. 

35. Phải luôn đảm bảo rằng tất cả các thiết bị giao cho bảo vệ sử dụng phải được giữ gìn cẩn thận không để hư hỏng hay mất mát. Bất cứ thiệt hại nào trong quá trình sử dụng mà do sự chển mảng của bảo vệ gây ra thì chi phí sửa chữa, thay thế sẽ do bảo vệ chịu trách nhiệm. Không được phép mang thiết bị như bộ đàm, dùi cao su ra khỏi tòa nhà.

You must take all care to ensure that the equipment supplied to you is not damaged or lost. Any loss or damage to working equipment caused by your negligence must be repaired or replaced at your cost. No equipment (walkie-talkies, rubber batons) are allowed to be taken outside the Development. 

36. Bất cứ tài sản nào nhặt được từ bên trong tòa nhà phải bàn giao lại ngay cho ca trưởng hay đội trưởng của mình.

Any lost property found within the Development must be immediately handed to the Shift Supervisor or Security Manager. 

VĂN PHÒNG QUẢN LÝ TÒA NHÀ

 THE MANAGEMENT OFFICE

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUY ĐỊNH QUÀN LÝ RÁC TOÀ NHÀ

1. Mục đích.

· Bảo đảm toà nhà luôn được vệ sinh sạch sẽ, không có mùi hôi.

· Đảm bảo môi trường trong sạch theo tiêu chuẩn của toà nhà.

2. Phạm vi

· Áp dụng hướng dẫn công việc cho bộ phận tạp vụ vệ sinh.

3. Định nghĩa

· Không có.

4. Nội dung

4.1 Thùng rác:

· Tất cả các phòng ban, khách hàng phải có các thùng rác để chứa các loại rác và để tại nơi mà mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy.

· Khu vực công cộng như khu vực tiền sảnh, bên ngoài toà nhà, khu vực giữ xe luôn luôn phải có thùng rác.

4.2 Thời gian đổ rác:

· Thời gian đổ rác phải là thời gian có ít người qua lại, không đổ rác vào giờ cao điểm.

· Thời gian đổ rác được thực hiện vào lúc:……

· Thời gian đổ rác ra ngoài toà nhà thực hiện sau 18h, thời gian đổ rác từ các phòng thuê, văn phòng từ 14h.

4.3 Phân loại rác:

· Phá vụn thùng carton, bìa cứng và cho xuống máng đổ rác phù hợp. 

· Rác ướt (rác bao gồm đồ ăn hoặc chất lỏng) cần đổ xuống máng rác phù hợp.

· Rác khô (báo, nhựa, giấy văn phòng) cần đổ xuống máng rác phù hợp. 

· Phải gọi cho Ban quản lý tòa nhà liên quan đến rác nguy hiểm như pin và bóng đèn huỳnh quang. 

· Nước thải và chất lỏng không được đổ xuống máng đổ rác, bất cứ nhân viên nào vi phạm sẽ bị phạt            USD/ 1 lần. 

4.4 Thực hiện đổ rác:

· Tất cả các thùng rác phải được đổ hàng ngày, trường hợp có ít rác thì tối đa 3 ngày cũng phải đổ để hạn chế mùi hôi.

· Khi đổ rác thì các thùng rác vào thùng rác tổng phải đảm bảo không đễ vương vãi trên sàn.

· Khi vận chuyển rác trong toà nhà phải đảm bảo thùng rác được đóng kín, hạn chế tối đa mùi của rác bay ra ngoài.

· Các phòng, nhà cho thuê phải đổ rác vào giờ quy định của toà nhà, không đổ rác ra khu vực hành lang hay công cộng của toà nhà.

· Bộ phận tạp vụ vệ sinh vận chuyển rác ra khỏi toà nhà chỉ thực hiện vào lúc 18h -20h. Khi mang rác ra khỏi toà nhà thì bảo vệ phải kiểm tra xem có tài sản lẫn với rác không và ghi vào sổ theo dõi.

· Tất cả các loại vật phẩm dưới dạng rác nhưng có thể bán được thì tạp vụ phải kết hợp với bảo vệ để bán ra ngoài và phải ghi sổ riêng. Số tiền bán được phải nộp vào phòng kế toán để thanh toán vào cuối tháng theo quy chế riêng..

4.5 Các hành vi nghiêm cấm:

· Vất rác ra các hành lang, khu vực công cộng.

· Nhai kẹo hoặc các loại vật khác và vất trên sàn, tường.

· Cho tài sản có giá trị vào các thùng rác và vận chuyển ra khỏi toà nhà.

· Vứt rác từ toà nhà sang các khu vực lân cận mà không được phép và có thể làm ảnh hưởng mối quan hệ của toà nhà với các khu vực lân cận xung quanh.

5. Phụ lục:

· Không có.

                                Văn Phòng Quản Lý Tòa Nhà
PHẦN 3 : NHẬN XÉT QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÒA NHÀ
Nền kinh tế tập trung bao cấp ở nước ta trước đây không có sở hữu tư nhân về căn hộ. Nhà ở được nhà nước phân phối cho người dân thông qua các cơ quan, nhà máy xí nghiệp của nhà nước v.v… Sau hơn 20 năm đổi mới, thị trường nhà chung cư ở nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc cả về lượng và về chất. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng về số lượng, quản lý nhà chung cư cũng đã nảy sinh nhiều vướng mắc, bất cập, như tranh chấp giữa chủ đầu tư và các hộ dân về diện tích sử dụng chung, mức phí quản lý nhà chung cư, mức thu phí hạ tầng điện, nước, v.v...

Một số vấn đề trong quản  lý nhà chung  cư ở nước ta hiện nay
Trong những năm gần đây nhà chung cư ở nước ta đã phát triển rất nhanh chóng, góp phần cải thiện đáng kể bộ mặt đô thị và giải quyết chỗ ở cho người dân. Tuy nhiên, cùng với đó nhiều vấn đề vướng mắc trong quá trình sử dụng đã nảy sinh giữa chủ đầu tư và người dân. Tranh chấp diện tích sử dụng chung, phí dịch vụ cao tại một số chung cư cao cấp và hoạt động không hiệu quả của ban quản trị chung cư đã và đang là vấn đề cấp bách cần giải quyết.
Mối quan hệ 4 Bên giữa chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý nhà chung cư và người dân trong khai thác sử dụng nhà chung cư còn nhiều bất cập, đặc biệt vai trò của chủ đầu tư sau khi bàn giao căn hộ cho người mua nhà còn chưa hợp lý. Tại các nước phương Tây, tỷ lệ sở hữu tư nhân trong một tòa nhà chung cư khoảng 50% do phần lớn người dân mua nhà theo hình thức trả góp trong vòng 20-30 năm. Chủ đầu tư không trực tiếp quản lý tòa nhà mà chuyển cho một đơn vị thứ 3 thực hiện công việc này. Đơn vị thứ 3 đó có thể là hiệp hội chung  cư,  hiệp  hội nhà  ở, hiệp hội chủ  hộ (như mô hình quản lý của  Singapore,  New Zealand, Hoa Kỳ v.v...), là hợp tác xã (như tại Thụy Điển) hay Công ty TNHH chủ sở hữu căn
hộ (như mô hình tại LB Nga).

Ở nước ta tỷ lệ sở hữu tư nhân trong một nhà chung cư có thể lên đến 80%-90%, nhưng sau khi bàn giao căn hộ cho các hộ dân chủ đầu tư vẫn nắm quyền quản lý tòa nhà hoặc chỉ định đơn vị thuộc chủ đầu tư quản lý. Trường hợp chủ đầu tư giữ lại tầng hầm để kinh doanh chỗ đỗ xe ôtô thì về tổng thể chủ đầu tư có thể sở hữu diện tích sàn nhiều hơn một chủ sở hữu căn hộ, nhưng nếu tính chung cho cả tòa nhà thì chưa chắc đã như vậy. Trong khi đó, chủ sở hữu căn hộ
-  những người chủ thực sự chưa ý thức được quyền làm chủ của mình, trong đó có quyền quản lý tài sản.
Nếu không tách bạch vai trò đầu tư và vai trò quản lý, đồng thời nâng cao quyền của chủ sở hữu căn hộ thì tình trạng tranh chấp sẽ tiếp tục xảy ra. Dưới con mắt của người dân đô thị, nhà
chung cư sẽ mất đi lợi thế sẵn có của mình và định hướng đầu tư xây dựng nhà chung cư để giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân đô thị sẽ không trở thành hiện thực.
Luật Nhà ở 2005, tiếp theo là Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ... đều có quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư và thành lập Ban quản trị nhà chung cư để đại diện quyền lợi cho người dân sống trong chung cư. Tuy nhiên với những quy định hiện nay thì để người dân lập ra Ban quản trị nhà chung cư đã khó, nhưng để vận hành nó còn khó hơn nhiều, thậm chí nhiều người cho rằng Ban quản trị nhà chung cư là hữu danh vô thực. Ban quản trị nhà chung cư nếu không phải là một pháp nhân, không có con dấu và tài khoản riêng thì thật khó có thể có điều kiện để ký kết các hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp quản lý vận hành, bảo trì, các đơn vị cung cấp các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật cho nhà chung cư.
Ngoài ra, theo quy định hiện hành thì chủ đầu tư tạm giữ, sau đó chuyển giao 2% phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư khi được thành lập, tuy nhiên quy chế bảo quản dài hạn và quản lý hiệu quả số tiền đó để sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật xuống cấp còn chưa được đề cập đến.
Quản  lý nhà chung cư cần mô hình mới
Mô hình quản lý nhà chung cư mà số đông chủ sở hữu căn hộ là sở hữu tư nhân, vừa đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, hài hòa các lợi ích, đồng thời đảm bảo bình đẳng quyền lợi của chủ đầu tư và quyền lợi của chủ sở hữu căn hộ đang là vấn đề quan tâm của các nhà quản lý, của toàn xã hội.
Nhìn chung có 3 loại hình quản lý nhà chung cư để Hội nghị nhà chung cư lựa chọn.
  Các chủ sở hữu nhà chung cư trực tiếp quản lý nhà chung cư và các tài sản chung;
  Công ty quản lý nhà chung cư ký hợp đồng trực tiếp với từng hộ dân cư;
  Các chủ sở hữu và các hộ dân thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty này ký hợp đồng thuê Công ty quản lý nhà.
Trong 3 mô hình nêu trên, mô hình thành lập Công ty TNHH của các chủ sở hữu chung cư là ít rủi ro và thuận lợi nhất trong quản lý. Chuyển giao quyền quản lý nhà chung cư từ nhà nước, chủ đầu tư sang cho các chủ sở hữu căn hộ là quá trình lâu dài và cần có lộ trình thực hiện. Mô hình này thể hiện sự dân chủ, bình đẳng và gắn kết quyền lợi và trách nhiệm của các chủ sở hữu, đồng thời cho phép các cơ quan chức năng nhà nước và chính quyền địa phương thực hiện vai trò quản lý, điều phối, giám sát và tạo lập cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của các bên.
Phụ thuộc vào số lượng chủ sở hữu, trình độ dân trí và nhận thức của người dân về quyền làm chủ, hiểu biết pháp luật, sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như khả năng trả phí quản lý, các chủ sở hữu căn hộ cùng với chính quyền địa phương cần lựa chọn mô hình quản lý nhà chung cư của mình cho phù hợp.
Cần căn cứ vào tỷ lệ sở hữu tư nhân trong nhà chung cư để lựa chọn phương thức quản lý chung cư cho phù hợp. Đối với chung cư thương mại, có tỷ lệ sở hữu tư nhân lớn hơn 50% thì có thể áp dụng mô hình thành lập Công ty TNHH của các chủ sở hữu chung cư hoạt động như doanh nghiệp phi lợi nhuận. Ngân sách hoạt động của Công ty TNHH lấy từ nguồn thu do các chủ sở hữu và sử dụng căn hộ đóng góp. Doanh nghiệp đặc thù này có trách nhiệm lựa chọn và ký hợp đồng với công ty quản lý vận hành nhà chung cư, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, công khai và cân đối thu chi các khoản phí phải nộp để duy tu bảo dưỡng thường xuyên và các chi phí khác để đảm bảo hoạt động của máy móc, thiết bị, v.v….
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hành tổ chức hội nghị đồng sở hữu nhà chung cư để lựa chọn phương pháp quản lý
Bằng việc áp dụng mô hình thành lập Công ty TNHH của các chủ sở hữu chung cư,  nhà nước chuyển giao quyền quản lý chung cư cho các hộ dân là khẳng định quyền tự chủ của các chủ sở hữu và người sử dụng căn hộ, nhà nước không phải bù giá trực tiếp cho các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, như điện nước v.v… mà tập trung hỗ trợ các gia đình chính sách và người thu nhập thấp.
Chức  năng,  nhiệm  vụ của các cơ quan  quản  lý Nhà  nước,  của chủ sở hữu  trong  mô hình quản  lý nhà chung cư
	
	Chức năng và nhiệm vụ

	1.Сhủ sở hữu
	Lựa chọn phương pháp quản lý, không phụ thuộc vào số lượng chủ sở hữu và
các hình thức sở hữu khác nhau – sở hữu tư nhân, chính quyền địa phương, tập thể, nhà nước (Chính phủ, tỉnh, thành phố)

	1.1
	Chủ sở hữu căn hộ trực tiếp quản lý nhà chung cư

	1.2
	Chủ sở hữu căn hộ thành lập Công ty TNHH được qui định theo pháp luật
hiện hành để quản lý nhà chung cư

	1.3
	Thuê công ty quản lý nhà chung cư bằng cách
- các chủ sở hữu căn hộ chuyển quyền quản lý,
- công ty TNHH của các chủ sở hữu căn hộ chuyển giao quyền quản lý

	2.1. Cơ quan
quản lý nhà nước
	Quản lý Công ty quản lý nhà chung cư. Các cơ quan chức năng của chính
quyền tự quản lựa chọn Công ty quản lý thông qua đấu thầu công khai trong trường hợp các chủ sở hữu căn hộ không tự mình lựa chọn được phương pháp quản lý nhà chung cư

	2.2
	Lựa chọn Công ty quản lý nhà chung cư chỉ bao gồm sở hữu Nhà nước và sở
hữu chính quyền địa phương phải thông qua đấu thầu do Các cơ quan chức năng chính quyền địa phương tổ chức.

	2.3.
	Các cơ quan chức năng của  chính quyền tự quản cần tạo lập các điều kiện để
quản lý BĐS:
- đảm bảo các điều kiện bình đẳng cho hoạt động của các doanh nghiệp quản lý BĐS không phụ thuộc vào các hình thức tổ chức quản lý: nhà nước, tư nhân, cỏ phần, v.v...  - bảo đảm công khai niêm yết giá và đơn giá các dịch vụ bảo trì và sữa chữa nhà chung cư và căn hộ, tổng chi phí cho các dịch vụ này, cũng như giá, đơn giá và chi phí cho các dịch vụ công cộng, như: điện, nước v.v...
-cấp kinh phí từ ngân sách thành phố để sửa chữa lớn nhà chung cư cho các doanh nghiệp quản lý BĐS, Công ty TNHH của các chủ sở hữu căn hộ hay các hợp tác xã nhà ở hoặc các tổ chức xã hội nghề nghiệp
-giúp đỡ nâng cao trình độ chuyên môn cho các cá nhân hoạt động quản lý
nhà chung cư và tập huấn cho các cá nhân có nguyện vọng hoạt động trong lĩnh vực này.


Chuyển giao quyền quản lý chung cư cho các hộ dân là khẳng định quyền tự chủ của các
chủ sở hữu và người sử dụng căn hộ, đồng thời thay đổi chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước. Bảng 2 thể hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước và chủ sở hữu nhà chung cư.
Phụ thuộc vào cơ cấu và loại hình sở hữu, sử dụng căn hộ, quản lý nhà chung cư có 5 loại hợp đồng quản lý chung cư sau đây.
•   Hợp đồng giữa công ty quản lý và chủ sở hữu nhà nước, chính quyền địa phương quỹ
nhà ở và không phải là nhà ở;
•   Hợp đồng giữa công ty quản lý và chủ sở hữu tư nhân diện tích nhà ở và diện tích không phải nhà ở;
• Hợp đồng giữa công ty quản lý và người thuê theo hợp đồng với nhà nước thuê nhà xã
hội và thuê thương mại, và người thuê diện tích nhà ở và diện tích không phải nhà ở tư nhân;
• Hợp đồng giữa công ty quản lý và người nắm giữ quyền thuê (chủ sở hữu tương lai) diện tích nhà ở và diện tích không phải nhà ở;
•   Hợp đồng giữa công ty quản lý và các thành viên của Công ty TNHH chủ sở hữu nhà chung cư.

Công ty quản  lý nhà chung cư
Сhủ sở hữu tư nhân quỹ nhà ở, không phải là nhà ở (thể nhân và pháp nhân)

Сhủ sở hữu quỹ nhà ở và không phải là nhà ở là nhà nước và chính quyền địa phương


Người  nắm  giữ  quyền sở hữu nhà ở và không phải  là  nhà  ở  (chủ  sở hữu tương lai)
Các thành viên Công ty TNHH chủ sở hữu nhà chung cư

Người thuê nhà xã hội và nhà thương mại, người thuê diện tích nhà ở và diện tích không phải nhà ở tư nhân theo hợp đồng với nhà nước.

Hình 3. Sơ đồ phát triển hợp đồng giữa các loại hình sở hữu

và người sử dụng nhà khác nhau trong cùng tòa nhà chung cư

Công ty TNHH chủ sở hữu nhà chung cư với tư cách là công ty quản lý duy nhất trong tòa nhà có quyền kêu gọi hoặc chuyển giao từng phần chức năng quản lý cho các công ty quản lý thuộc nhiều loại hình sở hữu khác nhau. Mặc dù Công ty TNHH chủ sở hữu nhà chung cư là tổ chức phi lợi nhuận, nhưng nó là Công ty TNHH nên luật pháp cho phép nó hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận, để từ đó giảm chi phí bảo trì và vận hành chung cư, bao gồm cả cảnh quan môi trường xung quanh.
Trong đó, hợp đồng chuyển giao quyền quản lý quỹ nhà ở cần phải phân loại chúng phụ thuộc vào hình thức quản lý quỹ nhà ở. Để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty quản lý cần phải xem xét và phân tích toàn diện các loại hợp đồng khác nhau của tất cả các loại hình người sử dụng dịch vụ nhà ở, dịch vụ công cộng là thể nhân hay pháp nhân trong cùng tòa nhà. Hình 3 thể hiện các loại hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng giữa công ty quản lý với mọi loại hình người nắm giữ quyền sử dụng (sở hữu) diện tích nhà ở và không phải nhà ở nhà chung cư. Trong đó, quan trọng nhất là hợp đồng giữa công ty quản lý và chủ sở hữu quỹ nhà ở và không phải là nhà ở hoặc đại diện là nhà nước và chính quyền địa phương.
Kiến nghị, kết luận
Mô hình thành lập Công ty TNHH của các chủ sở hữu chung cư để điều hành hoạt động quản lý nhà chung cư thay vì thành lập ban quản trị nhà chung cư như hiện nay là khẳng định và nâng cao quyền tự chủ của chủ sở hữu căn hộ. Tất cả các chủ sở hữu căn hộ là thành viên của Công ty TNHH, đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để Công ty TNHH các chủ sở hữu chung cư hoạt động.
Thông qua hội nghị nhà chung cư các mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và chủ sở hữu căn hộ sẽ được giải quyết trên cơ sở bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ với chủ đầu tư. Như vậy, nhà nước không phải bù giá trực tiếp cho các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, như điện, nước v.v… mà tập trung hỗ trợ các gia đình chính sách và người thu nhập thấp tiền thuê nhà hay trợ giá dịch vụ v.v…
Đây là mô hình tiên tiến đã áp dụng thành công ở LB Nga và nhiều nước khác trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên mô hình này còn nhiều vấn đề cần phải được nghiên cứu và hoàn thiện cho phù hợp với điều kiện thực tế ở nước ta hiện nay. Các nhà khoa học, cơ quan chức năng cần nghiên cứu áp dụng thí điểm mô hình này ở một số khu chung cư cao cấp trước khi Luật hóa quy định về quản lý nhà chung cư ở các đô thị lớn nước ta.
                                                                                                                                       Trân trọng !
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